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Chương 1 : khái niệm chung 
 

§1.1. Tín hiệu xung và tham số 

 

   Ngày nay, có rất nhiều thiết bị công tác trong một chế độ đặc biệt là chế 
độ xung. Khác với các thiết bị điện tử làm việc trong chế độ liên tục, trong các 
chế độ này, dòng điện hoặc điện áp tác dụng lên mạch một cách rời rạc theo một 
quy luật nào đó. ở những thời điểm đóng hoặc ngắt điện áp, trong mạch sẽ phát 
sinh quá trình quá độ, phá huỷ chế độ công tác tĩnh của mạch. Bởi vậy việc 
nghiên cứu các quá trình xảy ra trong các thiết bị xung có liên quan mật thiết 
đến việc nghiên cứu quá trính quá độ trong các mạch đó. Các thiết bị xung được 
ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật hiện đại như: thông 
tin, điều khiển, ra đa, vô tuyến truyền hình, máy tính điện tử, điện tử ứng dụng... 
 Tuỳ theo từng nhiệm vụ mà trong các thiết bị có sử dụng nhiều loại sơ đồ 
xung khác nhau. Chúng khác nhau về nguyên tắc cấu tạo, về nguyên lý làm việc 
cũng như về tham số. Tổ hợp các phương pháp và các thiết bị để tạo và biến đổi 
dạng xung, để biểu thị và chọn xung gọi là “ kỹ thuật xung " 
 Trước khi đi vào nghiên cứu các quá trình xung, ta cần hiểu thế nào là tín 
hiệu xung và các tham số đặc trưng của nó. Theo định nghĩa: “ Xung điện là 
những điện áp hay dòng điện tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn có thể so 
sánh được với quá trình quá độ trong mạch điện mà chúng tác dụng “.  
 Nếu có một dãy xung tác dụng lên mạch điện thì ta giả thiết thời gian  
giữa các xung kế tiếp nhau đủ lớn so với thời gian qúa độ của mạch khi đó việc 
nghiên cứu tác dụng của một dãy xung giống như việc nghiên cứu tác dụng của 
một xung đơn lên mạch đó. Ngược lại nếu thời gian giữa các xung kế tiếp nhau 
không đủ lớn thì việc nghiên cứu tác động của một dãy xung sẽ phức tạp hơn. 
 Thông thường hay gặp là những dãy xung có chu kỳ lặp lại  Tx khi đó dãy 
xung được đặc trưng bằng các tham số như: Tần số lặp lại fx , độ rỗng Qx và hệ 

số đầy . 
 + Độ rỗng của một dãy xung là tỷ số giữa chu kỳ lặp lại  Tx với độ rộng 
của xung tx 

                

x

x
x

t

T
Q =  

 + Trị số nghịch đảo của Qx  là hệ số đầy của xung 

   = 
x

x

T

t
 

 Thông thường phạm vi biến đổi của Qx khá lớn từ một vài cho đến hàng 

trăm, thậm chí hàng nghìn đơn vị . 
 + Tần số lặp lại của dãy xung được đo bằng HZ tức là số xung trong một 
giây và liên hệ với độ rỗng theo biểu thức : 

                                                fx = 
xxx tQT .

11
=   
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 Dạng xung là qui luật biến đổi của trị số điện áp (dòng điện) xung theo 
thời gian, cũng là một tham số cơ bản của tín hiệu xung. Tuỳ theo mục đích công 
tác mà người ta sử dụng các dãy xung có hình dạng khác nhau như: 
 
 
 
 
                                                           
 
 
  
                                                                 
                                                                                                                          
 
 
 
 
                       
                                     

 Qua các ví dụ trên ta thấy thông thường thời gian tồn tại của xung tx rất 

nhỏ so với chu kỳ lặp lại Tx và có những thời điểm xung biến đổi đột ngột. Tuy 

vậy trong thực tế còn gặp những dãy xung mà mà thời gian tồn tại tx bằng một 
nửa hoặc lớn hơn một nửa chu kỳ lặp lại. Những dãy xung như vậy được gọi là 
dãy xung rộng.  Tuy nhiên khái niệm này hoàn toàn không phải là tuyệt đối, ví 
dụ: Trong điều khiển tự động thường dùng xung có độ rộng đến hàng giây, trong 

thông tin liên lạc dùng xung có độ rộng vài chục s đến vài ms. Trong vật lý lại 
dùng xung cỡ ns hoặc xung có độ rộng hẹp hơn. 
 Để đặc trưng cho dạng của tín hiệu xung, người ta thường dùng một số các 
tham số cơ bản sau (hình 1-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          - Độ rộng xung tx: là khoảng thời gian tồn tại của xung. 

- Biên độ xung Um (Im):  là giá trị cực đại của xung. 
- Độ rộng sườn trước ts1 : là khoảng thời gian tăng của biên độ xung. 

          - Độ rộng sườn sau ts2 : là khoảng thời gian giảm của biên độ xung.                                                                                                                                                                                

t 

U 

U 

Um 

ts1 ts2 

tx 

0,9 Um 

Hình 1-2 

0,1 Um 

Hình 1-1: Một số dạng xung thường gặp: 

a-xung vuông; b- xung tam giác; c- xung hình thang ; d- xung kim 

Tx 

t 

U 

0 

c) tx 

Um 

Tx 

U 

U U 

t t 

b) d) Tx Tx 

t 

a) 



Bài giảng Kỹ thuật Điện tử Phần xung số                                               

 

 - 7 - 

         Như ta đã biết, việc phân tích các mạch tạo và biến đổi dạng xung, trước 
hết dẫn đến việc xác định sự phụ thuộc hàm số của điện áp hoặc dòng điện trong 
mạch theo thời gian không phải ở trạng thái xác lập, mà là ở trạng thái qúa độ. 
Bởi vậy, việc phân tích các mạch xung có liên quan trước hết đến việc xác định 
qúa trình qúa độ trong mạch điện. 
       Khác với những tín hiệu hình sin đơn thuần, các tín hiệu xung có thể bị thay 
đổi hình dạng một cách nghiêm trọng ngay cả khi đưa qua các mạch điện tuyến 
tính. Vì vậy người ta đã dùng mạch điện tuyến tính để tạo những tín hiệu xung 
có dạng cần thiết. Phương pháp đó được gọi là “Phương pháp tạo tín hiệu xung 

tuyến tính". Một phương pháp khác để tạo tín hiệu trong kỹ thuật xung là phương 

pháp sử dụng các đoạn không thẳng trong đặc tuyến của các dụng cụ điện tử và 
ion, thường gọi là “Phương pháp tạo tín hiệu xung phi tuyến". Khi đó các đèn 

điện tử và bán dẫn được sử dụng như một rơle điện tử có hai trạng thái “thông” 
(tức là dẫn điện) và “tắt” (tức là không dẫn điện). 
 

 

Chương 2.  các chế độ khoá của dụng cụ bán dẫn 

trong thiết bị xung 

 

§2.1. Khái niệm chung 

Trong các thiết bị xung, các dụng cụ điện tử và bán dẫn thường công tác ở 
tất cả các chế độ, song chủ yếu nhất là công tác trong chế độ đóng mở. Khi đó về 
thực chất, các đèn điện tử và dụng cụ bán dẫn đóng vai trò như một cái khoá điện 
tử nằm ở một trong hai trạng thái: khoá mở là đèn tắt và khoá đóng là đèn thông. 
Chế độ đóng mở này được đặc trưng bằng sự chuyển đổi của khoá một cách 
nhanh chóng từ trạng thái đèn tắt sang trạng thái đèn bão hoà,và ngược lại, dưới 
tác dụng của tín hiệu vào đặt lên các điện cực điều khiển. Khi đèn đã nằm ở một 
trong hai trạng thái trên thì mọi sự thay đổi nhỏ ở đầu vào đều không làm ảnh 
hưởng gì đến điện áp hoặc dòng điện ở đầu ra. 

 Một cách gần đúng, khi so với các sơ đồ thực tế, ta có thể coi các khoá lý 
tưởng có nội trở bằng vô cùng khi khoá mở và bằng không khi khoá đóng. Như 
vậy một khoá điện tử có thể được đặc trưng bằng các giá trị nội trở của khoá ở 
hai trạng thái. Ngoài ra khoá còn được đặc trưng bằng công suất yêu cầu đối với 
các tín hiệu điều khiển ở đầu vào và thời gian cần thiết để chuyển khoá từ một 
trạng thái này sang trạng thái khác. 

Về mặt năng lượng mà nói, các khoá  điện tử dùng tranzito yêu cầu công 
suất điều khiển nhỏ hơn so với đèn điện tử. Song nội trở của khóa tranzito khi 
khoá mở lại nhỏ hơn nhiều so với đèn điện tử. Đó là điều cần hết sức lưu ý trong 
những sơ đồ thực tế. 

         Nhìn chung, trong các thiết bị xung, các đèn điện tử và bán dẫn làm việc 
trong chế độ mà điện áp điều khiển trên các điện cực thay đổi trong phạm vi lớn 
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thường được gọi là chế độ tín hiệu lớn. Khi đó đặc tuyến vôn – ampe của đèn 
có độ cong rất lớn và tuỳ theo độ chính xác, có thể thay chúng bằng những 
đường cong toán học khác nhau. Song việc thay thế đặc tuyến vôn – ampe của 
đèn bằng những đường cong như vậy chỉ dùng được trong một phạm vi rất hẹp 
để giải những bài toán đặc biệt, không được áp dụng rộng rãi trong tính toán kỹ 
thuật.  

Bởi vậy, trong thực tế thường thay thế các đường cong đó bằng những 
đường gâỹ và được gọi là phương pháp tuyến tính hoá từng đoạn. Khi đó,với 
những công cụ toán thông thường,việc giải các bài toán cụ thể trở nên dễ dàng, 
thuận lợi hơn . 
 
 

§2.2. Chế độ khoá của tranzito 

  
    Tranzito làm việc ở chế độ khoá hoạt động như một khoá điện tử đóng mở 
mạch với tốc độ nhanh (10-9 –10-6s) do đó có nhiều đặc điểm khác với chế độ 
khuyếch đại đã xét ở các phần trước. 

2.2.1. Các yêu cầu cơ bản  

        Yêu cầu cơ bản với một tranzito ở chế độ khoá là điện áp đầu ra có hai 

trạng thái khác biệt : 

                                 Ura   UH khi Uvµo  ≤ UL  

                                 Ura ≤ UL  khi Uvµo  UH 

Chế độ khoá của tranzito được xác định bởi chế độ điện áp hay dòng điện 
một chiều cung cấp từ ngoài qua 1 mạch phụ trợ (khoá thường đóng hay thường 
mở ).Việc chuyển trạng thái của khóa thường  được thực hiện nhờ một tín hiệu 
xung có cực tính thích hợp tác động tới đầu vào.. 
         Để đưa ra những đặc điểm chủ yếu của chế độ khoá, hãy xét mạch cụ thể 
(hình 2-1). Sơ đồ thực hiện được điều kiện (2-1) khi lựa chọn các mức UH,UL 

cũng như các giá trị Rc và RB thích hợp. Ban đầu (khi Uv =0 hay Uv ≤UL) tranzito 
ở trạng thái đóng, dòng điện ra Ic = 0, lúc không có tải Rt,  Ura=+Ecc   

  

 

 

 

 

(2 -1) 

 _ 

 T 

RC 

Rt 

 + 

 EC 
IC 

IE 

IB 

 E 

 B 

 C 

 Uv  Ur 

RB 

Hình 2 -1: Mạch khoá (đảo) dùng Tranzitor 
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 Lúc điện trở  tải  nhỏ nhất Rc =Rt (với Rt là điện trở vào của mạch tầng sau nối 
với đầu ra của sơ đồ), Ura  =1/2Ecc là mức nhỏ nhất của điện áp ra ở trạng thái H, 
để phân biết chắc  chắn, ta chọn UH  < 1/2Ecc (chẳng hạn UH =1,5V khi Ecc =5V). 
Phù hợp với điều kiện (2-1), điện áp vào phải nằm dưới mức UL (được hiểu là 
điện áp vào lớn nhất để tranzito vẫn bị khoá chắc UL =UVmax ).Với tranzito silic 
người ta chọn UL =0,4V. 

         Khi có xung điều khiển cực tính dương đưa tới đầu vào Uvào  UH tranzito 
chuyển sang trạng thái mở (bão hoà), điện áp ra khi đó phải thoả mãn điều kiện 

Ura ≤UL. Điện trở Rc chọn thích hợp để thời gian quá độ đủ nhỏ và dòng Ic không 

quá lớn, chẳng hạn Rc =5kΩ.Xác định RB để khi Uv =UH =1,5V thì Ura ≤UL 

=0,4V. Muốn vậy Icbh=Ecc /Rc =1mA với β=100 khi đó dòng bazơ IBbh =10 A 

Để tranzito bão hoà vững, chọn IB=100 A  (tức là có dự trữ 10 lần ), lúc đó lưu ý 

UBE =0,6V ta có: 

                                    RB = =
−

k
A

V
9

100

)6,05,1(


. 

 

      §2.3. Chế độ khoá của khuếch đại thuật toán 

    

Khi làm việc ở chế độ xung, mạch vi điện tử tuyến tính hoạt động như một 
khoá điện tử đóng, mở nhanh, điểm làm việc luôn nằm trong vùng bão hoà của 
đặc tuyến truyền đạt Ura = f (Uvào ). Khi đó điện áp ra chỉ nằm ở một trong hai 
mức bão hoà U+

ramax và U-
ramax ứng với các biên độ Uv đủ lớn. Để minh hoạ 

nguyên lý hoạt động của một IC khoá ta xét một ví dụ điển hình là mạch so sánh 
(compatator ). 

2.3.1. Mạch so sánh một ngưỡng 

       Mạch so sánh (hình 2-6) thực hiện quá trình so sánh biên độ của điện áp 

đưa vào (Uvào  ) với một điện áp chuẩn (Ungưỡng ) có cực tính có thể là dương hay 
âm. Thông thường giá trị Ungưỡng  được định trước cố định và mang ý nghĩa là một 
thông tin chuẩn (tương tự như quả cân trong phép cân trọng lượng kiểu so sánh), 
còn giá trị Uvào là một lượng biến đổi theo thời gian cần được giám sát theo dõi, 
đánh giá, mang thông tin của qúa trình động (thường biến đổi chậm theo thời 
gian) cần được điều khiển trong một dải hay ở một trạng thái mong muốn.  

Khi hai mức điện áp này bằng nhau (Uvào  = Ungưỡng ) tại đầu ra bộ so sánh sẽ 
có sự thay đổi cực tính của điện áp từ U+

ramax tới U-
ramax hoặc ngược lại. Trong 

trường hợp riêng, nếu chọn Ungưỡng = 0 thì thực chất mạch so sánh đánh dấu lúc 
đổi cực tính của Uvào . 
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   Trong mạch hình (2-6a), Uvào  và Ungưỡng được đưa tới hai đầu vào đảo và không 
đảo tương ứng của IC. Hiệu của chúng U0 = Uv-Ungưỡng là điện áp giữa hai đầu 
vào của IC sẽ xác định hàm truyền của nó: 

            Khi Uv <Ungưỡng thì U0 <0 do đó  Ura = U+
ramax .     

            Khi Uv  Ungưỡng thì U0 > 0 do đó Ura = U-
ramax. 

     Tức là điện áp ra đổi cực tính khi Uvào  chuyển qua giá trị ngưỡng Ungưỡng . Nếu 
Uvào  và Ungưỡng  trong hình (2-6a) đổi vị trí cho nhau hay cùng đổi cực tính (khi vị 
trí giữ nguyên ) thì đặc tính hình (2-6b) đảo ngược lại nghĩa là (hình 2-6c và d ) . 

    * Chú ý: trong những trường hợp biên độ của Uvào  và Ungưỡng  lớn hơn giá trị 
điện áp đầu vào tối đa cho  phép của IC, cần mắc chúng qua bộ phân áp điện trở 
hoặc mắc 2 điốt mắc song song ngược trước khi đưa tới các đầu vào của IC.  

2.3.2. Mạch so sánh hai ngưỡng 

 

 

 

 

 

Để xác định xem  điện áp vào có nằm trong một giới hạn giá trị cho trước 

(2-3 ) 

Hình 2-7: Mạch nguyên lí bộ so sánh hai 

ngưỡng (a) và đặc tuyến truyền đạt (b)  

Uvµo 
    0 

b) 

Uvµo     0 

Ura 

Uvµo 
    0 

X1 

X2 

Ung­ìng 2 Ung­ìng 1 

    0 

    1 

    0 

    1 

    1 

    1 

Ura 
Ung­ìng 2 

Ung­ìng 1 

K1 

K2 

X1 

X2 

Uvµo 

a) 

Hình 2-6 

-E 

+E 

U +
ra max 

U -
ra max 

Ura 

Uvµo 

    0 

-E 

Ung­ìng 

b) 

+E 

d) 

U +
ra max 

U- ra max 

Ura 

Uvµo 

    0 
Ung­ìng 

c) 

+E 

Ura Uvµo 

-E 
Ung­ìng 

a) 
+E 

Ura Uvµo 

-E 
Ung­ìng 

U0 

U0 
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hay không, người ta sử dụng mạch so sánh 2 ngưỡng hình 2-7a. Thực chất mạch 
này là sự  kết hợp các mạch hình 2-6a và 2-6c trong cùng một sơ đồ. Để phối 
hợp các đầu ra cửa K1 và K2, ở đây dùng 1 cửa logic phụ G (gọi là cửa “Và”). Tại 
lối ra của G, Ura =Y = 1 (tương ứng với mức điện áp cao ) chỉ khi tại các lối ra 
của K1  và K2  có X1 = X2 = 1. Các trường hợp còn lại với mọi giá trị X1 và X2 
(tức là khi X1.X1 = 0 ) , Ura  =Y= 0  (tương ứng với mức điện áp thấp ). 

Kết hợp các tính chất của mạch hình 2-6a và c với tính chất của cửa G ta 
nhận được đặc tính truyền đạt X1, X2 và Y =Ura  phụ thuộc Uvào   thể hiện trên 
hình  2-7b. 

Từ hình 2-7b thấy  rõ:   Ura  = 1 khi Ungưỡng1 < Uvào  < Ungưỡng2  

                                   Ura = 0 khi Uvµo    <Ung­ìng1  hoặc Uvµo  > Ung­ìng2        (2-4) 

(Lưu ý ở đây cần chọn Ungưỡng2  > Ungưỡng1)  

        Bộ so sánh hai ngưỡng được ứng dụng đặc biệt thuận lợi khi cần theo dõi và 
khống chế tự động một thông số nào đó của một quá trình trong một giới hạn 
cho phép đã được định sẵn (thể hiện ở hai giá trị điện áp ngưỡng) hoặc ngược lại 
không cho phép thông số này rơi vào một vùng giới hạn cấm đã chỉ ra nhờ 2 
ngưỡng điện áp tương ứng . 
 

   Chương 3.      các phương pháp tạo và biến đổi  

                  dạng xung điện áp biến đổi đường thẳng. 

 
§3.3.  Các mạch tạo điện áp biến đổi đường thẳng 

 

3.3.1.  Khái niệm  

        Các điện áp biến đổi đường thẳng còn được gọi là điện áp hình răng cưa hay 
điện áp quét vì căn cứ vào hình dạng và ứng dụng cơ bản của nó để quét tia điện 
tử trong các ống tia điện tử của các máy hiện sóng. Các mạch tạo điện áp biến 
đổi đường thẳng (ĐA.BĐĐT) là một trường hợp ứng dụng phổ biến của các 
mạch tích phân và tích phân thuật toán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3-7 và 3-8 là các dạng điện áp biến đổi đường thẳng. Theo hình vẽ ta 

 Hình 3-7  

 a) 

  b) 

 U0 

 Um 

 tq  thp 

 t 

 Hình 3-8 

 u 

 Tx 
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thấy các điện áp biến đổi đường thẳng là những xung có chứa một phần điện áp 
biến đổi theo qui luật đường thẳng theo thời gian. Các đoạn đó có thể là tăng 
hoặc giảm theo qui luật đường thẳng nếu như đạo hàm của chúng là dương hoặc 

âm (hình 3-7 a, b).  

 
Thông thường một xung ĐA.BĐĐT có dạng như  (hình 3-8). Nó được đặc 

trưng bằng các tham số sau:  
+Um: biên độ xung quét. 

          +tq: thời gian quét thuận. 
          +thp: thời gian hồi phục (quét ngược). 
          +Ngoài ra còn được đặc trưng bởi mức ban đầu U0. Yêu cầu đối với một 
mạch tạo ĐA.BĐĐT là phải sao cho trong thời gian quét thuận điện áp biến đổi 
theo quy luật càng đường thẳng càng tốt và trong thời gian quét ngược càng nhỏ 
càng tốt .  
 
        Các mạch tạo ĐA.BĐĐT hiện nay chủ yếu dựa trên quá trình phóng nạp 
của tụ điện. Như ta đã biết sự thay đổi điện áp trên hai bản cực của tụ được tính 
theo công thức: 

    =
t

0 cc dti
c

1
)t(u    

Với ic là dòng điện đi qua tụ. Qua biểu thức trên ta thấy nếu iC không đổi thì: 

  const    k;  t.kt
C

I
)t(u C

C ===   

        Phương trình (3-23) là phương trình của một đường thẳng. Do đó khi iC = IC 
= const thì điện áp trên tụ sẽ biến thiên theo quy luật đường thẳng. 
 Để tạo được một dãy các xung điện áp quét cần thực hiện việc đảo mạch 
nạp và phóng của tụ điện tại thời điểm t = 0 và t = tq.  

Như vậy một mạch tạo ĐA.BĐĐT phải bao gồm hai phần tử cơ bản nhất là 
nguồn dòng điện không đổi và thiết bị đảo mạch. Các thiết bị đảo mạch cần phải 
có nội trở nhỏ và ổn định trong khi ngắn mạch và nội trở lớn khi hở mạch.  

Sau đây ta sẽ xét 2 mạch tạo ĐA.BĐĐT điển hình sau: 
3.3.3.2. Mạch tạo ĐABĐĐT dùng tranzitor có khâu ổn dòng. 

 

 

 

 

 

 

 

(3-22) 

(3-23) 

t 
Uv 

t 

Ur 

EC 

Ucmin 

EC 

Ucmax 

b) 

Hình 3-12 

R1 

T2 

T1 

+EC 

R2 DZ 

Uv 

RE 

Ur 

C 

C 

a) 
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       Với sơ đồ hình 3-12a, Tranzitor T2  mắc theo kiểu bazơ chung có tác dụng 
như một nguồn ổn dòng (có bù nhiệt nhờ dòng ngược qua điốt ổn áp DZ), cung 
cấp dòng ổn định IE2 nạp cho tụ trong thời gian có xung vuông cực tính âm điều 
khiển làm khoá T1, với điều kiện gần đúng dòng cực colector T2 không đổi thì: 

                 t
C

I
dtI

C
tU E

t

Ec

q

2

0

2

1
)( ==    là quan hệ bậc nhất  

      * Một dạng khác của mạch tạo ĐABĐĐT dùng tranzitor có khâu ổn dòng mà 

hiện nay người ta hay sử dụng, nhất là trong lĩnh vực tự động hoá đó là sử dụng 
trực tiếp điện áp xoay chiều làm tín hiệu điều khiển. Mạch này có ưu điểm là tạo 
ra được sự đồng bộ hoá trong quá trình điều khiển.  

 Sơ đồ nguyên lý mạch và giản đồ điện áp của mạch phát sóng răng cưa như 

hình 3-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Trên sơ đồ nguyên lý mạch phát sóng răng cưa gồm có: 

 + BAĐB: Là biến áp đồng bộ để tạo tín hiệu đồng bộ hoá. 

 + Các phần tử còn lại là mạch tạo điện áp răng cưa, trong đó T1, Dz1, Re1, 
R4 tạo thành mạch ổn định dòng điện nạp cho tụ C1. 

 + uđb: là điện áp đồng bộ lấy trên cuộn thứ cấp BAĐB. 

 * Nguyên lý hoạt động: 

Trước tiên ta tìm hiểu về nguyên lý làm việc của mạch ổn dòng, ổn định dòng 
điện nạp cho tụ C1. Quan sát trên sơ đồ ta thấy: 

  URe1 + UebT1 - UDz = 0.  

 URe1 + UEBT1 = UDz = const  (UDz : điện áp ổn định trên điốt ổn áp Dz). 

       IeT1.Re1 + UEBT1 = UDz = const. 

(3-27) 

Hình 3-13: Sơ đồ nguyên lý (a), giản đồ thời gian (b). 

(a) (a) 

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

654321

D

C

B

A

Title

Number RevisionSize

B

Date: 1-Jan-1997 Sheet    of 

File: C:\ADVSCH\HH04.SCH Drawn By:

T2

T1

Re2R4R3

Re1

R2

DZ1

D1
R1

BA§B

C1

*
GND

Ucc1

Urc

T5

T4

R9

D5 D7

D6

*

*

G

K

U®kTi

GND

BAX

-Ucc2

Urc

Urc 

t 

t 

u®b 

 0 

 0 

t2 

UBEmax 

(b) 

t1 
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Mặt khác IeT1 = IbT1 + IcT1  IcT1 (vì dòng IbT1 rất nhỏ so với dòng IcT1).  

    Ta giả thiết vì một lý do nào đó làm cho dòng IcT1 tăng quá giá trị ổn định, 
điều này sẽ làm cho dòng IeT1 cũng tăng theo và làm IeT1.Re1 tăng. Do tổng điện 
áp (IeT1.Re1 + UEBT1) luôn luôn bằng hằng số nên khi IeT1.Re1 tăng thì UebT1 phải 
giảm. Điện áp điều khiển của T1 giảm sẽ làm cho T1 dẫn kém đi và vì thế mà IcT1 
giảm dần về giá trị ổn định. Chẳng hạn vì một lý do khác làm cho dòng IcT1 giảm 
nhỏ hơn giá trị ổn định thì dẫn đến IeT1 cũng giảm theo và IeT1.Re1 giảm. Sự giảm 
của IeT1.Re1 làm UEBT1 tăng, điện áp điều khiển của T1 tăng làm T1 dẫn mạnh lên, 
IcT1 tăng lên giá trị ổn định. Nếu ta giả thiết nguyên nhân gây ra các quá trình 
trên là do tải thì  IcT1 luôn luôn được mạch giữ ổn định mặc dù có sự thay đổi của 
tải. 

        Khi điện áp đồng bộ ở nửa chu kỳ âm có cực tính dương ở không (*), âm ở 
(*) phân cực ngược cho điốt D1, D1 khoá. Dưới tác dụng của nguồn cung cấp 
UCC1 qua điện trở định thiên R2 trong mạch định thiên theo kiểu phân áp gồm R2 
và R3 ,Tranzistor T1 mở. Người ta tính chọn R2 và R3 sao cho T1 mở bão hòa. Giả 

sử trước đó tụ C1 đã có điện thì tụ sẽ phóng điện theo đường: +C1 → T1 → Re2 → 
- C1. Điện áp trên tụ sẽ giảm về đến giá trị UCEbh của Tranzistor T2, nhưng giá trị 
này rất nhỏ nên ta coi như tụ C1 phóng hết điện. 

      Khi điện áp đồng bộ chuyển sang nửa chu kỳ dương có cực tính dương ở (*), 
âm ở không (*), điốt D1 được phân cực thuận nên thông. Trên điện trở R4 xuất 
hiện một điện áp có cực tính dương đặt tới chân E và cực tính âm đặt tới chân B 
của T1. Điện áp này gây ra bởi điện áp đồng bộ uđb khi ở nửa chu kỳ dương. Khi 
điện áp này có giá trị đủ lớn thì T1 khoá do tiếp giáp Je của nó bị phân cực ngược. 
Tranzistor T1 khóa thì tụ C1 được nạp điện từ nguồn ổn dòng, dòng nạp cho tụ C1 
chính là dòng IcT1 = const. Điện áp trên tụ C1 tăng dần và được tính theo biểu 
thức: 

  .t.I
C

1
t.I

C

1
dt.I

C

1
U 1cT

1

1C

1

t

0

1C

1

1C ===   

Ta thấy điện áp trên tụ C1 có dạng là một hàm bậc nhất, do đó điện áp trên tụ C1 
khi tụ nạp điện là một hàm tuyến tính theo thời gian. 

    Tại các điểm lân cận điểm “0", điện áp đồng bộ chưa đủ lớn để phân cực 
ngược cho tiếp giáp Je của T1 nên T1 vẫn  mở bởi cặp điện trở định thiên R2 và 
R3. 

       Điện áp ra của mạch ĐBH-FSRC Urc được lấy trên tụ C1 nên nó cũng có các 

 quy luật biến thiên theo điện áp UC1. Đây là một dãy điện áp răng cưa có tần số 
bằng tần số điện áp uđb. Sườn trước của điện áp răng cưa được tạo bởi quá trình 
nạp điện của C1 từ nguồn dòng ổn định do đó nó có dạng là đường thẳng tuyến 
tính theo thời gian. Quá trình phóng điện của tụ qua T2 tạo nên phần sườn sau 
của điện áp răng cưa. 
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3.3.5.1. Mạch tạo ĐABĐĐT một cực tính dùng vi mạch KĐTT . 

 

  

 

 

 

 

 

      

Sơ đồ này làm việc ở chế độ đợi, nhận dãy xung vào là Uđbo, cho ra dãy 
xung răng cưa cùng tần số. Xung răng cưa có sườn trước biến đổi tuyến tính, có 
thể điều chỉnh được trị số của biên độ. 

 Khi Uđbo = 0 → T khoá → điện áp -Ucc qua WR1, R2 đưa đến đầu vào đảo 

→ Đầu ra của KĐTT có điện áp dương → tụ C được nạp điện, dòng nạp cho tụ C 

trong mạch: +Ucc → IC → C → R → WR → -Ucc. Dòng điện này có trị số không 
đổi. 

  
WRR

U
i cc
Cnap

+

+
=

2
  

vì điện áp giữa 2 lối vào đảo và không đảo của KĐTT có trị số nhỏ nên điện áp 
ra có trị số được xem bằng điện áp trên tụ C1. 

  
0

0

1
C

t

Ccra Udti
C

UU +==   

Nếu tần số lưới fl~ = 50 Hz thì khoảng thời gian tụ C được nạp có trị số  0,01 
giây. Với giả thiết sau mỗi nửa chu kỳ của điện áp lưới tụ C phóng hết điện tích, 
điện áp trên tụ C giảm về 0 thì UC0 = 0. Khi đó: 

  
( )

(V)   01,0..
1

2

01,0

0
max

WRRC

U
dti

C
U cc

Crc
+

+
==   

Khi thiết kế bộ phát sóng răng cưa ta cần đưa ra các thông số : Ucc, Urcmax, 
fL~. Trên cơ sở các thông số đã cho ta có thể tính được hằng số thời gian của 
khâu tích phân, chọn giá trị của tụ C và suy ra giá trị của (R2 + WR). 

 - Tính chọn cho mạch phát sóng răng cưa: 

 Từ công thức 
( )

(V)   01,0.
2

max
WRRC

U
U cc

rc
+

+
= . 

U®bo 

Ura 

t 

t 

0 

0 

Hình 3-15: Sơ đồ nguyên lý (a), giản đồ thời gian (b). 

-Ucc 

+Ucc 

C 

Ura 

U®bo 

R1 

R2 

WR 

-Ucc 

T 

a) 
b) 
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    ( ) .01,0.
max

2

rc

cc

U

U
WRRC

+
=+  

    Với +Ucc = +15  (v), chọn Urcmax = +5 (v). 

    ( )              0,03(s)  01,0.
5

15
2 ==+ WRRC  

    Chọn tụ có dung lượng:  C = 1 (F) = 1.10-6 (F). 

    ( )              ).(  10.3 
10.1

0,03
2 4

6
==+

−
WRR  

   Chọn R2 = 10 000  () = 10  (K);  WR = 50 000  () = 50  (K).      

    Khuếch đại thuật toán có thể chọn loại A 741. 

 

Chương 4.   các mạch tạo xung vuông 
     

 Để tạo ra dãy xung vuông liên tục có thể điều chỉnh một cách dễ dàng biên độ 
cũng như tần số người ta thường sử dụng các mạch đa hài tự kích (tự dao động) 
dùng Tranzitor hay IC tuyến tính  hoặc dùng IC chuyên dụng như IC 555.... 

4.3.1.  Đa hài tự dao động dùng Tranzistor. 
     Mạch đa hài tự kích dùng Tranzistor có cấu tạo từ hai tầng khuếch đại phụ tải 
cực góp mắc hồi tiếp với nhau bởi các tụ C1, C2 như hình 4-11a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* Nguyên lý hoạt động: 
        Ta giả thiết mạch là đối xứng thì khi đóng mạch nguồn cung cấp cả hai 
Tranzistor  đều thông, dòng điện qua hai Tranzistor là bằng nhau, điện thế trên 
cực góp của các Tranzistor là như nhau. Tuy nhiên hiện tượng đối xứng tuyệt đối 
trong thực tế là không tồn tại do có sai số giữa các điện trở, tụ điện, độ tản mạn 
các tham số của các Tranzistor cùng loại .. v.v nên một trong hai Tranzistor sẽ 
dẫn mạnh hơn. 

       Giả thiết Tranzistor T1 dẫn mạnh hơn → IC1 tăng → UC1 giảm, lượng giảm áp 
này thông qua tụ C1 đưa cả sang cực gốc đèn T2 làm UB2 giảm theo. Điện áp điều 
khiển UB2 của T2 giảm làm IC2 giảm và UC2 tăng. Lượng tăng áp trên cực góp của 

UC2 

RC1 RC2 

T2 T1 

RB2 RB1 
C1 C2 

+EC 

UC1 

(a) (b) 

 0 

 0 

 0 

 0 

 t 

 t 

 t 

 t 

UB1 

UB2 

UC1 

UC2 

 t1  t2  t3  t4  t5 

-EC 

0,6V 

Hình 4-11 
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T2 thông qua tụ C2 đưa cả đến cực gốc của T1 nên UB1 tăng → IC1 tiếp tục tăng. 

Quá trình này chỉ kết thúc khi IC2 giảm về bằng “0” (T2 khoá hẳn: UC2 EC) và IC1 

đạt giá trị IC1bh (T1 mở bão hòa: UC1  0). 
    Ngay khi T1 mở bão hoà, T2 khoá chắc chắn thì tụ C2 được nạp theo đường: 

+EC → RC2 → C2 → rbeTr1 → mát (âm nguồn EC). Đồng thời với quá trình nạp 

điện của tụ C2 là quá trình phóng điện của tụ C1: +C1 → rceTr1 → EC (qua nội trở 

của nguồn) → RB2 → -C1. Chính quá trình phóng điện của tụ C1 tạo nên một sụt 
áp âm trên tiếp giáp gốc - phát của T2 giữ cho T2 ở trạng thái khóa chắc chắn. 
    Theo thời gian, dòng phóng của tụ C1 giảm dần, điện thế trên cực gốc của T2 

bớt âm dần. Khi điện áp UbeTr2  0 thì đèn T2 sẽ thông lại bắt đầu một quá trình 
hồi tiếp như sau: 

 IC2 tăng → UC2 giảm → UB1 giảm → IC1 giảm → UC1 tăng → UB2 tăng 
 
      Kết thúc quá trình hồi tiếp trên, T1 khóa, T2 thông bão hòa bắt đầu quá trình 

nạp điện của tụ C1 và phóng điện của tụ C2, UC1  EC, UC2  0. 
     Qua các phân tích ở trên ta thấy mạch có thể tự động chuyển từ trạng thái cân 
bằng không ổn định này sang trạng thái cân bằng không ổn định khác mà không 
cần tín hiệu kích thích từ ngoài. Mạch có hai đầu ra được lấy trên hai cực góp 
của hai Tranzistor T1 (UC1) và T2 (UC2). UC1, UC2 thực chất là hai dẫy xung có 
biên độ xấp xỉ bằng nguồn nuôi của mạch là EC và UC1 =  UC2. Chu kỳ T của hai 

dãy xung ra này được tính theo biểu thức: T = 1 + 2.  

    Trong đó 1 = RB2.C1.Ln2  0,7. RB2.C1                             (4-19)      
     là hằng số thời gian phóng của C1. 

          2 = RB1.C2.Ln2  0,7. RB1.C2                                       (4-20) 
      là hằng số thời gian phóng của C2. 

            T  0,7.(RB2.C1 + RB1.C2).  
Nếu ta chọn RB1 = RB2 = R, C1 = C2 = C thì: 
                    T =1,4.R.C.                                                        (4-21) 
Nhìn vào biểu thức của T ta thấy khi muốn thay đổi tần số xung ra ta chỉ việc 
thay đổi điện dung tụ C hoặc giá trị điện trở R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ở hình 4-12, khi ta thay đổi biến trở WR thì hằng số thời gian phóng, nạp 
của tụ C1 và C2 đều thay đổi, dẫn đến độ rộng xung ra thay đổi.  

       Với cách mắc trên ta có chu kỳ T là:  T  1,4.(WR + R).C. 
       Trong mạch ta chọn Tranzistor là loại N-P-N có công suất nhỏ nhưng hệ số 
khuếch đại lớn như loại Tranzistor silic có nhãn hiệu C828, hoặc C945. 

R R 

T2 T1 

R R 
C C 

+EC 

UC2 UC1 

WR 

Hình 4-12  
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4.3.2. Đa hài tự dao động dùng IC KĐTT. 

         Để lập các xung vuông tần số thấp hơn 1000Hz sơ đồ đa hài dùng IC tuyến 
tính dựa trên cấu trúc của một mạch so sánh hồi tiếp dương có nhiều ưu điểm 
hơn sơ đồ dùng Tranzistor đã nêu. Hình 4-13 là sơ đồ nguyên lý (a) và giản đồ 

thời gian (b) làm việc của mạch phát xung dùng vi mạch khuếch đại thuật toán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-13: Sơ đồ nguyên lý mạch phát xung (a) và giản đồ thời gian (b). 

        Nhìn vào sơ đồ nguyên lý ta thấy điện áp đặt tới đầu vào đảo của KĐTT 
được lấy trên tụ C và tuân theo quy luật biến thiên của điện áp trên tụ: UN = UC. 
Còn điện áp đặt vào đầu không đảo của KĐTT được lấy trên điện trở R1: 
UP = UR1 và được coi như là 1 điện áp ngưỡng (chuẩn). 
    * Nguyên lý hoạt động của mạch: 
   Khi điện thế trên đầu vào N (điện áp trên tụ C) đạt tới ngưỡng lật (điện áp 
ngưỡng UP) thì sơ đồ sẽ lật trạng thái và điện áp ra đột biến giá trị ngược lại với 
giá trị cũ. Sau đó thế trên đầu vào N thay đổi theo hướng ngược lại và tiếp tục 
cho đến khi đạt ngưỡng lật khác. Quá trình thay đổi UN được điều khiển bởi thời 
gian phóng nạp của C từ Ur qua R. 

 + Khoảng thời gian (0  t1) điện áp ra của KĐTT ở giá trị Ura = +Ura max. 

  .max

21

1
max raraPP U

RR

R
UUU +=

+
+== +

, với 
21

1

RR

R

+
=  

    Đến thời điểm t1 điện thế trên N đạt đến ngưỡng .maxraPc UUU +== +  thì  sơ đồ 

lật trạng thái. 

 + Từ t1  t2, Ura =-Uramax → điện áp ngưỡng cũng lật trạng thái: 

.maxraPP UUU −== − , đồng thời tô C phóng điện từ + C → R → KĐTT → -UCC 

→ nội trở nguồn → mát → - C. Khi điện áp trên tụ giảm về bằng không thì tụ lại 

nạp theo chiều ngược lại từ: mát → C → R → KĐTT → - Ucc, điện áp trên tụ 
tăng dần với cực tính ngược lại. Tại t2 điện thế trên N đạt đến giá trị ngưỡng       

UC = U-
P = -.Uramax → sơ đồ lại lật trạng thái → Ura = +Uramax→ 

.maxraPc UUU +== + , đồng thời tụ C phóng điện theo đường +C → mát → nội trở 

nguồn → +UCC → R → - C. Khi điện áp trên tụ giảm về “0” thì tụ được nạp theo 

Ura + 

_ 

K§TT 

R 

R1 
R2 

C 
N 

P 

a) 

+UCC 

-UCC 

 1  2 

 T 

 0 

 0 

 UC 

Ur 

U_
P 

U+
P 

+Ura max 

-Ura max 

 t 

 t 

 t4 

b) 

 t1 
 t2 

 t3 

 +Ura max  

 -Ura max  
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chiều ngược lại từ:  +UCC → KĐTT → R → C → mát.  
    Qua các phân tích trên ta thấy quá trình phóng và nạp của tụ C đều thông qua 

điện trở R trong các khoảng thời gian 0  t1, t1  t2,  lúc đó phương trình vi phân 
để xác định UN(t) có dạng: 

    .
RC

U_U

dt

dU NmaxraN =                       (4-22) 

   Giải phương trình vi phân trên với điều kiện đầu là UN(t = 0) = U-
P = - Ura max. 

ta có nghiệm sau:  .)e.1(1U)t(U C.R

t

maxraN













−−=

−

              (4-23) 

 Tại thời điểm t1 điện áp trên tụ đạt giá trị UN(t1) = U+
P = Ura max.    

 ( ) .U.e.11UU)t(U maxra
RC

maxraP1N

1

=













+−=


−

+
  (*) 

     Với 1 là hằng số thời gian phóng nạp của tụ C  khi Ura = Ura max. 

    (*) ( ) RC

1

e.1)1(


−

+=− , thay 
21

1

RR

R

+
= , tối giản và lấy ln hai vế ta được: 

 ).
R

R
21(Ln.C.R)

R

R
21(Ln

C.R 2

1

1

2

11 +=+=


                              (4-24) 

    Nếu ta chọn R1 = R2 thì :  1 = R.C.Ln3 1,1. R.C.   

    Do quá trình phóng nạp của tụ đều qua R nên ta có 1 = 2 =   1,1.R.C nên 
chu kỳ T của xung ra :  

       T = 2.   2.1,1.R.C = 2,2.R.C.                                                     (4-25) 
   Nhìn vào biểu thức trên ta thấy: khi muốn thay đổi tần số của dẫy xung ra ta có 
thể thực hiện bằng cách thay đổi điện dung của tụ C hoặc thay đổi giá trị điện trở 
R.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-14  là sơ đồ nguyên lý một mạch phát xung dùng khuyếch đại thuật toán 

dùng vi mạch A741 có độ rộng thay đổi được nhờ biến trở WR. Với mạch này 
ta có công thức tính chu kỳ của xung ra như sau: 

 T = 2.   2.1,1.(WR + R).C = 2,2.(WR + R).C.                       
      

§4.5.  Mạch tạo xung vuông dùng IC chuyên dụng (IC555) 

C + 

_ 

A741 

R 

R1 
R2 

Ura 

N 

P 

+UCC 

-UCC 

WR 

Hình 4-14: Sơ đồ nguyên lý mạch 

phát xung sử dụng A741. 
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4.5.1. Khái niệm  

        Vi mạch định thì 555 và họ của nó được ứng dụng rất rộng rãi trong mọi 

lĩnh vực điện nói chung và điện tử nói riêng, vì nếu nó được kết hợp với các linh 

kiện RC rời bên ngoài một cách thích hợp thì nó có thể thực hiện nhiều chức 

năng như định thì, tạo xung chuẩn, tạo tín hiệu kích thích ... Vi mạch 555 là loại 

vi mạch được dùng để phát xung vuông chuyên dụng. 

4.5.2. Sơ đồ chân và cấu trúc bên trong của IC555. 

 1. Sơ đồ chân : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cấu trúc bên trong của IC555. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     * Cấu tạo của IC 555 gồm có: 

+ Cầu phân áp gồm 3 điện trở R1 = 5K  nối từ nguồn dương xuống mass 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

    IC555 Hình 4-17 

Chân 1 : GND (nối đất) 
Chân 2 : Tín hiệu vào so sánh 
Chân 3 : Output (ngõ ra) 
Chân 4 : Reset (hồi phục ) 
Chân 5 : Điện áp ngưỡng  
Chân 6 : Tín hiệu vào so sánh 
Chân 7 : Xả điện  
Chân 8 : Nguồn dương  
 

Hình 4-18 

R  
 
 
S     Q 

R1 

R1 

R1 

N  

T  

IC 555 

A1 

A2 

CCU
3

2

 

CCU
3

1
 

T0  
1 

5 

8 6 

3 

7 

4 2 

Uch 1,4V 
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cho ra hai điện áp chuẩn là: CCU
3

2
 và CCU

3

1
 . 

+ A1 và A2 là hai IC KĐTT mắc theo kiểu so sánh có ngưỡng lật được lấy 

trên cầu phân áp gồm 3R1 là CCU
3

1
 đối với A2 và CCU

3

2
 đối với A1. Tín hiệu đầu ra 

của A1 được đưa tới đầu vào R của Trigơ RS (Tín hiệu này phụ thuộc vào tín hiệu 
so sánh ở chân 6). Tín hiệu đầu ra của A2 được đưa tới đầu vào S của Trigơ RS 
(Tín hiệu này phụ thuộc vào tín hiệu so sánh ở chân 2) .  
 

+ Trigơ RS là mạch lưỡng ổn kích một bên. Khi chân set (S) có điện áp cao 
thì điện áp này kích đổi trạng thái của Trigơ làm ngõ ra Q lên mức cao còn ngõ 

ra Q  xuống mức thấp. Khi chân Reset (R) có điện áp cao thì điện áp này kích 

đổi trạng thái của Trigơ làm ngõ ra Q  lên mức cao còn ngõ ra Q  xuống mức 

thấp.  
+ Khi chân Reset (R) và chân set (S) đều có mức điện áp  thấp hoặc chuyển 

từ mức điện áp cao về mức điện áp thấp thì trạng thái đầu ra của Trigơ RS được 
giữ nguyên. Khi chân Reset (R) và chân set (S) đều có mức điện áp cao thì trạng 
thái đầu ra của Trigơ RS không được xác định . 
 

+ Mạch Ouput là mạch khuyếch đại ngõ ra để tăng độ khuyếch đại dòng 

cấp cho tải. Đây là mạch khuyếch đại đảo có ngõ vào là chân Q  của Trigơ RS, 

nên khi Q  có mức cao thì ngõ ra chân 3 có mức điện áp thấp (   0V), và ngược 

lại Q  có mức thấp thì ngõ ra chân 3 có mức điện áp cao (  Ucc) . 

 
+ Tranzitor T0 có chân E nối vào điện áp chuẩn khoảng 1,4V, nên khi cực B 

nối ra ngoài bởi chân 4 có điện áp cao hơn 1,4V thì T0 khoá và không ảnh hưởng 
tới hoạt động của mạch. Khi chân 4 mắc với một điện trở nhỏ rồi nối mass thì T0 
mở bão hoà, làm đầu ra chân 3 có điận áp thấp. Chân 4 gọi là chân Rsset, có 
nghĩa là nó Reset IC 555 bất chấp trạng thái ở các ngõ vào khác. Khi sử dụng 
nếu không dùng chức năng Rsset thì nối chân 4 lên mức điện áp cao để tránh 
mạch bị Reset do nhiễu.  
 

+ Tranzitor T có cực C để hở nối ra chân 7. Do cực B được phân cực bởi 

mức điện áp ra Q  nên khi Q  có mức cao thì T mở bão hoà và khi đó cực C của T 

coi như được nối mass, lúc đó ngõ ra chân 3 cũng có mức điện áp thấp (  0V), 

và ngược lại Q  có mức thấp, T khoá cực góp C bị hở mạch, lúc đó  ngõ ra chân 3 

có mức điện áp cao (  Ucc).  
 

+ Chân 5 thường được nối với một tụ có dung lượmg nhỏ khoảng 0,01 F , 

rối nối xuống mass để lọc nhiễu tần số cao có thể làm ảnh hưởng tới điện áp 

chuẩn CCU
3

2
. 
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4.5.3.  Mạch tạo xung vuông dùng IC555.  

         Hình 4-19 là sơ đồ nguyên lý của một mạch phát xung vuông dùng IC555. 

Muốn  tạo ra được dãy xung liên tục người ta tiến hành ghép vi mạch này với tụ 
điện và điện trở  như hình vẽ.  

Để hiểu rõ nguyên lý hoạt động của phát xung của vi mạch 555 ta quan sát 
sơ đồ trải của vi mạch 555  hình 4-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-20: Sơ đồ trải của IC 555 

     Phần được đóng khung bằng nét đứt là vi mạch 555, nó có cấu tạo cơ bản từ  
2 phần tử khuếch đại thuật toán OA1, OA2 và 1 Trigơ R-S. Trong đó hai khuếch 
đại thuật toán được mắc theo kiểu mạch so sánh có điện áp ngưỡng được lấy trên 
bộ phân áp dùng 3 điện trở có cùng giá trị R. Với cách mắc như trên thì điện áp 

ngưỡng của các mạch so sánh là 
3

Ucc
 đối với OA2 và  

3

Ucc2
 đối với OA1. Quan 

sát trên sơ đồ ta thấy điện áp trên tụ C được đặt tới đầu vào còn lại của hai mạch 
so sánh nên giá trị điện áp trên tụ sẽ quyết định trạng thái của chúng.  

• Nguyên lý hoạt động của mạch phát xung: 

Hình 4-19: Sơ đồ nguyên lý mạch 

phát xung chuẩn dùng IC 555 
 4 8 

7 

555 D1 

+Uc

c 

3 

1 2 
 6 

 C1 

R1 

WR1 

WR2 
Xung ra 

R1 

Ura 
R 

_ 

+ 

_ 
+ 

R 

OA1 

OA2 

R 

Q S T 

R 

RB 

RA 

8 
4 

3 

7 2 

6 

C 

XUNG RA 

+Ucc 

2Ucc 
3 

Ucc 
3 
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Hình 4-21: Giản đồ thời gian của điện áp trên mạch phát xung. 

     
 

    * Giả sử tại thời điểm đầu (t = 0) điện áp trên tụ C là 
3

Ucc2
U C =  thì đầu ra 

OA1 có mức logic “1” còn đầu ra OA2 có mức logic “0”, đầu ra  có mức logic 
“1” (R = 1, S = 0), tranzitor T thông, tụ C phóng điện qua RB, qua T về mát làm 
cho điện áp trên nó giảm dần. Đầu ra của mạch phát xung không có xung ra 
(mức logic “0”).  

 + Khi 
3

Ucc2
U

3

Ucc
C   thì đầu ra của OA1 và OA2 đều có mức logic “0” 

trigơ vẫn giữ nguyên trạng thái (R = 0, S = 0), T vẫn mở, tụ C tiếp tục phóng 
điện, điện áp trên nó tiếp tục giảm, xung ra ở mức logic “0”. 

 + Đến thời điểm t1 : 
3

Ucc
U C  , đầu ra OA2 có mức logic “1”, còn đầu ra 

OA1 vẫn có mức logic “0”, Q  nhận trị “0” (R = 0, S = 1). Qua cổng NAND ta 
nhận được xung ra ở mức logic “1”, đồng thời tranzitor T khoá, tụ C được nạp từ 

+UCC → RA → RB → C  → mát. Quá trình tụ nạp điện áp trên nó tăng dần theo 
biểu thức sau: 

  .e.
3

U
)e1.(UUc

C).RR(

t

CCC).RR(

t

CC
ABBA +

−
+

−

+−=                         (4-35) 

        + Trong khoảng thời gian điện áp trên tụ thoả mãn: 
3

Ucc
U

3

Ucc
2 C   các  

đầu ra bộ so sánh đều nhận trị “0”, trigơ giữ nguyên trạng thái (R = 0, S = 0), 
xung ra vẫn tồn tại ở mức logic “1”, T vẫn khóa tụ C tiếp tục được nạp điện.  

 + Cho đến thời điểm t2: UC  2UCC/3 đầu ra của OA1 chuyển trạng thái lên 
mức logic “1”, đầu ra của OA2 vẫn giữ nguyên trạng thái, Q nhận trị “1” (R =1, 
S = 0), xung ra nhận mức logic “0” đồng thời T thông bão hoà, tụ C phóng điện, 

hoạt động của mạch lặp lại như quá trình từ 0 t1. Kết quả là ta thu được một dẫy 
xung vuông ở đầu ra trên chân 3 của vi mạch 555. 
          Để thay đổi tần số xung ra thì thay đổi hằng số thời gian phóng, nạp của tụ 
C bằng cách thay đổi giá trị các điện trở RA và RB. 
         Thời gian để điện áp trên tụ được nạp từ giá trị UCC/3  đến giá trị  2UCC /3 ta 
tính được theo công thức sau: 

















−+=
+

−
+

−
C).RR(

tn

CC

C).RR(

tn

CCCC BABA e1.Ue.
3

U

3

U2 . 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 

UC 

Ura 

 2Ucc/3 

Ucc/3 
 0 

 0 

t 

t 
tn tp 

T 
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 Đơn giản phương trình ta được : 

3

U
e.

3

Ucc
2 CCC).RR(

tn

BA =
+

−

 

          Ln hai vÕ:  .C).RR.(69,02ln.C).RR(t BABAn ++=               (4-36) 

Trong khoảng từ 0  t1 tụ C phóng điện từ giá trị ban đầu là 2UCC /3 đến UCC /3. 

      Biểu thức điện áp trên tụ:     .e.Ucc
3

2
)t(Uc

C.R

t

B

−

=                               (4-37) 

                   Tại t = t1:                 
C.R

tp

CC Be.Ucc
3

2

3

U
−

= .  

      Với tp là hằng số thời gian phóng của tụ C. 

               .C.R.69,02ln.C.Rt BBp =  

     Chu kỳ T của dãy xung ra: 
  T = tn + tp = 0,69(RA + RB).C + 0,69RB.C = 0,69(RA + 2RB).C. 
     Nếu mắc thêm điôt D song song với điện trở RB như hình vẽ thì tụ C sẽ nạp 

điện theo đường: +Ucc → RA → D → C → mát, thời gian nạp của tụ C sẽ được 
tính: tn = 0,69.C.RA, và khi đó chu kỳ của dãy xung ra sẽ được tính: 
  T = tn + tp = 0,69.RA.C + 0,69.RB.C = 0,69.(RA + RB).C. 

        Nếu ta chọn RA = RB → tn = tp → T = 2.tn = 2.tp = 2.0,69. RA.C = 1,4.RA.C. 
Trong trường hợp này xung ra có độ rộng và khoảng thời gian không tồn tại 
xung là bằng nhau.  Nhìn vào biểu thức ta thấy khi muốn thay đổi chu kỳ T của 
xung ra ta có thể thực hiện bằng 2 cách là thay đổi dung lượng của tụ C hoặc 
thay đổi giá trị của điện trở RA, và RB.  
Trên hình 4-19  để có thể thay đổi được chu kỳ T ta điều chỉnh hai biến trở WR1 

và WR2, đây là hai biến trở đồng trục mà khi ta tăng thì chúng cùng tăng còn khi 
ta giảm thì chúng cùng giảm nên WR1 = WR2 = WR. Với mạch như hình 4-19 

công thức tính chu kỳ của xung ra như sau: 
  T = 2.0,69.(WR+R1).C1. = 1,4.(WR+R1).C1.                             (4-38) 
 

 

Cơ sở đại số logic và các phần tử logic cơ bản,  

thông dụng 

§1.  đại số boole 

Trong mạch số các tín hiệu thường cho ở hai mức điện áp 0(v) và 5(v). 

những linh kiện điện tử dùng trong mạch số làm việc ở một trong hai trạng thái 

(tắt hoặc thông). Do vậy để mô tả mạch số người ta dùng hệ nhị phân (Binary) 

hai trạng thái trong mạch được mã hoá tương ứng là "1" hoặc "0". Hệ nhị phân 

thể hiện được trạng thái vật lý mà hệ thập phân không thể hiện được. Môn đại số 
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mang tên người sáng lập ra nó - Đại số Boole còn được gọi là đại số logic. 

1.1. Một số định nghĩa: 

- Biến logic: Đại lượng biểu diễn bằng ký hiệu nào đó chỉ lấy giá trị "1" 

hoặc "0". 

- Hàm logic: Biểu diễn nhóm các biến logic liên hệ với nhau thông qua các 

phép toán logic, một hàm logic cho dù là đơn giản hay phức tạp cũng chỉ nhận 

giá trị hoặc là "1" hoặc là "0". 

- Các phép toán logic: có 3 phép toán 
cơ bản. 

Phép nhân  (và) - kí hiệu là AND. 

Phép cộng (hoặc) - kí hiệu là OR. 

Phép phủ định (đảo) - kí hiệu là NOT 

 

b. Bảng trạng thái:  

* Bảng trạng thái: Hàm ra không những phụ thuộc vào biến vào ở thời điểm 

hiện tại mà còn phụ thuộc vào (trạng thái) quá khứ của nó. 

Giả sử có n biến thì bảng có (n+1) cột và 2n hàng 

+ (n+1) cột → (n) biến + (1) giá trị hàm. 

+ 2n hàng → 2n tổ hợp giá trị biến. 

Ví dụ: Hàm có hai biến - bảng  gồm có 3 cột, 

4 hàng. 

 

 

 

c. Bìa Karnaught  (Các nô). 

Biểu diễn tương đương bảng thật. Mỗi dòng 

của bảng thật ứng với một ô của bìa các nô. Toạ độ 

của ô được quy định bởi giá trị tổ hợp biến, giá trị 

của hàm tương ứng với tổ hợp biến được ghi trong « 

đó. 

 

A B f(A,B) 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 Bảng thật  
f(A,B)= A + B 

 0 1 

0 0 1 

1 1 1 

 

B A 
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1.3. Các hàm logic cơ bản. 

- Hàm phủ định (NOT): f(A) = A 

- Hàm cộng (OR): f(A,B,C) = A+B+C. 

- Hàm nhân (AND) : f(A,B) = A.B 

Các bảng thật tương ứng các hàm trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.4. Một số tính chất của hàm nhân, cộng, phủ định: 

- Tồn tại phần tử trung tính duy nhất cho phép "nhân",  phép "cộng". 

A + 0 = A;      0 - Phần tử trung tính cho phép tính "cộng". 

A.1 = A ;         1 - Phần tử trung tính cho phép "nhân". 

- Hoán vị:   A + B = B + A ;          A. B = B. A. 

- Kết hợp (A + B) + C = A + (B + C) = (A + C) + B 

(A . B) . C = A . (B . C) = (A . C) . B 

- Phân phối : A.(B + C) = A.B + A.C 

- Không có số mũ, không có hệ số. 

A +A + . . . + A = A ;      A.A . . . A = A. 

- Bù :    AA = ;    1AA =+ ;     0A.A =  

* Định lý Demorgan:  

Trường hợp thổng quát :  ],,x[f],,x[f ii •+=+•  

Thí dụ:        Y.XYX =+   ;       YXY.X +=  

Bìa các nô 
f(A,B) = A + B 

A B C f(A,B,C) 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 
  f(A,B,C) = A + B + C 

A B f(A,B) 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 
f(A,B)= A + B 

A f(A) 

0 1 

1 0 

 
f(A) = A 
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(Đảo của một tổng bằng tích các đảo, đảo của một tích bằng tổng các đảo) 

- Đối ngẫu       +  •  ;       0  1 

Thí dụ:        A + B = B + A  A.B = B. A 

      B.A)BA(ABAB.AA =++=+  

       A + 1 = 1   A.0 = 0. 

 

§2. biểu diễn giải tích các hàm logic 

Với các kí hiệu hàm, biến và các phép tính giữa chúng. Có hai dạng giải 

tích được sử dụng là. 

+ Dạng tuyển: Hàm được cho dưới dạng tổng của tích các biến. 

+ Dạng hội: Hàm được cho dưới dạng tích của tổng các biến. 

+ Dạng tuyển chính quy: Nếu mỗi số hạng chứa đầy đủ mặt các biến. 

+Dạng tuyển không chính quy: Chỉ cần ít nhất một số hạng chứa không đầy 

đủ mặt các biến.  

+ Hội chính quy: Nếu mỗi thừa số chứa đầy đủ mặt các biến. 

+ Hội không chính quy: chỉ cần ít nhất một thừa số không chứa đầy đủ mặt 

các biến. 

Thí dụ: f(X,Y,Z) = XYZYZXZYXZ.Y.X +++       (tuyển chính quy) 

            f(X,Y,Z) = XZYZXZYX.Y.X +++        (tuyển không chính quy) 

f(x,y,z) = (X +Y + Z).(X + Y + Z).( ZYX ++ ).         (hội chính quy). 

f(x,y,z) = (X +Y +Z).(Y + Z).(Z + Y + X ).           (hội không chính quy). 

2.1. Dạng tuyển chính quy 

Định lý Shannon: Mọi hàm logic có thể được khai triển theo 1 trong các 

biến dưới dạng tổng của 2 tích logic như sau: 

F(A,B, . . . , Z) = A.F(1,B, . . . , Z) + A .F(0,B, . . . ,Z). 

Ví dụ: Hàm 2 biến:  F(A,B) = A.F(1,B) + A .F(0,B). (*) 

F(1,B) = B.F(1,1) + B .F(1,0) 

F(0,B) = B.F(0,1) + B .F(0,0)   

Với F(0,0), F(0,1), F(1,0), F(1,1). được gọi là các hàm thành phần.Thay các 

hàm F(1,B), F(0,B) vào (*) ta được: 
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F(A,B) = A.B.F(1,1) + A .B.F(0,1) + A. B .F(1,0) + A . B .F(0,0)  (**) 

Như vậy : Hàm 2 biến → Khai triển 4 số hạng (22) 

                 Hàm n biến → khai triển 2n số hạng  

Từ biểu thức (**) ta có nhận xét:  

- Nếu giá trị của hàm thành phần 

= "1" → Số hạng là tích của các biến. 

- Nếu giá trị của hàm thành phần 

= "0" → ta loại số hạng đó. 

Giả sử  với ví dụ trên: 

F(1,1) = 1 ; F(0,0) = 1 ; 

F(0,1) = F(1,0) = 0 . 

Thì: f(A,B) = A. B + B.A  . 

Thí dụ: Cho hàm 3 biến có bảng thật như hình trên thì: 

C.B.AC.B.AC.B.AC.B.AC.B.A)C,B,A(fZ ++++==  

Từ các phân tích trên ta thấy khi biểu diễn hàm logic dạng tuyển chính quy: 

- Chỉ quan tâm đến các tổ hợp biến tại đó hàm thành phần nhận trị "1". 

- Số số hạng bằng số lần hàm thành phần nhận trị "1". 

- Trong biểu thức logic các biến nhận trị "1" giữ nguyên, biến nhận trị"0" ta 

lấy phủ định. 

2.2. Dạng hội chính quy :  

Định lý Shannon: Mọi hàm logic được triển khai theo một trong các biến 

dưới dạng tích của hai tổng logic như sau: 

F(A,B,...,Z) = [ A + F(1,B,...,Z)].[A + F(0,B,...,Z)]. 

Thí dụ:  Hàm 2 biến F(A,B). 

F(A,B) = [ A + F(1,B)].[A + F(0,B)]       (1). 

F(1,B) = [ B + F(1,1)].[B + F(1,0)] 

F(0,B) = [ B + F(0,1)].[B + F(0,0)]    Thay các giá trị này vào (1) ta được 

         )0,0(FBA.)0,1(FBA.)1,0(FBA.)1,1(FBA)B,A(F ++++++++=     (2) 

nếu giá trị của hàm thành phần = 0 → Thừa số bằng tổng các biến. 

Nếu giá trị của hàm thành phần = 1 → Thừa số bị loại bỏ.  

STT A B C Z =f(A,B,C) 

0 0 0 0 0    F(0,0,0) 

1 0 0 1 1    F(0,0,1) 

2 0 1 0 1    F(0,1,0) 

3 0 1 1 1    F(0,1,1) 

4 1 0 0 0    F(1,0,0) 

5 1 0 1 1    F(1,0,1) 

6 1 1 0 0    F(1,1,0) 

7 1 1 1 1    F(1,1,1) 
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Với bảng thật trên thì: 

]CBA].[CBA].[CBA[)C,B,A(fZ ++++++== . 

Từ các phân tích trên khi biểu diễn hàm logic dạng hội chính quy:  

- Chỉ quan tâm đến các tổ hợp biến tại đó hàm thành phần nhận trị "0". 

- Số thừa số bằng số lần hàm thành phần nhận trị "0" . 

- Trong biểu thức logic các biến nhận trị "0" giữ nguyên, các biến nhận trị 

"1" ta lấy phủ định. 

2.3. Biểu diễn tuyển chính quy, hội chính quy dưới dạng số: 

a). Tuyển chính quy dạng số. 

Từ thí dụ trước tuyển chính quy dạng số được cho:  

 Z = F(A, B, C) =  (1,2,3,5,7)  

(tại các giá trị tổ hợp 1, 2, 3, 5, 7 của biến vào hàm nhận trị "1") 

 

 

 

 

 

 

 

       b). Hội chính quy dạng số: 

Cũng từ thí dụ trên hội chính quy dạng số được cho như sau: 

Z = F(a,b,c) = (0,4,6). 

(tại các tổ hợp biến 0, 4, 6 hàm logic nhận trị "0" ) 

 

 

 

 

 

 

     

 Z =  F(a,b,c) =A . B .C+A .B. C +A .B.C+ A. B .C + A.B.C 
 
       

STT A B C      Z = F(A,B,C) 

1 0 0 1   1        F(0,0,1) 

2 0 1 0   1        F(0,1,0) 

3 0 1 1   1        F(0,1,1) 

5 1 0 1   1        F(1,0,1) 

7 1 1 1   1        F(1,1,1) 

 

STT A B C  Z = F(A,B,C) 

0 0 0 0  0      F(0,0,0) 

4 1 0 0  0      F(1,0,0) 

6 1 1 0  0      F(1,1,0) 

 

   Z = (A+B+C).( A +B+C).( A + B +C) 
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§3. Tối thiểu hoá các hàm logic 

Một hàm logic có thể có vô số cách biểu diễn giải tích tương đương. Tuy 

nhiên chỉ tồn tại 1 cách gọn nhất tối ưu về số biến, số số hạng hay thừa số và 

được gọi là tối giản. việc tối giản hàm logic mang ý nghĩa quan trọng về phương 

diện kinh tế, kỹ thuật. Để tối thiểu hoá các hàm logic người ta thường dùng 

phương pháp đại số và phương pháp bìa các nô. 

3.1. Phương pháp đại số: 

Biến đổi biểu thức logic dựa vào các tính chất của đại số Boole. 

Thí dụ  : A.B + A .B = B  ;    A+A.B = A  ;    A + A .B = A + B. 

Ta chứng minh các đẳng thức trên, theo tính chất đối ngẫu: 

               A.B + A .B = B  (A + B).( A  + B) = B. 

               A + A.B = A       A.(A + B) = A. 

               A + A .B = A + B    A.( A  + B) = A.B. 

Quy tắc 1: 

Nhóm các số hạng có thừa số chung. 

Thí dụ:  A.B.C + A.B. C  = A.B(C  + C ) = A.B. 

Quy tắc 2: 

Đưa số hạng đã có vào biểu thức logic. 

A.B.C + A .B.C + A. B .C + A.B. C  =  

= A.B.C + A .B.C + A. B .C + A.B.C + A.B. C  + A.B.C  

= B.C.(A + A ) +A.C.(B + B ) + A.B.(C + C ) = B.C + A.C + A.B 

Quy tắc 3: 

Có thể loại các số hạng thừa. 

A.B + B .C + A.C = A.B + B .C + A.C (B + B ). 

= A.B + B .C +  A.B.C + A. B .C 

= A.B + B .C (loại A.C) 

3.2. Phương pháp bìa các nô. 

a. Cấu tạo: 

- Gồm 1 đồ hình các ô vuông, hàm có n biến bảng có 2n « (1 biến - 2 «, 2 
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biến - 4 «, 3 biến - 8 « ... ). 

- Thứ tự của các ô do giá trị tổ hợp biến quy định  

-Hai ô được gọi là kề nhau, hoặc đối xứng chỉ khác nhau 1 giá trị của biến. 

- Giá trị của hàm tương ứng với tổ hợp biến được ghi ngay trong ô đó. 

- Các ô tại đó giá trị của hàm không xác định được đánh bằng dấu "X". 

b. Nguyên tắc tối giản hàm logic trên bìa các nô  

- Thực hiện nhóm các ô tại đó hàm nhận trị "1" hoặc "0" kề nhau hoặc đối 

xứng, số ô trong một nhóm dán phải là số luỹ thừa của 2 (khi viết hàm dạng 

tuyển ta nhóm các ô có giá trị "1", dạng hội nhóm các ô có giá trị "0").  

- Trong một nhóm dán các biến có trị thay đổi ta loại, các biến có trị không 

đổi giữ nguyên, điều này có nghĩa là số ô trong nhóm dán càng nhiều thì số biến 

bị loại càng tăng (2 « - loại 1 biến, 4 « - loại 2 biến ... 2m « - loại m biến).  

- Biểu thức logic có số số hạng hay thừa số chính bằng số nhóm dán. Khi 

viết hàm logic dưới dạng tuyển các biến còn lại nhận trị "1"  ta giữ nguyên, nhận 

trị "0" ta lấy phủ định, khi viết hàm logic dưới dạng hội thì ngược lại. 

- Một ô có thể tham gia vào nhiều nhóm dán. 

- Các ô tại đó giá trị hàm không xác định ta coi tại ô đó hàm có thể lấy giá 

trị "1" hoặc "0" tuỳ từng trường hợp cụ thể.  

* Chú ý: Phương pháp tối giản hàm logic trên bìa các nô chỉ thích hợp với hàm 

có số biến  6. Trường hợp hàm có số biến lớn hơn 6, bảng các nô rất phức tạp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 cột - 2 hàng (hàm 3 biến) 

  2 cột - 4 hàng (hàm 3 biến) 

    00 01 11 10 

00     

01     

A      00 01 11 10 

0     

1     

 

BC 

 0 1  3  2 

 4  5  6  7 

 0 1 

00   

01   

11   

10   

 

  C 

 0 1 

 2  3 

 4  5 

 7  6 

  AB 
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 00 01 11 10 

00 1 1 0 1 

01 1 X 0 1 

11 0 X X 0 

10 1 1 X 1 

 

AB 
CD 

  F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí dụ: Cho hàm logic 4 biến 

F(a,b,c,d) = (0,1,2,4,6,8,9,10) và không 

xác định tại N = 5, 11,13,15. (Thí dụ này 

tương đương với việc cho hàm logic 4 biến 

F(A,B,C,D) = (3,7,12,14) và không xác 

định tại N = 5,11,13,15) 

Từ bài ra ta có bảng các nô như sau: 

+ Biểu diễn dạng tuyển (3 nhóm dán) 

- Nhóm 1: Các « 0, 2, 8, 10 → kết quả:  D.B  

- Nhóm 2: Các « 0, 2, 4, 6 → kết quả: D.A  

- Nhóm 3: Các « 1, 5, 9, 13 → kết quả: D.C  

   Hàm biểu diễn dưới dạng tuyển:  F(a,b,c,d) = D.CD.AD.B ++   

+ Biểu diễn hàm logic dưới dạng hội (2 nhóm) 

- Nhóm 1: Gồm các « 3, 7, 11, 15 → kết quả:  DC +  

 

Hàm 4 biến 
(4 hàng - 4 cột -16 «) 

 000 001 011 010 110 111 101 100 

000         

001         

011         

010         

110         

111         

101         

100         

 

ABC 
DEF 

Hàm 6 biến (8 hàng - 8 cột - 64 «) 

 0 1  3  2  6  7 

 8  9 10  11 12  13  

 5  4 

14 15 

24 25 27 26 30 31 

16 17 18  19 20  21  

29 28 

22 23 

48 49 51 50 54 55 

56 57 58  59 60  61  

53 52 

62 63 

40 41 43 42 46 47 

32 33 34  35 36  37  

45 44 

38 39 

 0 1  3  2 

 4  5  7  6 

12
12
11
2 

13 15  14 

 8   9  11 10 

  AB 
  CD 
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- Nhóm 2: Gồm các « 12, 13, 14, 15 → kết quả: BA +  

   Hàm biểu diễn dưới dạng hội:  F(A,B,C,D) = ( DC + ).( BA + ) 

   

§4.  các hệ thống số đếm thường sử dụng trong 

                                                 kỹ thuật số. 

4.1. Hệ thập phân (Decimal Number System) 

* Cấu tạo : Dùng 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 để biểu diễn con số 

đếm và tính toán. 

* Tính chất: Khi có một số đếm được viết bởi hệ cơ số 10 mà có 2 chữ số 

bất kỳ kề nhau và giống nhau thì chữ số bên trái có giá trị gấp 10 lần chữ số bên 

phải. 

* Khả năng thao tác toán học: có thể thực hiện mọi phép toán +, -, *, các 

phép toán đại số. 

* Mọi số đếm hệ 10 đều có thể tách thành tổng các số luỹ thừa cơ số 10. 

Ví dụ:  [2452,34]D = [2.103 + 4.102 + 5.101 + 2.100 + 3.10-1 + 4.10-2]D 

4.2. Hệ nhị phân (Binary number System) 

* Cấu tạo: Chỉ dùng hai chữ số "0" và "1" để biểu diễn số đếm và tính toán.  

*Tính chất: Khi có một số đếm được viết bởi hệ cơ số 2 có hai chữ số bất kỳ 

kề nhau và giống nhau thì chữ số bên trái có giá trị gấp 2 lần chữ  số bên phải. 

* Khả năng thao tác toán học: Rất thích ứng với các phép toán trong đại số 

logic. 

* Mọi số đếm hệ cơ số 2 (nhị phân) đều có thể tách thành tổng các số luỹ 

thừa cơ số 2. 

Ví dụ:  [10101.101]2 = [1.24 + 0.23 + 1.22 + 0.21 + 1.20 + 1.2-1 + 0.2-2 + 1.2-3]10. 

* Phép cộng hai số nhị phân: 

0 + 1 = 1. 

0 + 0 = 0 

1 + 0 = 1 

1 + 1 = 0 → nhớ 1 gửi lên phép cộng bít cao hơn tiếp theo.  

1 + 1 + 1 = 1 → nhớ 1 gửi lên phép cộng bít cao hơn tiếp theo 
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Thí dụ : Số nhớ                         0010 1110 
              Số hạng thứ nhất         0101 0111  

              Số hạng thứ hai           1001 0101 

               Tổng                          1110 1100 

* Phép trừ hai số nhị phân:  

0 - 0 = 0. 

1 - 1 = 0. 

1- 0 = 1.    

0 - 1 = 1 → nhớ 1 (mượn) gửi lên phép trừ bít cao hơn tiếp theo 

1 - 1 - 1 = 1 → nhớ 1 (mượn) gửi lên phép trừ bít cao hơn tiếp theo 

* Thí dụ:  Số mượn         1 1 0 0 1. 0 0 

                 Số bị trừ         1 0 0 1 1. 0 1 

                 Số trừ                1 1 0 0. 1 0 

                 Hiệu số           0 0 1 1 0. 1 1 

* Phép nhân hai số nhị phân: 
0.0 = 0.                                

1.0 = 0 

0.1 = 0  

1.1 = 1  

*Phép chia hai số nhị phân: 

Ví dụ: 35/5 = 7 

 

 

 

 

* Định nghĩa bit: 

        Một chữ số hệ cơ số 2 là 1 bít: 

    0(B) → 1 bit ;  1(B) → 1 bit ;   10(B) → 2 bit ;  101(B) → 3 bit  

* Định nghĩa Byte: 

8 bít nối tiếp tạo nên một Byte. 

4.3. Hệ cơ số 16: (Hexa Decimal System). 

* Cấu tạo. 

            1 0 1 

            1 1 0 

           0 0 0 
 +     1 0 1 
      1 0 1        . 
      1 1 1 1 0 

 x 

1 0 0 0 1 1     1 0 1 
0 0 0               0 1 1 1 
1 0 0 0 
   1 0 1 
      1 1 1 
      1 0 1 
         1 0 1 
         1 0 1 
               0 
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Dùng 16 ký hiệu : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F để biểu diễn 

con số đếm và tính toán. 

* Tính chất: 

Khi có một số đếm được viết bởi hệ cơ số 16 mà có 2 chữ số bất kỳ kề nhau 

và giống nhau thì chữ số bên trái có giá trị gấp 16 lần chữ số bên phải. 

* Khả năng thao tác toán học: 

Thực hiện mọi phép toán +, - , *,  và các phép toán logic. 

* Mọi số đếm hệ 16 đều có thể viết bằng tổng các số lũy thừa cơ số 16. 

Thí dụ : 

[3A2F]16 = [3.163
  + 10.162 + 2.161 + 15.160]10. 

*ý nghĩa của hệ 16: 

Có khả năng biểu diễn, tính toán rất gọn vì 1 chữ số trong hệ 16 tương ứng 

với 4 bit nhị phân. 

4.4. Chuyển đổi giữa các hệ đếm  

* Chuyển đổi số thập phân sang số nhị phân ( Hệ 10       2 ) 

Thí dụ: Chuyển đổi [254]10 =[ ? ]2. 

 

Kết quả [254]10 = [1111 1110]2 

 

 

 

 

 

* Chuyển đổi số thập phân sang Hexa:  

 

 

254    2 
127 2 

                   63      2 
                            31      2 
                                      15    2  
 
 
 
 

 1 

 1 

 1 

 0 

15       2 
          7        2 

                    3      2 
                            1      2 
                                     0  
 
 
 
 

 1 

 1 

 1 

 1 

254    16 
           15   16 
                   0  
 
 
 

 15 

 14 

 F 

 E 

HỆ 10 HỆ 16 HỆ 2 

0 0 0 0 0 0  

1 1 0 0 0 1 

2  2 0 0 1 0 

3 3 0 0 1 1 
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→Kết quả : 

[254]10 = [FE]16 =[1111 1110]2 

 

* Chuyển đổi số nhị phân sang Hexa: 

 16

2FDB

]BDF[111111011011 =







 

 

* Công thức chung để tính giá trị số đếm: 

 NC = An.Cn + An-1.Cn-1 + An-2.Cn-2  

       +...+ A0C0+ A1.C-1 + A2.C-2 +...+ An.C-n  

  Trong đó:  C: Là cơ số. 

                    n: Vị trí của số. 

             (A3 A2 A1 A0) → n = 3 

  ThÝ dô:  

  + N10 = 1999 = 1.103 +9.102 +9.101 +9.100 

  + N2 = [101101.01]2 = [1.25 +0.24 +1.23       

                +1.22 +0.21 +1.20 +0.2-1 +1.2-2 ]10. 

4.5. HỆ BCD: (HỆ 2 - 10) 

Các số nhị phân có độ dài (số bit) lớn hơn 4 thường khó đọc. Theo thói 

quen thập phân thông thường người ta dùng mã nhị - thập phân (BCD). Dùng 4 

bít nhị phân để diễn tả một chữ số hệ BCD, giá trị thập phân của 4 bít nhị phân 

này không lớn hơn 9. 

Thí dụ:   [ 9 ]10  [1 0 0 1]BCD. 

               [19]10 [0 0 0 1 1 0 0 1]BCD. 

               [1999]10 [0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1]BCD. 

4.6. Số bù 

a. Số bù 1 

Trong hệ cơ số 2 khi cho trước một số, tìm được một số khác sao cho tổng 
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của số đã cho và số vừa tìm được có các hàng đều bằng 1 thì số vừa tìm được gọi 

là số bù 1 của số đã cho. 

Ví dụ:  

* [ 0 ]2 → Số bù 1 của nó là số [ 1 ]2. 

Vì   
+

 0 

          1    và ngược lại số [ 1 ]2 thì số bù của nó là số [0]2 
          1 

* Cho số [101]2 → tìm số bù 1 của số đã cho. 

+
 1 0 1 

    x x x    →  Số bù 1 của số [101]2 là [0 1 0]2 
    1 1 1 

Nhận xét: Số bù 1 là số đảo của số đã cho. 

b. Số bù 2: 

Trong hệ cơ số 2 nếu cho trước một số, tìm được một số khác sao cho tổng 

của số đã cho với số tìm được có kết quả của các hàng đều bằng 0 nhưng có 1 

hàng vượt ra ngoài nhận giá trị 1. Số tìm được gọi là số bù 2 của số đã cho.  

Thí dụ:  Cho số [0]2 ta tìm số bù 2 của nó. 

+
 0        

   x .    

1 0      → x = [1 0]2 ;  [1 0]2  là số bù 2 của [0]2 
 

- Cho số [1]2 ta tìm số bù 2 của nó. 

+
  1     

    x. 

 1 0       → x = [1]2 ;  [1]2 là số bù 2 của [1]2. 
 

  Nhận xét:  

Số bù 2 của một số nhị phân chính bằng số bù 1 của nó cộng thêm 1. 

 

 

§5.  các phần tử logic cơ bản 

Các phép toán cơ bản của đại số logic có thể được thực hiện bằng các mạch 
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khoá điện tử (Tranzitor hoặc IC). Nét đặc trưng nhất của các phần tử logic ở đây 

là hai mức điện thế cao hoặc thấp của mạch khoá hoàn toàn cho một sự tương 

ứng đơn trị với hai trạng thái của biến hay hàm logic. Nếu sự tương ứng được 

quy ước là điện thế thấp - trị "0" và điện thế cao - trị "1" ta gọi đó là logic dương. 

Trong trường hợp ngược lại với quy ươc mức thế thấp trị "1" và mức thế cao trị 

"0", ta có logic âm. Để đơn giản ở đây ta chỉ xét với mức logic dương. 

5.1. Phần tử phủ định logic (phần tử đảo- NOT). 

- Phần tử phủ định có 1 đầu vào biến và 1 đầu ra thực hiện hàm phủ định 

logic:        FNOT = x             

Tức là  FNOT  = 1 khi x = 0 hoặc ngược lại  FNOT = 0 khi x = 1. Bảng trạng 

thái, kí hiệu quy ước và giản đồ thời gian minh hoạ được cho trên hình 1a, b, c 

tương ứng: 

 

 

 

 

 

 

- Để thực hiện hàm FNOT, có thể dùng một trong các sơ đồ mạch khoá 

(Tranzitor hay IC). Dựa trên tính chất đảo pha của một tầng EC đối với Tranzitor 

hay đối với đầu vào đảo của IC thuật toán. Mạch thực tế có phức tạp hơn để nâng 

cao khả năng làm việc tin cậy và chính xác. Hình 2 đưa ra một sơ đồ đảo kiểu 

TTL(Tranzitor - Tranzitor - logic) hoàn thiện trong 1 vỏ IC số. Mạch ra của sơ đồ 

gồm 2 Tranzitor T3 và T4 làm việc ngược pha nhau (ở chế độ khoá ) nhờ tín hiệu 

lấy trên các lối ra phân tải của T2. Mạch vào của sơ đồ dùng Tranzitor T1 mắc 

kiểu BC và tín hiệu vào (x) được đưa tới cực emitơ của T1 thể hiện là các xung 

điện áp cực tính dương (lúc x = 1) có biên độ lớn hơn mức UH hoặc không có 

xung (lúc x = 0), điều khiển T1 khoá (lúc x = 1) hay mở (lúc x = 0). Nghĩa là khi 

x = 0, T1  mở, điện thế UC1 = UB2 ở mức thấp → T2  khoá, điều này làm T3 khoá 

(vì UE2 ở mức thấp) và T4 mở (vì UC2 ở mức cao), kết quả là tại đầu ra, điện thế 

tại điểm A ở mức cao hay FNOT = 1. Nhờ T4 mở, mức điện thế tại A được nâng 

Hình 1: Bảng trạng thái (a); Ký hiệu quy ước (b); Giản đồ điện áp minh hoạ của 

phần tử NOT (c) 

X FNOT 

X FNOT 

0 1 

1 0 

  a)  b) 

X 
 t 

 t 

 1  1  1 

 1  1  1 

 0  0 

 0  0  0 

FNOT 

 c) 
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lên xấp xỉ nguồn +E (ưu điểm hơn so với việc dùng điện trở RC3) nên T4 được gọi 

là Tranzitor "kéo lên", điều này còn làm tăng khả năng chịu tải nhỏ hay dòng lớn 

cho tầng ra. Khi x = 1, tình hình sẽ ngược lại T1 khoá T2 mở làm T4 khoá và T3 

mở dẫn tới FNOT = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta có nhận xét sau: 

Kết cấu mạch hình 2 không cho phép đấu chung các lối ra của hai phần tử 

đảo kiểu song song nhau vì khi đó nếu nếu FNOT1 =1 và FNOT2 = 0 sẽ xảy ra ngắn 

mạch T41 với T32 hoặc ngược lại. Lúc đó cần sử dụng phần tử NOT kiểu để hở 

colectơ T3 (không có T4) và dùng điện trở RC3 

ở mạch ngoài. 

 Có thể kết cấu phần tử NOT từ 1 cặp 

MOSFET kênh n và kênh p (một loại thường 

mở và một loại thường khoá) như hình 3 

Khi x = 0 (Uvµo = 0) T2 mở T1 khoá. 

Ua = UDD hay FNOT = 1  

Khi x = 1 (Uvµo = UDD) T2 khoá, T1 mở. 

Ua  0 hay FNOT = 0. 

Sơ đồ hình 3 được chế tạo trên công nghệ CMOS và có ưu điểm là dòng tĩnh 

lối vào cũng như lối ra gần bằng 0. 

5.2. Phần tử Và (AND): Là phần tử có nhiều đầu vào biến và một đầu ra thực 

hiện hàm nhân logic tức là hàm FAND. 

FAND = x1 x2 x3 ... xn 

FNOT 

X 

UDD 

MOS FET 
(kênh p) 

MOS FET 
(kênh n) 

T2 

T1 

Hình 3: Sơ đồ NOT kiểu CMOS 

X1 FNOT1 

X2 

FNOT2 

FNOT 

b) 

Hình 2: Bộ đảo TTL có hai đầu trạng thái kết cấu dưới dạng một vi  mạch số (a)  

kiểu mắc chung sai đầu ra cho hai phần tử NOT (b). 

FNOT 
T1 

T2 

T4 

T3 

4K 

4K 

1,6K 130  

X 

a) 

+E 
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FAND = 1 khi và chỉ khi tất cả các biến xi nhận trị 1. 

FAND = 0 khi ít nhất 1 trong các biến xi nhận trị 0 

Bảng trạng thái, kí hiệu quy ước và giản đồ thời gian minh hoạ của FAND 

cho trên hình 4 (với n =2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mạch điện thực hiện FAND loại đơn giản nhất dựa trên các khoá điôt cho trên 

hình 5, bình thường khi x1 = x2 = 0 nhờ E  qua phân áp R1 R2 có UA > 0 các điôt 

D1 D2 đều mở, điện áp ra ở mức thấp (cỡ bằng sụt áp thuận của điôt) FAND=0, 

tình hình trên không thay đổi khi chỉ x1 = 0  hoặc x2 = 0. 

Khi x1 = x2 = 1(ứng với trạng thái các 

đầu vào có xung vuông biên độ lớn hơn UA), 

các điôt đều khoá các nhánh đầu vào, lúc đó 

2
21

A R.
RR

E
U

+
=  ở thế cao FAND = 1 

                  (khi R2 >> R1) 

 

Lưu ý: Khi số lượng đầu vào nhiều hơn số biến, các đầu vào không dùng 

cần được nối với +E để nhánh tương ứng tách khỏi mạch (điôt khoá) tránh được 

nhiễu với các đầu khác đang làm việc.  

 

 

5.3. Phần tử hoặc (OR):  

Là phần tử có nhiều đầu vào biến, một đầu ra thực hiện hàm cộng logic: 

FOR = x1 + x2 + ... xn 

+E 

R1 

R2 

D1 

D2 

X1 

X2 

FAND 

Hình 5: Sơ đồ nguyên lý mạch AND 

dựa trên điôt 

A 

A 

R 

D1 

D2 

X1 

X2 

FOR 

X1 X2 FAND 

0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

 

X1 

X2 

FAND= X1.X2 

FAND 

 b) 
 a) 

Hình 4: Bảng trạng thái (a) ký hiệu quy ước (b) và giản đồ thời gian (c) của 

phần tử AND 

 t  0  0  0 

X1 

 t  1  0  0  0  1 

X2 

 t   0   0   0   0  1  1  1 

 1  1 

 c) 
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FOR = 1 khi ít nhất một trong các biến xi nhận trị 1 

FOR = 0 khi tất cả các biến nhận trị 0:  

             x1 = x2 = ... = xn = 0 

Bảng trạng thái, kí hiệu quy ước và đồ thị thời 

gian minh hoạ của FOR cho trên hình 7  

                (cho với n = 2). 

Có thể dùng khoá điôt thực hiện hàm FOR 

Bình thường khi x1 = x2 = 0 các điôt đều khoá trên R không có dòng điện  

Ura = 0, FOR = 0. Khi ít nhất một đầu vào có xung dương,  điôt tương ứng mở tạo 

dòng trên R do đó UA ở mức cao hay FOR = 1.  

Lưu ý: Khi số đầu vào nhiều hơn số biến, đầu vào không dùng được nối 

mass để chống nhiễu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Phần tử và - phủ định (NAND)  

Là phần tử nhiều đầu vào biến, một đầu ra thực hiện hàm logic và - phủ định: 

n21NAND x...xxF =  

         FNAND = 0 khi tất cả các đầu vào biến có trị 1. 

 FNAND = 1 trong các trường hợp còn lại. 

    Hình 8: Đưa ra bảng trạng thái, ký hiệu quy ước và đồ thị thời gian minh hoạ 

trong trường hợp n = 2. 

 

 

 

 

X1 X2 FOR 

0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

 

X2 

X1 FOR 

FOR 
X1 

X2 

FOR 

X1 

X2 

 1 

 0  0  0  0 

 0  0  0 

 0  0  0  0 

 1  1 

 1  1  1 

 1  1  1  1 

 t 

 t 

 t 

b) a) c) 

Hình 7: Bảng trạng thái (a); Ký hiệu quy ước (b); và giản đồ thời gian (c) 

của phần tử OR 

X1 

X2 

FNAND 

 t 

 t 

 t 

 1 

 0  0  0  0 

 0  0  0 

 0  0 

 1  1 

 1  1  1 

 1  1 

 1 

X1 X2 FNAND 

0 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

 

X1 

X2 

FNAND 

 a)  b)  c) 
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Cũng như các phần tử NOT, OR, AND có thể thực hiện phần tử NAND 

bằng nhiều cách khác nhau dựa trên tất cả các công nghệ bán dẫn: loại điện trở 

Tranzitor - logic (RTL), loại ®i«t - Tranzitor - logic (DTL), loại Tranzitor - 

Tranzitor - logic (TTL) hay công nghệ MOS, CMOS ... Để minh hoạ, hình 9 đưa 

ra một phần tử NAND dựa trên công nghệ TTL, sử dụng loại Tranzitor nhiều cực 

emitơ, có ưu điểm là bảo đảm mức logic tác động nhanh và khả năng tải lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mạch hình 9, khi tất cả lối vào có điện áp cao (x1 = x2 = x3 = 1) TM 

khoá UCM = UB2 ở mức cao làm T2 mở, FNAND = 0. Nếu chỉ một trong các lối vào 

có mức điện áp thấp tiếp giáp emitơ - bazơ tương ứng của TM mở làm mất dòng 

IB2 nên T2 khoá : FNAND = 1 thực tế T2 được thay bằng 1 mạch ra (hình10) dạng 

đẩy kéo tương tự hình 9 cho dòng ra lớn tăng khả năng chịu tải và chống nhiễu. 

Khi T2 khoá T3  cũng khoá (do UE2  0) FNAND =1 nhờ bộ lặp cực emitơ T4 trở 

kháng ra thấp tăng khả năng chịu tải cho toàn mạch. 

Khi T2 mở → T3 mở T4 khoá, D tách nhánh T4 khỏi mạch ra FNAND = 0 (mức 

ra cỡ +0,1V). 

Để  điều khiển tầng ra có thể dùng một lối vào đặc biệt khi Uđk  0 (mức 

+E 

R1 +E 

FNAND 

T2 

TM 

X1 X2 X3 

+E(+5v) 

FNAND 

D 

D' 

T3 

T2 

T4 

TM 

4K 

1K 

1,6K 
130 

U®k X1 X2 

Hình 9: Nguyên lý xây dựng 

phần tử NAND loại TTL 

Hình 10: Phần tử logic NAND TTL thực tế có 

đầu vào điều khiển (loại ba trạng thái ra ổn định) 
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R1 

+E 

R1 R1 

T3 

T2 T1 

      X1         X2         X3   

Hình 12: Phần tử NOR với cực colectơ hở 

thấp) T3, T4 đều khoá (trạng thái ổn định thứ 3 của sơ đồ còn gọi là trạng thái trở 

kháng cao). Khi Uđk ở mức cao điốt D' khoá, sơ đồ làm việc bình thường như đã 

phân tích ở trên với hai trạng thái ổn định còn lại. Tín hiệu Uđk được gọi là tín 

hiêu chọn vỏ (CS) tạo khả năng cho phép (lúc CS = 1) hay không cho phép (lúc 

CS = 0) mạch NAND làm việc, điều này đặc biệt thuận lợi khi điều khiển nhiều 

NAND làm việc chung với một lối ra. 

5.5. Phần tử hoặc - phủ định (NOR):  

Gồm nhiều đầu vào biến, một đầu ra thực hiện hàm logic hoặc - phủ định. 

n21NOR x...xxF +++=  

FNOR = 1 khi mọi biến vào có trị số "0"   

FNOR = 0 trong các trường hợp còn lại. 

Bảng trạng thái, kí hiệu quy ước và giản đồ thời gian minh hoạ của FNOR 

(với n = 2) cho trên hình 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 12 cho kết cấu thực hiện FNOR trên công nghệ RTL.  

Khi ít nhất một trong các cửa vào có xung dương mở, điện áp ra ở mức thấp 

FNOR = 0, còn khi x1 = x2 = ... = xn = 0, do các Tranzitor được thiết kế ở chế độ 

thường khoá, tất cả các Tranzitor khoá → FNOR = 1 (lưu ý nếu thiết kế các 

Tranzitor thường mở thì mạch hoạt 

động như một phần tử NAND với các 

xung vào cực tính âm điều khiển khoá 

các Tranzitor). 

Có thể thực hiện phần tử NOR dựa 

X1 X2 FOR 

0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 

 
a) 

Hình 11: Bảng trạng thái (a); Ký hiệu quy ước (b); và giản đồ thời gian (c) 

của phần tử NOR 

X2 

X1 FOR 

FOR 
X1 

X2 

b) 

FNOR 

X1 

X2 

 t 

 t 

 t 

c) 
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trên công nghệ MOS hoặc CMOS (từng cặp MOSn và MOSP với mỗi đầu ra ) với 

nhiều ưu điểm nổi bật: thời gian chuyển biến nhanh, không có dòng dò và tiêu 

thụ công suất cực bé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§6.  Các thông số đặc trưng của phần tử logic. 

Để đánh giá đặc tính kỹ thuật và khả năng sử dụng của IC logic người ta 
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thường sử dụng các tham số cơ bản sau:  

- Tính tác động nhanh (phản ứng về thời gian của phần tử với sự biến đổi 

đột biến của tín hiệu) thể hiện qua thời gian trễ trung bình khi truyền tín hiệu 

xung qua nó:                                   
2

tt
trẽ

−+ +
=  

Trong đó: 

t+: là thời gian trễ sườn trước chuyển mức logic "0" lên "1". 

t-: là thời gian trễ sườn sau khi chuyển mức logic "1" về "0". 

Nếu   trễ < 10-8s     : loại phần tử cực nhanh. 

          trễ < 3.10-8s  : loại nhanh. 

          trễ < 3.10-7s  : loại trung bình. 

          trễ < 0,3 s   : loại chậm. 

- Khả năng sử dụng thể hiện qua số lượng đầu vào m và hệ số phân tải n ở 

đầu ra (số đầu vào của các phần tử logic khác có thể ghép với đầu ra của nó). 

Thường n = 4  10, nếu có bộ khuyếch đại đệm ở đầu ra có thể tăng n = 20 50; 

m = 2  6.  

Người ta quy định với những phần tử logic loại TTL các mức điện áp (mức 

logic) cao và thấp như sau (với logic dương). 

 - Dải đảm bảo mức "1" ở đầu ra :        +E  Ura  2,4(v). 

- Dải đảm bảo mức "0" ở đầu ra :         0,4(v)  Ura  0(v). 

- Dải đảm bảo mức "1" ở đầu vào :     +E  Uv1  2(v).  

- Dải đảm bảo mức "0" ở đầu vào :      0,8(v) Uv0  0(v). 

Như vậy dự trữ chống nhiễu ở mức "1" là 2 2,4 (v), dự trữ chống nhiễu ở 

mức "0" là 0,4 0,8 (v). 

- Độ chênh lệch cực tiểu giữa 2 mức logic tại đầu vào 0,8 2(v). 

 

§7.  một số phần tử logic thông dụng 

7.1. Phần tử tương đương (cùng dấu). 

      Là phần tử logic có hai đầu vào biến (X1,X2), một đầu ra (FCD). Quan hệ của 



Bài giảng Kỹ thuật Điện tử Phần xung số                                               

 

 - 46 - 

hàm ra với các biến vào thoả mãn ý tưởng sau: 

    - Khi X1 = X2 hàm ra nhận trị “1”→ FCD = 1. 

    - Khi X1  X2 hàm ra nhận trị “0”→ FCD = 0. 

Hoạt động của phần tử cùng dấu được trình bày ở bảng trạng thái hình 3.  

 

 

 

 

 

 

    

 Từ bảng trạng thái ta có: 
212121CD XXX.XX.XF =+= .                     (1) 

    Biến đổi biểu thức (1) ta được: 
21212121CD X.X.X.XX.XX.XF =+=    (2). 

              FCD = 21212121 .. XXXXXXXX +++=+                              (3) 

    

 Từ biểu thức (2), (3) ta nhận được mạch điện của phần tử tương đương (cùng 

dấu) được xây dựng từ các phần tử NAND, (NOR) có hai lối vào. 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 
tử 
cùng 
dấu 
 

X1 

X2 

FCD 

X1 
 
0 
0 
1 
1 
 
 

X2 
 
0 
1 
0 
1 

FCD 
 
1 
0 
0 
1 

Hình 3: Bảng trạng thái. Hình 1: Mạch mô phỏng. 

+ 

X1 

X2 

X1 

X2 

CD F 

CD F 

Hình 2: Ký hiệu. 

 FCD 

 t 

 
t 

 
t 

 X1 

 X2 

 
0 

 0 

 
0 

 t 

 t 

 0 

 0 

Hình 4: Giản đồ xung. 



Bài giảng Kỹ thuật Điện tử Phần xung số                                               

 

 - 47 - 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

7.2. Phần tử khác dấu (cộng modul 2). 

 

        Là phần tử logic có hai đầu vào biến (X1,X2), một đầu ra (FKD). Quan hệ của 

hàm ra với các biến vào như sau: 

    - Khi X1 = X2 hàm ra nhận trị “0”→ FKD = 0. 

    - Khi X1  X2 hàm ra nhận trị “1”→ FKD = 1. 

Hoạt động của phần tử khác dấu được trình bày ở bảng trạng thái hình 8.  

 

 

 

 

 

 

   Từ bảng trạng thái ta có: CD212121KD FXXX.XX.XF ==+= .  (1) 

Mạch điện của phần tử khác dấu được 

suy ra từ mạch điện của phần tử cùng 

dấu bằng cách mắc thêm vào đầu ra 

phần tử đảo. 

Phép cộng modul 2 có tính chất sau:  

Nếu X1  X2 = X3 thì X1 X3 = X2 và 

X3  X2 = X1 

 

Phần 
tử 
khác 
dấu 
 

X1 

X2 

FKD 

X1 
 

0 
0 
1 
1 
 
 

X2 
 
0 
1 
0 
1 

FKD 
 
0 
1 
1 
0 

Hình 8: Bảng trạng thái. Hình 6: Mạch mô phỏng. Hình 7: Ký hiệu. 

X1 

X2 

FKD 

FKD 
X1 

X2 

 t 

 
t 

 
t 

 X1 

 X2 
 
0 

 0 

 
0 

 t 

 t 

 0 

 0 

Hình 9: Giản đồ xung. 

FKD 

Hình 5: Phần tử tương đương (cùng dấu) cấu trúc từ phần tử 

NAND (a) hoặc phần tử NOR (b) 

X1 

X2 

F CD 

1 
2 

3 
1 
2 

3 
1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

X2 

X1 

FCD 

b) 
a) 
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Chương ii 

Các mạch số học 

                                     §1. Bộ cộng  

1.1. Phần tử nửa tổng: 

Là mạch logic có hai đầu vào biến a, b, hai đầu ra , R với: 

- a, b: hai số nhị phân 1 bít cần cộng. 

- : kết quả của phép cộng hai số nhị phân a, b. 

- R: Kết quả nhớ của phép cộng hai số nhị phân nói trên. 

 Quá trình làm việc thỏa mãn bảng trạng thái hình 2 (bảng trạng thái được 

xây dựng  dựa trên cơ sở quy tắc của phép cộng hai số nhị phân 1 bit). 

 

 

 

 

 

 

Từ bảng trạng thái ta có hệ sau: 

bab.ab.a =+=  

R = a.b                      (1) 

Từ (1) ta có mạch điện hình 3. 

Phần tử nửa tổng gồm một phần tử cộng 

 môđun 2 (thực hiện phép cộng) và 1 phần tử AND (kết quả nhớ của phép cộng)  

1.2. Phần tử toàn tổng. 

Gồm 3 đầu vào (hai đầu vào biến, một đầu vào kết quả nhớ của nhịp trước 

gửi tới ) và 2 đầu ra (thực hiện cộng môđun 2  

 và tạo nhớ cho nhịp sau ) thoả mãn 

bảng trạng thái Hình 5. 

+Ri : Kết quả nhớ của nhịp trước đến. 

+ Ri+1 : Kết quả nhớ gửi đến nhịp sau. 

 

Cộng 

 ai 

 bi 

 Ri 

 i 

 Ri+1 

Hình 4: Mạch điện mô phỏng 

a b  R 

0 0 0 0 

0 1 1 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

 

Nửa 
tổng 

R a 

b  

Hình 1: Mạch mô phỏng 

 Hình 2: Bảng trạng thái 

 Hình 3: Cấu trúc của phần tử nửa tổng 

1 
2 

3 

1 
2 

3 
a 

b 

R 

 
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Từ hình 6a: 

)bab.a(R)baba(R iiiiiiiiiii +++=  )ba(R)ba(R iiiiii +=  

     iii Rba =                                                             (2) 

Từ hình 6b: 

)baba(RbaR iiiiiii1i ++=+  )ba(Rba iiiii +=         (3) 

Từ (2) và (3) ta có mạch điện hình 7: 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Phép cộng hai số nhị phân n bít: 

Về nguyên tắc để thực hiện phép cộng hai số nhị phân n bít cần sử dụng n 

phần tử toàn tổng. Để đơn giản cho quá trình phân tích ta xét phép cộng hai số 

nhị phân 4 bít: A = a3 a2 a1 a0 ; B = b3 b2 b1 b0  

Phải cần đến 4 phần tử cộng  đủ để thực hiện phép tính này  
 

Hình 5: Bảng trạng thái 

 00 01 11 10 

0 0 1 0 1 

1 1 0 1 0 

 

i 

Ri 

aibi ai bi Ri i Ri+1 

0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 1 

1 1 0 0 1 

1 1 1 1 1 

 

 00 01 11 10 

0 0 0 1 0 

1 0 1 1 1 

 

Ri+1 

Ri 

aibi 

a) 

b) 

Hình 6: Bìa các nô các hàm ra i, Ri+1 

Hình 7: Bộ tổng đầy đủ được cấu trúc từ hai phần tử  

                           nửa tổng và phần tử OR 

1 
2 

3 
1 
2 

3 

1 
2 

3 
1 
2 

3 
1 
2 

3 R 

a 

b 

R 

i 

i 

i 

i+1 

i 
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Với kết cấu hình 8, mạch có ưu điểm là đơn giản tuy nhiên có nhược điểm 

là độ tác động không nhanh vì phải chờ kết quả từ bít thấp đưa lên phép cộng bít 

cao hơn kề nó. Để khắc phục nhược điểm này ta dùng bộ cộng song song tính 

trước số nhớ. 

4. Bộ cộng song song tính trước số nhớ: (thời gian trễ không phụ thuộc vào 

chiều dài của bít). 

Từ (3) → )ba(RbaR iiiii1i +=+ ;   Đặt   iii baP =       Gi = ai.bi 

Khi đó iiii PRGiR +=+1       (4)      Khi i = 0 → 00001 PRbaR +=    (5) 

Từ (5) ta có mạch điện hình 9: 

 

 

 

 

 

 

*Khi i = 1 → R2 = G1 + R1P1       (6).  Thay R1 từ (5) vào (6) ta có: 

R3 R2 R1 R0 

A=a3 a2 a1 a0 

B=b3 b2 b1 b0 

         R4   R3      R2      R1 

    R4   3       2       1      0 

  
Kết quả =  R4    3   2    1    0 
                                                             + 
 
 
  

Cộng 

  a3        b3 

  3(23)  R4(24) 

Cộng 

  a2        b2 

  2(22) 

  R3 Cộng 

  a1        b1 

  1(21) 

  R2 Cộng 

  a0        b0 

  0(20) 

  R1 

 Hình 8: Bộ cộng song song hai số nhị phân 4 bit 

R0 

Hình 10 

2 

1  = 1 + 2 

G1 

P1 

R0 

R2 

G0 

P0 

Hình 9 

R1 

2 

1  = 1 + 2 

G0 

P0 

R0 
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R2 = G1 + G0P1 + R0P0P1      (7).     Từ (7) → Mạch điện hình 10 

So sánh kết quả (thời gian trễ  ) của hình 9, hình 10 ta có kết luận : thời 

gian trễ không phu thuộc vào độ dài của bít. 

Như vậy theo phương pháp này trình tự các bước được tiến hành như sau: 

- Tính Pi, Gi. 

- Tính Ri. 

- Tính tổng ai + bi + Ri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2.   Bé trõ 

2.1. Bộ nửa trừ (bán hiệu): Có hai đầu vào biến a, b và hai đầu ra D, B với: 

a: số bị trừ ;   b: số trừ ; D: kết quả 
của phép trừ ;  B: kết quả nhớ (vay của phép 
trừ) 

 

 

 

 

 

Từ bảng trạng thái ta có 

 

 

Từ (1) xây dựng mạch điện hình 3 

 

Nửa 
trừ 

D a 

b B 

Hình 1: Mạch mô phỏng 

a b D B 

0 0 0 0 

0 1 1 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

 

 Hình 2: Bảng trạng thái 

Hình 11: Lưu đồ các bộ 

cộng song song 2 số nhị 

phân 4 bit có tính trước số 

nhớ 
 R4     a3 b3     a2 b2       a1 b1      a0 b0       R0 

                                       R3                  R2             R1  

                   Tính Pi, Gi 

Tính các số nhớ Ri 

            Tính tổng ai + bi + Ri 

 a3   b3    a2    b2   a1   b1    a0    b0 

 P3  G3   P2   G2   P1   G1   P0   G0 

 4          3         2               1                 0 

R0 

b.aB

bababaD

=

=+=
 (1) 

Hình 3: Cấu trúc phần tử nửa trừ 

1 
2 

3 

1 
2 

3 
a 

b 

D 

B i+1 

i 

i 

i 
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2.2. Bộ trừ đầy đủ: 

Gồm 3 đầu vào (2 đầu vào biến, một đầu vào nhớ kết quả của nhịp trước gửi 

tới) 2 đầu ra (thực hiện phép trừ và tạo nhớ nhịp sau) thoả mãn bảng trạng thái 

hình 5. 

+ ai  : số bị trừ. 

+ bi : số trừ . 

+ Di : hiệu số  

+ Bi : Kết quả nhớ của nhịp trước gửi đến. 

+ Bi+1 : Kết quả nhớ gửi đến nhịp sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng trạng thái được xây dựng dựa vào quy tắc của phép trừ 2 số nhị phân. 

Từ hình 6a:    )baba(B)baba(BD iiiiiiiiiii +++=  

                           )ba(B)ba(B iiiiii +=  

                           iii B)ba( =                             (2) 

Từ hình 6b: )baba(BbaB iiiiiii1i ++=+  

                           )ba(Bba iiiii +=                      (3) 

Từ (2) và (3) ta có mạch điện hình 7: 

 

Trừ 

 ai 

 bi 

 Bi 

 Di 

 Bi+1 

Hình 4: Mạch điện mô phỏng 

Hình 5: Bảng trạng thái 

 00 01 11 10 

0 0 1 0 1 

1 1 0 1 0 

 

Di 

Bi 

aibi ai bi Bi Di Bi+1 

0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 

0 1 0 1 1 

0 1 1 0 1 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 0 

1 1 0 0 0 

1 1 1 1 1 

 

 00 01 11 10 

0 0 1 0 0 

1 1 1 1 0 

 

Bi+1 

Bi 

aibi 

a) 

b) 

Hình 6: Bìa các nô các hàm ra Di, Bi+1 
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2.3. Phép trừ hai số nhị phân n bit. 

    Ta xét trường hợp phép trừ hai số nhị phân 4 bit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Dùng phần tử toàn tổng thực hiện phép trừ hai số nhị phân. 

Xuất phát: A - B = A + bù 2 của B = A + [(bù 1 của B) + 1] ta có mạch điện 

sau: 

Hình 9: Dùng 4 phần tử toàn tổng thực hiện phép trừ 2 số nhị phân 4 bít 

Kết quả của phép trừ = 3 2 1 0 (bỏ kết quả nhớ R 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 8: Bộ trừ hai số nhị phân 4 bit 

      B4   B3      B2      B1 

    D3        D2        D1      D0  

                                                  
                                                
   Phải cần đến 4 phần tử trừ đủ để  

thực hiện phép tính trên  

 
                                   
                                                    Kết quả = 

A=a3 a2 a1 a0 

B=b3 b2 b1 b0 

B3 B2 B1 B0 

 

_ 

Cộng 

  a3        b3 

  3(23) 

Cộng 

  a2        b2 

  2(22) 

  R3 Cộng 

  a1        b1 

  1(21) 

  R2 Cộng 

  a0        b0 

  0(20) 

  R1 R0 

"1" 

Hình 9 

Hình 7:  

Bộ trừ đầy đủ được cấu  

trúc từ hai phần tử                          

nửa trừ và phần tử OR 

1 
2 3 Di 

1 
2 3 

1 
2 3 

1 
2 3 

1 
2 3 Bi+1 

ai 

bi 

Bi 

Trừ 

  a3        b3 

  D3(23) 

Trừ 

  a2        b2 

 D 2(22) 

  B3 Trừ 

  a1        b1 

 D 1(21) 

  B2 Trừ 

  a0        b0 

 D 0(20) 

  B1 
B0 

  B4 



Bài giảng Kỹ thuật Điện tử Phần xung số                                               

 

 - 54 - 

 

§3.  Bộ nhân 

 

Ta thực hiện phép nhân hai số nhị phân 4 bít.  

A = a3 a2 a1 a0 
B = b3 b2 b1 b0 

 

 

 

 

 

 

Từ phép nhân trên ta đưa ra lưu đồ thuật toán như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ lưu đồ thuật toán ta triển khai mạch điện cụ thể hơn. 

 

 

 

 

   
         x 
 

A.b0                                                                        a3b0  a2b0  a1b0  a0b0 

A.b1  Dịch trái một bít           +                 a3b1  a2b1  a1b1  a0b1 

A.b2  Dịch trái một bít                      a3b2  a2b2  a1b2  a0b2 

A.b3  Dịch trái một bít              a3b3  a2b3  a1b3  a0b3 

                                                                                          _ 
                                                P7   P6      P5     P4     P3     P2     P1     P0 

a3   a2   a1  a0    

 b3   b2  b1  b0 

 

A.b0 

A.b1 

(A.b0) + (A.b1 dịch trái 1 bit) = 1 

A.b2 

A.b3 

1 + (A.b2 dịch trái 2 bit) = 2 

2   + (A.b3 dịch trái 3 bit) = P 
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§4.  bộ so sánh 

Thực hiện thuật toán so sánh hai số nhị phân: 

          An = (an-1an-2...a1a0)2 ; Bn = (bn-1bn-2...b1b0)2 

Kết quả so sánh phát hiện ra một trong ba trạng thái có thể xẩy ra:  

Hoặc An < Bn hoặc An = Bn hoặc An > Bn. 

4.1. Phép so sánh bằng nhau: 

Để thực hiện việc so sánh bằng 

nhau của 2 số nhị phân n bit ta dùng n 

phần tử tương đương cùng dấu kết hợp 

với một phần tử AND n lối vào. Hai bít 

có trọng số tương ứng (cùng chỉ số) được 

so sánh với nhau bởi một phần tử cùng 

dấu.  

    3     2      1     0        C1       3       2      1     0 

                                 C0       3       2      1     0 

A.b1 dịch trái 1 
bít, tính 1 

    3     2      1     0         3       2       1      0 

                                  3       2       1      0 

A.b2 dịch trái 2 
bít, tính 2 

    3     2      1     0        2        1      0 

                C0    3        2        1      0 

A.b3 dịch trái 3 
bít, tính P 

  a3     a2     a1          a0 
b0 

  a3     a2     a1    a0 

A.b1 

b1 

A.b0 

  a3     a2     a1    a0 

A.b2 

b2 

  a3     a2     a1    a0 

A.b3 

b3 

                   P7     P6       P5     P4     P3      P2    P1         P0 

a0 

b0 

a1 

b1 

an-1 

bn-1 

A=B 

FSS 

Hình 1: Mạch so sánh bằng nhau          

của hai số nhị phân n bít. 

FSS = 1 khi A = B; FSS = 0 khi A  B 
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Khi tất cả các bit có trọng số tương ứng của hai số nhị phân cùng giá trị, các đầu 

ra của các phần tử cùng dấu đều nhận trị "1", qua mạch AND thì FSS nhận trị "1" 

(A = B). Chỉ cần có ít nhất một sự sai khác về trị số của 2 bit có trọng số tương 

ứng thì FSS nhận trị "0" (A  B). 

 

4.2. Phần tử so sánh vạn năng hai số nhị phân một bít  

Có 3 đầu vào Ei, ai, bi, 3 đầu ra Si, Ei-1, Ii. 

Ei: Tín hiệu cho phép (Enable) 

+ Ei = 0: Không cho phép so sánh, 

khi đó các đầu ra đều nhận trị "0". 

+ Ei =1: Cho phép so sánh. 

Khi Ei = 1: 

- ai > bi → Si = "1"; Ei-1, Ii đều nhận trị "0". 

- ai = bi → Ei-1 = "1" ; Si, Ii đều nhận trị "0" 

- ai < bi → Ii ="1"; Si, Ei-1 đều nhận trị "0" 

Qua các ý tưởng trên ta xây dựng bảng trạng thái hình 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ bảng trạng thái ta xác định được quan hệ của các hàm ra với các biến 

vào như sau: 

 

So 
sánh 

ai 

 

bi 

Si 

Ei 

Hình 2: Mạch mô phỏng 

ai 

bi 

Ei 

Si 

Ii 

Ei-1 

 Hình 4: Mạch điện thực hiện 

Ei ai bi Si Ei-1 Ii 

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 0 

1 0 0 0 1 0 

1 0 1 0 0 1 

1 1 0 1 0 0 

1 1 1 0 1 0 

 

Hình 3: Bảng trạng thái  

Ei-1 

Ii 
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Si = Ei.ai. b i     (1) ;         iiii b.a.EI =   (2) ;       )b.ab.a.(EE iiiii1i +=−    (3) ;  

 )ba(EE iii1i =−  )IS(E iii +=  iii I.S.E=    (4) 

Từ các biểu thức trên cho phép ta xây dựng được mạch điện hình 4. 

 

4.3. Mạch điện so sánh vạn năng hai số nhị phân n bít  

Về nguyên tắc ta phải dùng n phần tử so sánh vạn năng 2 số nhị phân 1 bít, 

việc so sánh bắt đầu được thực hiện từ cặp bít có trị số lớn nhất. Để đơn giản cho 

quá trình phân tích ta xét mạch so sánh vạn năng (so sánh đủ) 2 số nhị phân 3 bít  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để bắt đầu quá trình so sánh ta cho E2 nhận trị  "1", quá trình so sánh thực 

hiện xong, kết quả của quá trình so sánh được thể hiện ở các trạng thái logic của 

các đầu ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5: Bộ so sánh vạn năng 2 số nhị phân 3 bít 

So sánh 2 
a2 

b2 

So sánh 1 
a1 

b1 

So sánh 0 
a0 

b0 

A>B 

A<B 

A=B 

E2 

E1 

E0 

  

I2 

 S2 

  S1 

  S0 

 
  

I1   

I0 

E1 

E0 

  

OR 

  

OR 
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chương III 

Các mạch Trigơ 

 Trigơ (Flip - Flop) là phần tử cơ bản nhất để từ đó chế tạo ra các mạch dãy 

(mạch logic có nhớ). Mạch Trigơ thuộc loại mạch không đồng bộ có hai trạng 

thái ổn định bền theo thời gian ứng với hai mức logic "1" và "0". Trạng thái của 

Trigơ có thể thay đổi khi tác động xung lên các đầu vào. Trạng thái tương lai của 

Trigơ không những phụ thuộc vào các biến vào mà còn phụ thuộc vào trạng thái 

hiện tại. Khi ngừng tác động xung lên các đầu vào, trạng thái Trigơ giữ nguyên, 

với đặc điểm này các mạch Trigơ được dùng để lưu trữ thông tin dưới dạng mã 

nhị phân. 

§1.  trig¬ R-S 

1.1. Trigơ R-S không đồng bộ:  

Là loại Trigơ cơ bản nhất để từ đó tạo ra các loại Trigơ khác gồm có 2 đầu 

vào là R, S và hai đầu ra Q, Q  với:  

- Q: Đầu ra chính thường được sử dụng. 

- Q : Đầu ra phụ, luôn thoả mãn  Q + Q  = 1 

- R (Reset): Đầu vào xoá. 

- S (Set): Đầu vào thiết lập. 

ý tưởng thiết kế trigơ R-S không đồng bộ theo các điều kiện sau: 

 + Rn = Sn =  0, trạng thái của trigơ giữ nguyên → Qn+1 = Qn. 

 + Rn = 0; Sn = 1 đầu ra trigơ nhận giá trị "1" → Qn+1 = 1.   

 + Rn = 1; Sn = 0 đầu ra trigơ nhận giá trị "0" → Qn+1 = 0.   

          + Rn = 1; Sn = 1 đây là trạng thái cấm , trạng thái Trigơ là không xác định, 

trong bảng trạng thái được đánh dấu bằng dấu "x".  

Hoạt động của trigơ R-S tuân theo bảng trạng thái như hình vẽ. 

- n: Trạng thái hiện tại  

- n + 1: Trạng thái tương lai.  

- "-": Giá trị tuỳ chọn - có thể lấy giá trị "1" hoặc "0". 
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- x: Trạng thái cấm tại đó giá trị của hàm ra là không xác định.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Từ bảng trạng thái hình 2, ta có bảng chuyển tiếp hình 3, bảng kích hình 4. 

 Thực hiện nhóm các ô có giá trị “1” trong bảng trạng thái (dạng tuyển) ta có:  

                          
nnn1n

Q.RSQ +=
+

                                                   (1) 

Nhóm các ô có giá trị “0” trong bảng trạng thái (dạng hội) ta có: 

                               )SQ.(RQ
nnn1n

+=
+                                            (2) 

 Từ (1)    →     
nnnnnn1n

R.Q.SR.QSQ =+=
+

                                (3) 

 Từ (2)    →     
nnnnnn1n

S.Q.R)SQ(.RQ =+=
+

      

               →      )S.Q.(RQ
nnn1n

=
+

                                                    (4) 

TỪ (2)    →       )SQ(R)SQ.(RQ
nnnnnn1n

++=+=
+

                    (5) 

Từ (1)    →       
nnnnnn1n

RQSQ.RSQ ++=+=
+

        

                        
nnn1n

RQSQ ++=
+

                                                 (6) 

Từ (3) và (4), (5) và (6) cho phép ta xây dựng Trigơ RS không đồng bộ từ 

         Hình 1: Sơ đồ mô phỏng  

 
Trig¬  
R-S 

R 

S 

Q 

Q  

Rn 

 
0 
0 
1 
1 
 
 

Sn  
 
0 
1 
0 
1 

Qn+1 
 

Qn 
1 
0 
 x  

         Hình 2: Bảng trạng thái  

Hình 3: Bảng chuyển tiếp. 

0 
 
1 

 

1 
 
1 
 

x  
 
x  

 

0 
 
0 
 

00 01 11 10 

  0 

  1 

Rn, Sn 
Qn  

Qn 
 
0 
0 
1 
1 
 
 

Qn+1  
 
0 
1 
0 
1 

Hình 4: Bảng đầu vào kích. 

Rn 

 
- 
0 
1 
0  

Sn 

 
0 
1 
0 
-  

Qn+1 
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các phần tử NAND, các phần tử NOR hai lối vào. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với các tín hiệu xung vào 
nn

S,R  và Rn, Sn đã cho kết hợp với các bảng 

trạng thái hình 5b, 6b ta vẽ được dạng xung ra của các Trigơ R-S không đồng bộ 

(hình 7). Trên giản đồ xung ta có nhận xét: 

- Đối với Trigơ R-S được xây dựng từ các phần tử NAND trạng thái Trigơ 

chỉ thay đổi (lật) ở các thời điểm xung điều khiển chuyển từ trị "1" về "0". Ta nói 

đó là loại Trigơ chỉ phản ứng với các sườn âm của xung điều khiển đặt tới lối 

vào. 

Đối với Trigơ được xây dựng từ các phần tử NOR trạng thái của Trigơ chỉ 

thay đổi ở các thời điểm xung điều khiển chuyển từ trị "0" lên "1" ta nó đó là 

loại Trigơ  chỉ phản ứng với các sườn dương của xung điều khiển. 

n
R  

n
S  Qn+1 

0 0 X 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 Qn 

 
 a)  b) 

Hình 5 : Trigơ RS xây dựng từ  NAND (a) và bảng trạng thái (b) 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

R 

S 

Q 

Q 

Rn Sn Qn+1 

0 0 Qn 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 X 

 

 a)  b) 

Hình 6 : Trigơ RS xây dựng từ  NOR (a) và bảng trạng thái (b) 

1 2 
3 

1 
2 

3 

R 

S 

Q 

Q 



Bài giảng Kỹ thuật Điện tử Phần xung số                                               

 

 - 61 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Trigơ R-S đồng bộ. 

Người ta muốn Trigơ chỉ phản 

ứng vào những thời điểm xác định, 

điều này được thực hiện bằng cách 

đưa thêm tới đầu vào tín hiệu phụ C 

được gọi là tín hiệu đồng bộ.  

- Khi C = "0" thì R  =S =1 trạng 

thái Trigơ giữ nguyên. 

- Khi C = "1" hoạt động của sơ 

đồ giống như Trigơ R-S không đồng 

bộ như  đã phân tích ở phần trên.  

 
 
 
 

 

Hình 7: Giản đồ điện áp tín hiệu xung minh hoạ quá trình làm việc 

của Trigơ R-S được xây dựng từ NAND (a), từ NOR (b) 

n
S  

n
R  

Qn+1 

Sn 

Rn 

Qn+1 

1n
Q

+
 

1n
Q

+
 

 t 

 1  1 

 1  1  1 

 1  1  1 

 1  1 

 1  1 

 1  1  1 

 1  1 

 1  1  1 

 0  0  0  0  0 

 0  0  0  0 

 0  0  0  0  0 

 0 

 t 

 t 

 t 

 t 

 t 

 t 

 t 

 a)  b) 

Hình 8: Trigơ R-S đồng bộ 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

R 

C 

S 
Q 

G3 
G1 

G4 
G2 

R 
Q 

S 
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§2.  Trig¬ D (DElay) 

 

 Gồm có hai đầu vào C, Dn và hai đầu ra Qn, nQ  với:  

- C: Biến điều khiển (xung nhịp - xung đồng bộ) 

       - Dn: Dữ liệu vào. 

      ý tưởng thiết kế trigơ D tuân theo các điều kiện sau: 

      + Khi C = 0, trạng thái của trigơ giữ nguyên → Qn+1 = Qn. 

      + Khi C = 1, giá trị đầu ra trigơ nhận giá trị đưa đến đầu vào D → Qn+1 = Dn.   

 Hoạt động của trigơ D tuân theo bảng trạng thái như hình 2. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Từ bảng trạng thái hình 2 ta có bảng chuyển tiếp hình 3, bảng kích hình 4. 

Thực hiện nhóm các ô có giá trị “1” trong bảng trạng thái (dạng tuyển) ta có:  

nnnnnnnnnn1n D.C.QD.CDCQD.CD.QC.QD.CQ +=







++=++=+  

                           .D.C.C.Q.D.CD.C.C.QD.C nnnnnn =+=                        (1) 

 
Trig¬ 
D 

D 

C 

Q 

Q  

C 
 
0 
0 
1 
1 
 
 

Dn  
 
0 
1 
0 
1 

Qn+1 
 

Qn 
Qn 
0 
1  

Hình 1: Sơ đồ mô phỏng trigơ D. Hình 2: Bảng trạng thái của trigơ D. 

Hình 3: Bảng chuyển tiếp. 

0 
 
1 

 

0 
 
1 
 

1 
 
1 

 

0 
 
0 
 

00 01 11 10 

  0 

  1 

C, Dn 
Qn 

Qn 
 
0 
0 
1 
1 
 
 

Qn+1  
 
0 
1 
0 
1 

C 
 
0 
1 
1 
0  

         Hình 4: Bảng đầu vào kích. 

D 
 
- 
1 
0 
-  

Qn+1 
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Thực hiện nhóm các ô có giá trị “0” trong bảng trạng thái (dạng hội) ta có: 

      

  ( )  ( )( ) nnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnn1n

D.C.Q.D.C.CD.C.Q.D.CD.CQ.DCD.CCD1Q.DC

D.CC.QD.QQ.DCDQ.CQ.DCQ

==++=++++=

++++=+++=+

 

.D.C.Q.D.C.CQ nnn1n = +            (2) 

    Từ các biểu thức (1) và (2) ta có mạch điện của trigơ D được xây dựng từ các 

phần tử NAND hai lối vào. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6: Giản đồ xung minh họa quá trình làm việc của Trigơ D. 

  

Trên giản đồ xung ta nhận thấy xung ra chậm sau so với xung vào một 

khoảng thời gian là  (chính vì đặc điểm này mà người ta gọi nó là trigơ trễ D- 

Delay), ở giản đồ trên độ rộng xung ra bằng chu kỳ của dẫy xung C. 

    Trigơ D là phần tử cơ bản xây dựng nên các bộ ghi thông tin nhị phân, các bộ 

chốt đệm dữ liệu (khi C = 1 thực hiện nhận dữ liệu – chế độ đệm, C = 0 trạng 

 t 

 t 

 t 

 C 

 Dn 

 0 

 0 

 0 

 Qn+1 

 t1  t2  t3  t4  t5  t6  t7  t8  t9 t10 t11 t12 

 t1  t3 

 t2  t4 

 t5  t7 

 t6  t8 

 t9 

t10 

t11 

t12 

  

Hình 5: Trigơ D được xây dựng từ các phần tử NAND. 

G1 

G2 

G3 

G4 Qn Dn 

C Qn 
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thái trigơ không đổi – chốt dữ liệu).     

§3. Trigơ chính - phụ 

( Trig¬ M - S) 

Thông thường để tránh ảnh hưởng của nhiễu, tăng độ tin cậy trong việc ghi 

đọc thông tin, từ R-S Trigơ người ta xây dựng các M-S Trigơ bằng cách ghép hai 

Trigơ R-S đồng bộ liên tiếp nhau (hình 1). Khi đó việc ghi thông tin chỉ xẩy ra 

khi lối ra bị khoá và ngược lại việc đọc thông tin chỉ xẩy ra khi lối vào đã bị 

khoá. 

Nhóm các phần tử G1, G2, G3, G4 tạo nên R-S Trig¬ chính, nhóm G5, G6, G7, 

G8 tạo nên R-S Trigơ  phụ. Hai nhóm làm việc với hai dãy xung nhịp C ngược 

pha nhau nhờ cửa đảo G9. ở đây chỉ minh hoạ cho quá trình ghi và đọc thông tin 

qua giản đồ thời gian của xung nhịp C (hình 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại sườn dương khi biên độ xung 

tăng tương ứng với điểm a Trigơ phụ 

ngắt khỏi Trigơ chính nhờ C  = "0" khoá 

G5, G6 . khi biên độ xung tăng tới mức b 

thông tin đặt tới lối vào sẽ được ghi vào 

Trigơ chính. Tại sườn âm khi biên độ 

xung giảm tới mức d Trigơ chính bị ngắt  

khỏi lối vào nhờ khi đó C = 0 khoá G1, G2, lúc đạt tới mức e thông tin  được 

chuyển từ Trigơ chính sang Trigơ phụ (do C  ="1" ) và đặt tới lối ra Q (sự thay 

đổi trạng thái ở lối ra chỉ xẩy ra trên sườn âm của xung nhịp C ) 

U 

b 

a 
d 
 e 

Xung nhịp C 

 t 

5v 

Hình 2: Quá trình ghi, đọc thông tin  

        được điều khiển bởi xung nhịp C 

Hình 1: Trigơ M-S cấu trúc từ phần tử NAND 
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§4.  Trigơ vạn năng j-k 

     Gồm có 3 đầu vào C, Jn, Kn và hai đầu ra Qn, nQ  với:  

     - C: Xung đồng bộ. 

     - Jn, Kn: Các đầu vào điều khiển. 

     ý tưởng thiết kế trigơ vạn năng J, K theo các điều kiện sau: 

 + Kn = Jn =  0, trạng thái của trigơ giữ nguyên → Qn+1 = Qn. 

 + Kn = 0; Jn = 1 đầu ra trigơ nhận giá trị "1" → Qn+1 = 1.   

 + Kn = 1; Jn = 0 đầu ra trigơ nhận giá trị "0" → Qn+1 = 0.   

          + Kn = 1; Jn = 1 trig¬ lật trạng thái  → Qn+1 = Qn .   

  (Các trạng thái trên xẩy ra tại các thời điểm xung đồng bộ C chuyển trạng thái 

từ "1" về "0" nếu như Trigơ được xây dựng từ các phần tử NAND) 

     Hoạt động của trigơ vạn năng J-K tuân theo bảng trạng thái như hình vẽ. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Từ bảng trạng thái hình 2 ta có bảng chuyển tiếp hình 3, bảng kích hình 4. 

 Thực hiện nhóm các ô có giá trị “1” trong bảng trạng thái (dạng tuyển) ta có:  

nnnn1n
Q.JQ.KQ +=

+                                           (1) 

         Hình 1: Sơ đồ mô phỏng  
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Jn  
 
0 
1 
0 
1 

Qn+1 
 

Qn 
1 
0 

 Qn  

         Hình 2: Bảng trạng thái  

 
Trig¬  
JK 

J 

K 

Q 

Q  

C 

Hình 3: Bảng chuyển tiếp. 

0 
 
1 

 

1 
 
1 
 

1 
 
0 

 

0 
 
0 
 

00 01 11 10 

  0 

  1 

Kn Jn 
Qn  

Qn 
 
0 
0 
1 
1 
 
 

Qn+1  
 
0 
1 
0 
1 

         Hình 4: Bảng đầu vào kích. 

Kn 

 
- 
- 
1 
0  

Jn 

 
0 
1 
- 
-  

Qn+1 
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Nhóm các ô có giá trị “0” trong bảng trạng thái (dạng hội) ta có: 

                                  )QJ).(QK(Q
nnnn1n

++=
+

                                (2) 

   Các biểu thức (1) hoặc (2) được gọi là phương trình đặc tính của Trigơ vạn 

năng J-K 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 5: Trigơ vạn năng J-K được xây dựng từ các phần tử NAND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6: Giản đồ xung minh họa quá trình làm việc của Trigơ J-K 

 

Nhờ hai mạch vòng hồi tiếp Q = R, Q  = S  nên khi J = K = 1 thì tín hiệu ra 

bị đảo qua mỗi sườn âm của xung đồng bộ. Để tăng khả năng điều khiển của 

Trigơ người ta chế tạo có nhiều đầu vào J, K, điều này được thực hiện bằng cách 

chọn các cổng logic G1, G2 có nhiều đầu vào, trong mạch điện sử dụng số đầu 

vào J, K không dùng đến sẽ được nối với mức logic "1" để chống nhiễu. 

Được gọi là Trigơ vạn năng là vì bằng cách thay đổi cách nối các đầu vào J, K và 

mức logic của chúng sẽ tạo ra các loại Trigơ khác.              

C 

Kn 

Jn 

Qn+1 

 

  
        

1 

  

2 

  

3 

  

1 

2 

  

3 

1 

  

2 

  

3 

  

1 
2 

  

3 

  

1 
2 

  

3 

  

1 

  

2 

  

3 

  

1 

2 

  

3 

1 

  

2 

  

3 

  C 

G1 

G2 

  

G3 

G4 

G5 

G6 

G9 

  

G7 

  

G8 

  

R 

S 

  

  

Q 

Q 

  

K 
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§5. trig¬ đếm T 

Có hai đầu vào T, C, hai đầu ra Q, Q . 

 C: Xung đồng bộ (xung nhịp). 

 T: Biến điều khiển, thoả mãn yêu cầu sau:  

+ T = "0" trạng thái Trigơ giữ nguyên → Qn+1 = Qn. 

+ T = "1" Trigơ lật trạng thái → Qn+1 = 
n

Q . 

Như vậy hoạt động của Trigơ đếm T tuân theo bảng trạng thái như hình 1b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ bảng trạng thái ta có bảng chuyển tiếp hình 1c, bảng kích hình 1d. 

Từ bảng chuyển tiếp ta có:      nnnn1n Q.TQ.TQ +=+                       (1) 

                    )QT).(QT(Q nnnn1n ++=+                                           (2) 

Biểu thức (1) và (2) được gọi là phương trình đặc tính của Trigơ đếm T. 

 

 

 

 

 

Trig¬ 

T 

 Q 

 Q  

 T 

 C 

  

Qn Qn+1 Tn 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 
a) 

0 1 

1 0 

 

Qn 

Qn+1 
Tn 

c) 

Tn Qn+1 

0 Qn 

1 
n

Q  

 

b) 

d) Hình 1: a) Mạch mô phỏng;    b) Bảng trạng thái; 

             c) Bảng chuyển tiếp;  d) Bảng kích 

C 

Tn 

Qn+1 

Hình 2: Giản đồ xung của Trigơ đếm T 
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§6.  Chuyển đổi Trigơ vạn năng J-K 

thành các loại Trigơ khác. 

6.1. Chuyển đổi Trig¬ J-K thành Trig¬ R-S  

Phương trình đặc tính của Trigơ J-K:     nnnn1n Q.JQ.KQ +=+        (1) 

Phương trình đặc tính của Trigơ R-S:     nnn1n Q.RSQ +=+               (2) 

Từ (2) → nnnnn1n Q.R)QQ.(SQ ++=+ nnnnnn Q.RQ.SQ.S ++=  

)RR.(Q.SQ.RQ.S nnnnnnnn +++= nnnnnnnnnn R.Q.SR.Q.SQ.RQ.S +++=  

nnnnnnnn R.Q.S).S1(Q.RQ.S +++=  

nnnn Q.RQ.S +=                  (3) 

So sánh (1) và (3) → Sn = Jn ; Rn = Kn. 

6.2. Chuyển đổi Trig¬ J-K thành Trig¬ D 

Phương trình đặc tính của Trigơ D:       Qn+1 = Dn                      (4) 

 Từ (4)→ Qn+1 = nnnnnnn Q.DQ.D)QQ.(D +=+                   (5) 

So sánh (1) và (5) → nnn KJD ==  

 (Nhờ phần tử đảo mà ở sơ đồ bên luôn đảm 

bảo J  K, mặt khác từ bảng trạng thái của 

Trigơ vạn năng JK ta thấy khi J  K thì đầu 

ra Q luôn thay đổi theo J, mà D = J  

→ Qn+1 = Dn )  

6.3. Chuyển đổi Trigơ J-K thành Trigơ đếm T 

Phương trình đặc tính của Trigơ đếm T :   

    nnnn1n Q.TQ.TQ +=+      (6) 

So sánh (1) và (6) → Tn = Jn = Kn  

       + Khi T = 0 → J = K = 0 trạng thái 

 
 

S 

R 

Q 

Q  

C 

J 

K 

   Nối Trig¬ J-K thành R-S 

0 1 

C 

   Nối Trig¬ J-K thành D 

 
 

Q 

Q  

J 

K 

D 

 
 

Q 

Q  

C 

J 

K 

   Nối Trig¬ J-K thành T 

T 
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Trig¬ giữ nguyên Qn+1 = Qn;    

+ Khi  T = 1 → J = K = 1 Trig¬ lật trạng thái: Qn+1 = nQ  

Chương  IV:    BỘ ĐẾM 

Tiến hành ghép liên tiếp các Trigơ đếm T ta được bộ đếm thực hiện chức 

năng đếm số lượng xung đưa tới đầu vào. Tuỳ thuộc vào kết cấu của bộ đếm mà 

có thể thực hiện đếm thuận (cộng số lượng xung đầu vào), đếm ngược (trừ xung) 

hoặc đếm thuận ngược.  

Tổng quát một bộ đếm đếm được (n -1) xung còn xung thứ n sẽ đưa bộ đếm 

về trạng thái ban đầu, ta nói số lượng xung đếm được là (n - 1) xung, bộ đếm có 

mô đun đếm là n . Bộ đếm mô đun 2 (Trigơ đếm T) là bộ đếm cơ sở để từ đó xây 

dựng nên các bộ đếm có mô đun bất kỳ. Kết quả (số lượng xung đếm được) được 

lấy từ các đầu ra của bộ đếm và được biểu diễn dưới dạng mã nhị phân. 

§1.  Các bộ đếm nhị phân. 

Ghép liên tiếp N trigơ đếm T ta được một bộ đếm nhị phân có mô đun đếm 

là 2N, dung lượng bộ đếm (số xung tối đa bộ đếm có thể đếm được) là  2N-1. 

Trong thực tế với nhiều lý do khác nhau thường N = 4 khi đó ta có bộ đếm nhị 

phân 4 bit, mô đun 16, dung lượng đếm là 15 xung. Giản đồ xung và bảng trạng 

thái minh hoạ quá trình làm việc của bộ đếm này được thể hiện ở các hình vẽ 

sau. 

Từ bảng trạng thái 

(hình 2) ta có các nhận xét 

sau: 

a. Trạng thái của một 

trigơ bất kỳ sẽ  chỉ lật khi 

đầu ra Q của trigơ cấp 

thấp hơn kề nó chuyển giá 

trị từ 1 về 0.  

Với nhận xét này cho 

phép ta chế tạo bộ đếm 

nhị phân không đồng bộ  

 t 

 Vào 

 t 

 t 

 t 

 t 

 0   1   0  1   0  1  0  1   0  1   0  1  0  1   0  1   0 

  0       1       0     1       0     1       0      1     0 

    0                1               0             1          0 

               0                              1                 0  t 

 Q0 

 Q1 

 Q2 

 Q3 

       1   2   3  4   5   6   7  8   9 10 11 12 1314 15 16 

Hình 1: Giản đồ thời gian minh hoạ hoạt động 

của bộ đếm nhị phân thuận 4 bit, môđun 16 (lập 
với sườn âm) 

Thiết lập 
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(bộ đếm nối tiếp). 

b. Trạng thái của một trigơ bất kỳ sẽ chỉ lật khi tất cả các đầu ra Q của các 
trigơ cấp thấp hơn đều nhận giá trị 1. 

Với nhận xét này cho phép ta xây 

dựng bộ đếm nhị phân đồng bộ (bộ đếm 

song song) 

1.1. Bộ đếm nhị phân kiểu nối tiếp             

            (không đồng bộ ).  

Hình 3 là cấu trúc của bộ đếm nhị 

phân thuận, môđun 16 kiểu nối tiếp 

dùng các trig¬ JK dạng MS F0 F3 (cấu 

tạo từ các phần tử NAND) nối thành 

trigơ đếm T thực hiện chức năng bảng 

trạng thái hình 2. 

Các đặc điểm chính của bộ đếm 

hình 3 là: 

- Xung cần đếm được đưa vào một 

cách tuần tự tại lối vào đồng bộ (cửa C ) 

của trigơ đầu tiên F0. Đầu ra Q của trigơ 

trước được nối với đầu vào đồng bộ C 

của trigơ tiếp theo cấp cao hơn (Qi nối 

với Ci+1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xung xoá phải xuất hiện trước dãy xung đếm để thiết lập trạng thái ban 

Số 
xung 
vào 

Trạng thái trigơ đếm 

(23) (22) (21) (20) 

 F3 F2 F1 F0 

0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 0 
5 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 

10 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
12 1 1 0 0 
13 1 1 0 1 
14 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 
16 0 0 0 0 

 

Hình 2: Bảng trạng thái các trigơ đếm của  

bộ đếm nhị phân thuận 4 bit môđun 16. 

Hình 3 : Bộ đếm nhị phân không đồng bộ (nối tiếp) thuận, môđun 16 dùng 

4 Trigơ JK loại MS nối tiếp kiểu Trigơ đếm. 

J3  

C3 

K3 

J2  

C2 

K2 

J1  

C1 

K1 

J0  

C0 

K0 

R R R R 

 Q0 

 

 Q0 

 

 Q3 

 

 Q3 

 

 Q2 

 

 Q2 

 

 Q1 

 

 Q1 

 

1 1 1 

1 

1 

1 1 1 

 23 
 22  21  20 

F3

  
F2

  
F1

  

F0

  

 Xung đếm  

 Xung xoá  

C 
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đầu Q0 = Q1 = Q2 = Q3 = "0". 

- Để trạng thái của trigơ bất kỳ chỉ lật khi đầu ra Q của trigơ cấp thấp hơn 

kề nó chuyển đổi từ "1" về "0" thì các đầu vào điều khiển của  các trigơ phải 

cùng nhận trị "1" (J=K=1). 

- Qua mỗi trigơ Fi thực hiện chia đôi tần số của dẫy xung vào. 

- Để tạo ra bộ đếm có dung lượng lớn ta cần tăng số trigơ (số bit) khi đó do 

có hiện tượng trễ tích luỹ giữa dãy xung vào và dãy xung ra làm giảm khả năng 

đếm nhanh khi số bít tăng dần, độ trễ tích luỹ chung bằng tổng độ trễ do các 

trigơ tạo nên. Đây cũng chính là nhược điểm chính của bộ đếm nhị phân nối tiếp 

(không đồng bộ). 

- Nếu dùng các trigơ được xây dựng từ các phần tử NOR (lật theo sườn 

dương của xung đồng bộ) thì từ hình 3 ta nhận được bộ đếm nhị phân lùi. Trường 

hợp dùng các trigơ được xây dựng từ NAND mà tạo ra bộ đếm nhị phân lùi cần 

nối đầu ra iQ với Ci+1. 

1.2. Bộ đếm nhị phân kiểu song song (đồng bộ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4 là cấu trúc của bộ đếm nhị phân đồng bộ 4 bit dùng các trigơ JK loại 

MS, bộ đếm này có đặc điểm như sau: 

a- Các xung đếm được đưa tới đồng thời các lối vào đồng bộ (cửa C) của 

các trigơ, các đầu vào JK được dùng để điều khiển quá trình lật của mỗi trigơ 

theo trình tự của bảng trạng thái hình 2. Do vậy thời gian trễ chung của bộ đếm 

chỉ bằng thời gian trễ của một trigơ gây nên, đây cũng chính là ưu điểm nổi bật 

Xung xoá   

Xung đếm  

J3 

F3 
F2 F1 F0 

 Q3 
  
  

  

 Q2 
  
  

   

 Q1 
  
  

  

 Q0 
  
  

  

 J1 

 C1 

 K1 

 J0 

 C0 

 K0 

 J2 
 J1 

 C 

   

J2 
J1 

C2 

K1 
K2  

 K1 
 K2 
 K3 

  

   

23 22 21 20 
1 

Hình 4 : Bộ đếm nhị phân thuận đồng bộ 4 bít mô đun 16 dùng Trigơ JK 

.  

R 
  
  

  

R 
  
  

  

R 
  
  

  

R 
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so với bộ đếm nhị phân không đồng bộ. 

b- Theo bảng trạng thái hình 2: 

+ Trigơ F0 lật trạng thái ứng với mỗi xung nhịp (xung đếm) đưa tới muốn 

vậy đối với F0 thì J0 = K0 =1. 

+ Trigơ F1 lật chỉ khi Q0 = "1" đồng thời có xung đếm đưa tới. 

+ Trigơ F2 lật chỉ khi Q1 = Q0 = "1" đồng thời có xung đếm đưa tới. 

+ Trigơ F3 lật chỉ khi Q2 = Q1 = Q0 = "1" đồng thời có xung đếm đưa tới. 

Các đầu vào điều khiển J,K được nối với các đầu ra Q0, Q1, Q2 cho phép 

thực hiện đồng thời các điều kiện trên. 

Bộ đếm nhị phân đồng bộ có kết cấu hình 4 với ưu điếm là đơn giản tuy 

nhiên tồn tại nhược điểm là khi bộ đếm cần dung lượng lớn thì các trigơ ở bít  

trọng số cao cần rất nhiều các đầu vào điều khiển JK điều này làm cho mạch 

điện phức tạp. Để  khắc phục nhược điểm này ta dùng sơ đồ hình 5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ hình 5 ta thấy: 

CE = Q0.Q1.Q2.Q3.E ;      J3 = K3 = Q0.Q1.Q2.E  ;      J2 = K2 = Q0.Q1.E 

J1 = K1 = Q0.E  ;             J0 = K0 = E. 

- E: là tín hiệu điều khiển, E = "1" cho phép bộ đếm làm việc, E = "0" trạng 

thái của bộ đếm không đổi. 

- Trạng thái của một trigơ bất kỳ sẽ chỉ lật khi J = K =1 và xung đồng bộ 

chuyển đổi từ "1" về "0" (giả thiết trigơ được xây dựng từ các phần tử NAND), 

Hình 5: Bộ đếm nhị phân thuận 4 bit, môdun 16 dùng các trigơ vạn năng JK 

kết hợp với các cổng lôgic, có lôgic tạo nhớ. 

Xung đếm   

20 

E: Tín hiệu đk  

J3 

C 
K3 

J2 

C 
K2 

J1 

C 
K1 

J0 

C 
K0 

Q3 

 

R 

Q2 

 

R 

Q1 

 

R 

Q0 

 

R 

G4 

G3 
CE 

G2 G1 

F3 F2 F1 F0 

R 

C 

Xung xoá  

23 22 21 
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điều này cũng có nghĩa là trạng thái của một trigơ bất kỳ sẽ chỉ lật khi tất cả các 

đầu ra Q của các trigơ cấp thấp hơn đều nhận trị "1". 

- Tín hiệu nhớ CE nhận trị "1" khi bộ đếm đã đầy (Q0=Q1=Q2=Q3=E ="1") 

Khi cần bộ đếm có dung lượng lớn hơn người ta tiến hành ghép liên tiếp các 

mô đun đếm với mỗi mô đun là bộ đếm nhị phân đồng bộ 4 bit mô đun 16 như 

hình 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6 là cấu trúc của bộ đếm nhị phân đồng bộ 16 bit, dung lượng 216-1 

xung được xây dựng bằng cách ghép liên tiếp 4 bộ đếm 4 bit có logic tạo nhớ  

 

§2.  Bộ đếm nhị phân có mô đun đếm bất kỳ. 

Được xây dựng dựa trên cơ sở các bộ đếm tổng nhị phân (bộ đếm có mô  

đun đếm đầy đủ) sau khi đã loại bỏ các trạng thái dư. Số trạng thái dư với mô 

đun đếm n là S = 2N - n (N - số trigơ hay số bit). Số trigơ đếm sử dụng được chọn 

theo số lượng cực tiểu của S. Việc loại bỏ các trạng thái dư được thực hiện cưỡng 

bức nhờ các mạch vòng hồi tiếp thích hợp, vào các thời điểm thích hợp theo ý 

định thiết kế. Cụ thể ta xét bộ đếm nhị phân mô đun 10 (còn gọi là bộ đếm nhị - 

thập phân hay BCD), nó được xây dựng dựa trên cơ sở bộ đếm nhị phân 4 bit mô 

đun 16 sau khi đã loại 6 trạng thái dư, nhờ các mạch vòng hồi tiếp thích hợp mà 

đến xung đếm thứ 10 sẽ đưa bộ đếm về trạng thái ban đầu (các đầu ra đều nhận 

trị "0"). 

 

 

 

E 
C 

CE 

R 

20  23 

E 
C 

CE 

R 4 4 4 4 

4 4 4 4 

24  27 

E 
C 

CE 

R 

28  211 

E 
C 

CE 

R 

Xung xoá 

212  215 

 Xung đếm 

Hình 6: Bộ đếm nhị phân đồng bộ 16 bit 
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Số Trạng thái các Trigơ đếm 

Xung 
vào 

(23) 
F3 

(22) 
F2 

(21) 
F1 

(20) 
F0 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
 

0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
 

 
 

 

Từ bảng trạng thái hình 7 ta có đồ hình chuyển đổi trạng thái hình 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8: Đồ hình chuyển đổi trạng thái của bộ đếm môđun 10. 

   Để số trạng thái dư là ít nhất, ta dùng 4 trigơ vạn năng JK để xây dựng bộ đếm 

 t 

 t 

Hình 8: Giản đồ thời gian minh hoạ 

hoạt động bộ đếm nhị phân mô đun 10 
Hình 7 : Bảng trạng thái của bộ đếm nhị 

phân mô đun 10 

 

 0   0   0   0 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 0   1   1   1 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 1   0   0   0 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 1   1   1   1 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 0   0   0   1 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 0   1   1   0 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 1   0   0   1 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 1   1   1   0 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 0   0   1   0 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 0   1   0   1 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 1   0   1   0 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 1   1   0   1 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 0   0   1   1 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 0   1   0   0 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 1   0   1   1 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 1   1    0   0 

Q3 Q2 Q1 Q0 

 t 

 1    2    3   4    5   6    7    8    9   10 

 t 

Q3 

Q2 

Q1 

Q0 

Xung vào 

 t 
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 Dựa vào bảng đầu vào kích của trigơ JK và bảng trạng thái hình 7 ta đưa ra 

bảng trạng thái hình 9 minh họa quá trình hoạt động của các trigơ (với từng trạng 

thái là các giá trị tương ứng của các đầu vào điều khiển J, K) trong bộ đếm nhị 

phân mô đun 10. Như đã biết trong bộ đếm tồn tại các mạch hồi tiếp với lượng 

vào là trạng thái ra của các trigơ, lượng ra điều khiển các đầu vào JK nhờ đó quá 

trình làm việc của bộ đếm sẽ tuân theo bảng trạng thái hình 7. Để xây dựng được 

các mạch hồi tiếp điều khiển sự hoạt động của các trigơ ta coi J0 J3, K0 K3 là 

các hàm ra, Q0  Q3 là các biến vào. Để tìm quan hệ giữa các hàm ra với các biến 

vào đồng thời đưa chúng về dạng tối giản ta dùng phương pháp bìa các nô (có 

tận dụng 6 trạng thái dư để tối giản hàm). 

X§ 

Trạng thái các trigơ đếm  Trạng thái các hàm đầu vào kích 
của các trigơ 

Hiện tại Tiếp theo 

Q3 Q2 Q1 Q0 Q’3 Q’2 Q’1 Q’0 J3 K3 J2 K2 J1 K1 J0 K0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 _ 0 _ 1 _ _ 1 

2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 _ 0 _ _ 0 1 _ 

3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 _ 1 _ _ 1 _ 1 

4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 _ _ 0 0 _ 1 _ 

5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 _ _ 0 1 _ _ 1 

6 0 1 1 0 0 1 1 1 0 _ _ 0 _ 0 1 _ 

7 0 1 1 1 1 0 0 0 1 _ _ 1 _ 1 _ 1 

8 1 0 0 0 1 0 0 1 _ 0 0 _ 0 _ 1 _ 

9 1 0 0 1 0 0 0 0 _ 1 0 _ 0 _ _ 1 

Hình 9: Bảng trạng thái minh hoạ quá trình làm việc của bộ đếm nhị phân 

mô đun 10 được xây dựng từ 4 trigơ vạn năng JK. 

Chú ý: Trong bìa các nô các ô ghi dấu "_" , "X" tại đó  giá trị của hàm là 

tuỳ chọn, không xác định. Trong quá trình tối giản hàm các ô được ghi như trên 

có thể lấy trị "1" hoặc "0" tuỳ từng trường hợp cụ thể. 
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J1 = Q3.Q0 

0 1 _ _ 

0 1 _ _ 

x x x x 

0 0 x x 

 

Q1Q0 
Q3Q2  00  01  11  10 

 00 

 01 

 11 

 10 

K1 = Q0 

_ _ 1 0 

_ _ 1 0 

x x x x 

_ _ x x 

 

Q1Q0 
Q3Q2  00  01  11  10 

 00 

 01 

 11 

 10 

J2 = Q1.Q0 

0 0 1 0 

_ _ _ _ 

x x x x 

0 0 x x 

 

Q1Q0 
Q3 Q2  00  01  11  10 

 00 

 01 

 11 

 10 

K2 = Q1.Q0 

_ _ _ _ 

0 0 1 0 

x x x x 

_ _ x x 

 

Q1Q0 
Q3 Q2  00  01  11  10 

 00 

 01 

 11 

 10 

J0 = 1 

1 _ _ 1 

1 _ _ 1 

x x x x 

1  _ x x 

 

Q1Q0 
Q3Q2  00  01  11  10 

 00 

 01 

 11 

 10 

K0 = 1 

_ 1 1 _ 

_ 1 1 _ 

x x x x 

_ 1 x x 

 

Q1Q0 
Q3Q2  00  01  11  10 

 00 

 01 

 11 

 10 

J3 = Q2.Q1.Q0 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

x x x x 

_ _ x x 

 

Q1Q0 
Q3 Q2  00  01  11  10 

 00 

 01 

 11 

 10 

K3 = Q0 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

x x x x 

0 1 x x 

 

Q1Q0 
Q3 Q2  00  01  11  10 

 00 

 01 

 11 

 10 

J3 K3 

J1 K1 

J2 K2 

J0 K0 
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Quan hệ của các hàm ra với các biến vào của các mạch hồi tiếp như sau:  

            J0 = 1    K0 = 1 

  J1 = Q3.Q0   K1 = Q0 

  J2 = Q1.Q0   K2 = Q1.Q0 

  J3 = Q2.Q1.Q0  K3 = Q0 

Từ các quan hệ trên ta đưa ra sơ đồ nguyên lý bộ đếm nhị phân đồng bộ 4 

bit m«®un 10 dùng trig¬ vạn năng J, K.. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10: Sơ đồ nguyên lý bộ đếm 4 bit môđun 10 sử dụng trigơ J-K. 

Trên sơ đồ nguyên lý ta thấy trạng thái kể từ 0 đến 9 bộ đếm làm việc giống 

như bộ đếm nhị phân 4 bit môđun 16. Khi xung nhịp thứ 9 kết thúc trạng thái 

của các trig¬ sẽ là : Q3 = 1; Q2 = 0; Q1 = 0; Q0 = 1: 

Sau xung nhịp thứ 10: 

- J3 = 0 ; K3 = 1  → Q3 = 0  ;    (J  K → Q biến đổi theo J) 

- J2 = K2 = 0       → Q2 = 0  ;    (Trạng thái của trigơ giữ nguyên) 

- J1 = 0 ; K1 = 1  → Q1 = 0 ;     (J  K → Q biến đổi theo J). 

- J0 = K0 = 1       → Q0 = 0 ;      (Trig¬ lật trạng thái). 

Như vậy sau xung nhịp thứ 10 đưa bộ đếm về trạng thái ban đầu. 

 

2.1.  Bộ đếm nhị phân ngược (trừ xung). 

Nguyên lý làm việc tương tự như bộ đếm nhị phân thuận, giá trị nhị phân 

của bộ đếm giảm dần khi có xung đưa tới. ở bộ đếm nhị phân ngược nối tiếp mà 

J0 

K0 

C0 

Q0 

Q0 R0 

T0 

J1 

K1 

C1 

Q1 

Q1 R0 

T1 

J2 

K2 

C2 

Q2 

Q2 R2 

T2 

J3 

K3 

C3 

Q3 

Q3 R3 

T3 

Q0 Q1 Q2 Q3 

5V 

Xung 
đếm 

Xung xóa 

1 

1 
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các trigơ được xây dựng từ các phần tử NAND người ta thực hiện nối iQ  với Ci+1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J3  

C3 

K3 

J2  

C2 

K2 

J1  

C1 

K1 

J0  

C0 

K0 

R R R R 

 Q0 

 

 Q0 

 

 Q3 

 

 Q3 

 

 Q2 

 

 Q2 

 

 Q1 

 

 Q1 

 

1 1 1 

1 

1 

1 1 1 

 23 
 22  21  20 

 Xung đếm  

 Xung xoá  

Hình 11 : Bộ đếm nhị phân không đồng bộ lùi 4 bit mô đun 16 

F0 F1 F2 F3 

Hình 12: Giản đồ thời gian minh hoạ hoạt động 

của bộ đếm nhị phân không đồng bộ lùi 4 bit. 

Số 
xung 
vào 

Trạng thái trigơ đếm 

(23) (22) (21) (20) 

 F3 F2 F1 F0 

0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 0 

3 1 1 0 1 

4 1 1 0 0 

5 1 0 1 1 

6 1 0 1 0 

7 1 0 0 1 

8 1 0 0 0 

9 0 1 1 1 

10 0 1 1 0 

11 0 1 0 1 

12 0 1 0 0 

13 0 0 1 1 

14 0 0 1 0 

15 0 0 0 1 

16 0 0 0 0 

 
Hình 13: Bảng trạng thái 

các trigơ đếm của bộ đếm 

nhị phân lùi 4 bit. 

 t 
Xung 
đếm 

 t 

       1   2   3  4   5   6   7  8   9 10 11 12 1314 15 16 

 t 

 Q 0 

 t 

 Q 1 

 t 

 Q 2 

 t 

 t 

 Q0 

 t 

 t 

 t 

 Q1 

 Q2 

 Q3 

 Q 3 

Xung xoá 
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2.2. Bộ đếm nhị phân thuận ngược  

Người ta tạo ra biến điều khiển L với chức năng sau: 

- L = 1 thực hiện đếm thuận → Qi nối với Ci+1. 

- L = 0 thực hiện đếm ngược → iQ  nối với Ci+1. 

ý tưởng trên được trình bày ở bảng trạng thái 

hình 14. Từ bảng trạng thái ta có: 

iiii1i LQ.Q.LQ.LQ.LC =+=+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Ci+1 

0 
iQ  

1 Qi 

 
Hình 14: Bảng trạng thái 

của mạch điều khiển đếm 

thuận, đếm ngược 

 b) 

Hình 16: Bộ đếm nhị phân thuận ngược 3 bit mô đun 8 với chuyển 

mạch dùng các cổng logic hỗn hợp (a), chỉ dùng cổng NAND (b). 

 1 

 1 

 1 

 1  L 

Hình 15: Mô phỏng chuyển mạch 

 J0       Q0 

 C0 

 K0     Q0 

 J1       Q1 

 C1 

 K1     Q1 

Xung 
đếm 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

L 

Xung 
đếm 

a) 

 J0       Q0 

 C0 

 K0     Q0 

 J1       Q1 

 C1 

 K1     Q1 

 J2       Q2 

 C2 

 K2     Q2 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

L 

Xung 
đếm 

 J0       Q0 

 C0 

 K0     Q0 

 J1       Q1 

 C1 

 K1     Q1 

 J2       Q2 

 C2 

 K2     Q2 
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Chương V.      MỘT SỐ HỆ LOOGIC THÔNG DỤNG 

§1. Bộ ghi dịch 

Các thông tin nhị phân có thể được lưu trữ nhờ các trigơ có vai trò như một 

« nhớ số nhị phân. Đấu nối tiếp nhiều trigơ D ta nhận được một bộ ghi dịch: Mỗi 

khi có xung nhịp đặt vào cửa nhịp, thông tin vào cửa D sẽ được dịch từ một « 

sang ô tiếp theo từ F0  F3, đây là phương pháp ghi nối tiếp thông tin vào các « 

nhớ.  

Bộ ghi dịch 4 bít nhị phân với khả năng ghi và nhớ 4 bit thông tin cấu tạo từ 

4 trigơ JK nối kiểu trigơ D được cho trên hình1. Có hai khả năng lấy thông tin ra 

khỏi bộ ghi dịch: lấy ra đồng thời ở Q0  Q3 (kiểu song song) sau 4 nhịp ghi nối 

tiếp hoặc lấy ra lần lượt tại Q3 các thông tin vào trước đó 4 nhịp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra còn cách ghi song song (đồng 

thời) vào các ô nhớ như hình 3. 

- G0  G7 là các cổng 3 trạng thái với 

đặc điểm : Tín hiệu điều khiển G = "1" đầu 

ra được nối với đầu vào, G ="0" đầu ra ở 

trạng thái trở kháng cao. 

- Khi lệnh ghi nhận trị "1" thông tin nhị 

phân D0  D7 được ghi vào các trigơ D (F0  

F7), kết thúc lệnh ghi (nhận trị "0")  

thông tin nhị phân được lưu trữ trong đó. 

Hình 1 : Bộ ghi dịch đưa vào nối tiếp dùng Trigơ JK nối kiểu trigơ D 

J3  

C3 

K3 

J2  

C2 

K2 

J1  

C1 

K1 

J0  

C0 

K0 

R R R R  Q0 

 

 Q0 

 

 Q3 

 

 Q3 

 

 Q2 

 

 Q2 

 

 Q1 

 

 Q1 

 

 Q3  Q2  Q1  Q0 

F3

  
F2

  
F1

  
F0

  
 C (Xung nhịp) 

 Xung xoá  

 D 

 (Số liệu 
cần ghi 
dịch) 

Nhịp Q0 Q1 Q2 Q3 

0 0 0 0 0 

1 D1 0 0 0 

2 D2 D1 0 0 

3 D3 D2 D1 0 

4 D4 D3 D2 D1 

5 D5 D4 D3 D2 

6 D6 D5 D4 D3 

7 D7 D6 D5 D4 

 
Hình 2: Trạng thái ra của bộ ghi 

dịch 4 bit theo trật tự xung nhịp 
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Khi có lệnh đọc (G nhận trị "1") các cổng 3 trạng thái được mở, thông tin 

nhị phân được gửi tới địa chỉ cần nhận  

Các thao tác ghi - đọc được 

thực hiện đồng thời với cả 8 bit 

thông tin. 

Ngoài ra người ta còn kết hợp 

phương pháp nối tiếp và song song 

trong một bộ ghi dịch để sử dụng 

linh hoạt các ưu thế của mỗi cách 

đồng thời tạo khả năng chuyển từ 

một dãy thông tin nối tiếp thành 

dạng song song hoặc ngược lại. 

Hình 4 đưa ra cấu trúc một bộ ghi 

dịch 4 bit kiểu này, sử dụng 4 trigơ 

D kết hợp với các cổng logic phụ. 

Số liệu đưa vào bộ ghi dịch 

hình 4 có thể tuần tự (kiểu nối tiếp) 

ở đầu vào D hay kiểu đồng thời ở 

các đầu P0  P3 tuỳ theo xung điều 

khiển L và xung nhịp C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 Q1 Q0 

Hình 4: Bộ ghi dịch 4 bit  hỗn hợp. 

Q0 C 

D 

Q1 C 

D 

Q2 C 

D 

Q3 C 

D 

 R 

G00 

 C 
 R  R  R  R 

F0 F1 F2 F3 

G01 G02 G03 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

P0 P1 P2 P3 

Dra 

Q3  (Xung xoá) 

(Xung đồng bộ) 

(Số liệu) 
Dvµo 

 

 (Tín hiệu điều khiển) 

 L 

D      Q 

 
C 

D      Q 

 
C 

D      Q 

 
C 

D7 

D1 

D0 

R 

R 

R 

F0 

F1 

F7 

Lệnh "đọc" 
Xung xoá 

Lệnh "ghi" 

G7 

G1 

G0 

Hình 3: Bộ ghi cấu trúc vào - ra 

song song (8 bit) 

Q0 

Q1 

Q7 
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  Khi L = 0 thì với việc có xung nhịp C, thông tin D sẽ được dịch phải 1 bit 

hướng F0 → F3. Lúc L = 1 thì khi có xung nhịp C, thông tin P0  P3 sẽ được đưa 

đồng thời vào F0  F 3. Việc lấy số liệu ra cũng có thể đồng thời cả 4 bit trên các 

lối ra Q0  Q3  hay tuần tự trên lối ra Dra kiểu vào trước ra trước sau 4 nhịp của 

xung C. 

Kết cấu hình 4 cho phép sử dụng linh hoạt và khai thác hết các ưu điểm của 

mỗi phương pháp ghi dịch kiểu tuần tự hay đồng thời. 

§2.  Bộ biến đổi ma và giải ma 

Các bộ biến đổi mã thực hiện việc chuyển đổi cách biểu diễn của một số 

nhị phân ở dạng này sang dạng khác nhờ đó quá trình gia công xử lý, ghi nhớ 

hay hiển thị kết quả thông tin được thuận lợi hơn. Trong phần này ta sẽ đề cập 

tới một số dạng biến đổi và giải mã điển hình nhất  

2.1.  Bộ biến đổi mã nhị phân sang mã "1 từ n". 

Trạng thái của bộ biến đổi mã nhị - thập phân (BCD) sang mã "1 từ 10" 

được cho trên bảng hình 1 

M 
23 

X3 

22

X2
 

21

X1
 

20

X0
 

y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 

0 0 0 0 0 1          

1 0 0 0 1  1         

2 0 0 1 0   1        

3 0 0 1 1    1       

4 0 1 0 0     1      

5 0 1 0 1      1     

6 0 1 1 0       1    

7 0 1 1 1        1   

8 1 0 0 0         1  

9 1 0 0 1          1 

 
 
 
Hình 1: Bảng trạng thái bộ chuyển đổi mã nhị - thập phân sang mã "1 từ 10" 
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Để xây dựng bộ giải mã ta xem y0, y9 là các hàm ra, Q0, Q3 là các biến vào. 

Để tìm quan hệ của các hàm ra với các biến vào đồng thời đưa chúng về dạng tối 

giản ta dùng phương pháp bìa các nô có tận dụng các trạng thái dư của bộ đếm. 

Kết quả như sau: 

      01230 xxxxy =    ;    01231 xxxxy =  ;     0122 xxxy =    ;      0123 xxxy =        

      0124 xxxy =        ;    0125 xxxy =      ;     0126 xxxy =    ;      0127 xxxy =  

038 xxy =                    ;               039 xxy =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2 đưa ra một cấu trúc đơn giản nhất của bộ giải mã "1 từ 10" kiểu ma 

trận điôt - điện trở. Các hàng ngang tương ứng với các hàm ra, các cột tương ứng 

với các biến vào. Các điốt có các Anốt nối với hàng ngang tương ứng với hàm, 

Katốt nối với các cột ứng với các biến. Với một giá trị tổ hợp biến đầu vào chỉ 

duy nhất có một hàng các điôt đều khoá, hàm tương ứng nhận trị "1", còn các 

hàng khác có ít nhất một điôt thông do vậy các hàm còn lại đều nhận trị "0". 

 

 R 

 R 

 R 

 R 

 R 

 R 

 R 

 R 

 R 

 R 

 y0 

 y1 

 y2 

 y3 

 y4 

 y5 

 y6 

 y7 

 y8 

 y9 

 X0  X1 
 X2  X3 

 X1  X0  X2  X3 

 +E 

Hình 2: Bộ giải mã "1 từ 10" cấu trúc kiểu ma trận điôt - điện trở 



Bài giảng Kỹ thuật Điện tử Phần xung số                                               

 

 - 84 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

2.2. Bộ giải mã nhị phân BCD - mã thập phân 7 dấu. 

Bộ chỉ thị 7 dấu kí hiệu được dùng phổ biến để biểu thị kết quả thông tin 

bằng số thập phân nhờ đặc điểm có cấu tạo điôt phát quang (LED) hay tinh thể 

lỏng bố trí như thể hiện trên hình 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng biến đổi của bộ 

giải mã BCD - mã 7 cho 

trên bảng hình 5. ở đây dấu 

các biến logic đầu vào ký 

hiệu là x0 → x3 và các hàm 

ra là a b c d e f g. 

 a 

 b  c 
 d 

 f  e 

 g 

Hình 4: Dạng bộ chỉ thị 7 thanh 

M Biến vào  Hàm ra 

x3 x2 x1 x0 a b c d e f g 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

3 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

5 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

7 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

 
Hình 5: Bảng trạng thái bộ giải mã 

F1 

F2 

F3 

F0 

         y0     y1     y2      y3     y4     y5      y6     y7      y8     y9  
           

X0 

 

 

X3 

 

Dãy xung đếm  

 

X1 

X2 

 

Bộ đếm nhị phân BCD 

 
Hình 3: Bộ giải mã BCD - "1 từ 10". 

 

          G0        G1        G2        G3        G4        G5        G6            G7         G8        G9 

X0 

 

 

X3 

 

 

X1 

 

 
X2 
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Bình thường các điốt phát quang a, b, 

c, d, e, f, g không phát sáng. 

ứng với mỗi tổ hợp nhị phân ở đầu vào, một vài trong số 7 thanh đầu ra 

nhận được tín hiệu "1" (thế cao) kích thích chúng phát sáng và hiện hình số thập 

phân tương ứng. Cấu trúc tổ hợp của bộ giải mã này được xây dựng xuất  phát từ 

hệ các hàm a  g sau khi đã được tôí thiểu hoá. Thường chúng được kết cấu ở 

một dạng vi mạch có sẵn. 

 

§3.  bộ chọn kênh, phân kênh 

3.1.  Bộ chọn kênh  

Bộ chọn kênh (Multiplexer) là mạch logic có nhiều đầu vào, một đầu ra,  

cho phép chọn một trong các đầu vào được nối với đầu ra. 

3.1.1.  Bộ chọn kênh 2 đầu vào: 

Có hai đầu vào biến trạng thái, một đầu vào biến địa chỉ, một đầu ra thoả 

mãn bảng trạng thái hình 2. 

 

 

 

 

 

X0, X1: 2 đầu vào biến trạng thái. 

C0: Biến địa chỉ. 

Y: Hàm ra. 

Từ bảng trạng thái (hình 2) ta có: 

10001000 X.C.X.CXCX.CY =+=    (*) 

Từ (*) → Mạch điện hình 3: 

3.1.2  Bộ chọn kênh 4 đầu vào: 

Gồm 4 đầu vào biến trạng thái X0, X1, X2, X3, hai đầu vào biến địa chỉ C1, 

C0 một đầu ra Y. Đầu ra Y sẽ được nối với một trong 4 đầu vào thông tin được 

Y 

X0 

X1 

C0 

C0 Y 

0 X0 

1 X1 

 

Hình 1: Mạch điện mô phỏng trạng thái  Hình 2: Bảng trạng thái   

Hình 3: Bộ chọn kênh 2 đầu vào  

1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

X0 

X1 

C0 

Y 
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chọn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ bảng trạng thái ta xác định được quan hệ của hàm ra với các biến vào: 

101101101001 X.C.CX.C.CX.C.CX.C.CY +++=  (**) 

Từ (**) ta có mạch điện hình 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng quát nếu có n biến địa chỉ từ Cn-1  C0, cho phép đầu ra được nối với 1 

trong 2n đầu vào dữ liệu được chọn. Trường hợp  các biến địa chỉ được lấy từ đầu 

ra của bộ đếm nhị phân thì bộ đếm có modul chính bằng số đầu vào của bộ chọn 

kênh, thí dụ bộ chọn kênh 12 đầu vào cần có 4 biến địa chỉ C3, C2, C1, C0 được 

lấy từ đầu ra của bộ đếm nhị phân 4 bít mô đun 12. 

3.1.3.  Một số ứng dụng của bộ chọn kênh: 

a. Chọn nguồn thông tin : 

 

Y 

X0 

X1 

X2 

X3 

C0 

C1 

Hình 4: Mạch điện mô phỏng 

C1 C0 Y 

0 0 X0 

0 1 X1 

1 0 X2 

1 1 X3 

 

Hình 5: Bảng trạng thái  

Hình 6:  Cấu trúc bộ chọn kênh 4 đầu vào 

X0 

Y 

C1 C0 

X1 

X2 

X3 
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b. Chuyển đổi (tín hiệu) song song - nối tiếp. 

Thông tin nhị phân 4 bit A = A3A2A1A0 đồng thời đưa tới các lối vào, dưới 

sự điều khiển của C1, C0 (phù hợp như hình vẽ) tín hiệu ở đầu ra y sẽ xuất hiện 

trình tự A0- A1- A2- A3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

A0 

A1 

A2 

A3 

C0 

C1 

Hình 9: Mạch điện mô phỏng 

0 

A0 A1 A2 A3 

0 1 0 1 

1 
  t 

Y 

C0 

C1 

  t 

  t 

Hình 10 : Giản đồ minh họa quá trình làm việc        

                      chuyển đổi song song - nối tiếp  

B = B3B2B1B0 

A = A3A2A1A0 

Nhận tin 

Hình 8: Truyền hai thông tin nhị phân 4 bít (hoặc chọn A hoặc chọn B). 

Hình 7: Chọn nguồn thông tin 

Nguồn 1 Nguồn 2 

Chọn 
kênh 

Nhận 
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c. Tạo hàm logic. 

Theo định lí Shannon, hàm logic 2 biến dạng tuyển chính quy:  

)1,1()0,1()1,0()0,0()B,A( f.B.Af.B.Af.B.Af.B.Af +++=       (1) 

Với f(0,0), f(0,1), f(1,0), f(1,1) được gọi là các hàm thành phần. 

Theo kết quả bộ chọn kênh 4 đầu vào: 

301201101001 X.C.CX.C.CX.C.CX.C.CY +++=      (2) 

Từ (1) và (2) ta thấy có sự tương ứng : 

C1  A; C0  B; X0  f(0,0);X1  f(0,1);     

X2  f(1,0); X3 f(1,1). 

Do vậy bằng cách thay đổi trị logic của 

các đầu vào bộ chọn kênh sẽ biến đổi bộ 

chọn kênh thành các phần tử logic với chức 

năng  theo mong muốn (mạch cộng, mạch 

nhân, phần tử khác dấu, cùng dấu.v..v...). 

Khi này người ta gọi đây là mạch tạo hàm 

logic có lập trình. 

Giả sử tạo một số hàm logic hai biến cơ bản. 

*Tạo mạch nhân: Cho X0 = 0; X1 = 0; X2 = 0; X3 = 1.  

 

 

 

 

 

 

*Tạo mạch cộng: Cho X0 = 0; X1 = 1; X2 = 1; X3 = 1. 

 

 

 

 

C1 C0 Y 

0 0 X0 

0 1 X1 

1 0 X2 

1 1 X3 

 

Y 

X0 f(0,0) 

X1 f(0,1) 

X2  f(1,0) 

X3  f(1,1) 

C1      A  

C0      B 

Hình 12: Mạch điện mô phỏng 
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*Tạo mạch tương đương cùng dấu : Cho X0 = 1; X1 = 0; X2 = 0; X3 = 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tạo mạch khác dấu : Cho X0 = 0; X1 = 1; X2 = 1; X3 = 0. 

 

 

 

 

  

 

C1 C0 Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

 Y 

X0     0 

X1     1 

X2     1 

X3     0 

C1     A  

C0      B 

A  B  A  

 B 

C1 C0 Y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 

Y 

X0     0 

X1     0 

X2     0 

X3     1 

C1      A  

C0      B 

C1 C0 Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

 

Y 

X0    0 

X1    1 

X2    1 

X3    1 

C1      A  

C0      B 

C1 C0 Y 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 

Y 

X0     1 

X1     0 

X2     0 

X3     1 

C1      A  

C0      B 

A  B  A  

 B 

A 

B 

A.B 
1 
2 

3 

A 

B 

A+B 1 
2 

3 
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3.2.  Bộ phân kênh 

Bộ phân kênh (Demultiplexer) là mạch logic có một đầu vào biến, nhiều 

đầu ra. Cho phép nối tín hiệu vào đến một trong các đầu ra được chọn. 

Ta xét bộ phân kênh 4 đầu ra (Hình 1) bao gồm 1 đầu vào X0, 2 đầu vào 

biến địa chỉ C1, C0, 4 đầu ra y0, y1, y2, y3 thoả mãn bảng trạng thái (hình 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ bảng trạng thái (Hình 2), ta có:  0010 X.C.Cy =  ;  0011 X.C.Cy =  

                                                        0012 X.C.Cy = ;  0013 X.C.Cy =  

Từ các hàm trên ta có mạch điện hình 3. 

ứng với một giá trị tổ hợp của biến địa chỉ, đầu vào được nối với một đầu 

ra duy nhất được chọn. 

Trường hợp đầu vào X0 nhận trị "1" (nối với +UCC) bộ phân kênh làm việc 

như một bộ  giải mã  "1 từ n".  

X0 

y0  

y1  

y2   

y3   

C0 

C1 

Hình 1: Mạch điện mô phỏng Hình 2: Bảng trạng thái 

C1 C0 y0 y1 y2 y3 

0 0 X0 0 0 0 

0 1 0 X0 0 0 

1 0 0 0 X0 0 

1 1 0 0 0 X0 

 

X0 

y0  

y1  

y2   

y3   

C0 

C1 

Hình 1: Mạch điện mô phỏng Hình 2: Bảng trạng thái 

C1 C0 y0 y1 y2 y3 

0 0 X0 0 0 0 

0 1 0 X0 0 0 

1 0 0 0 X0 0 

1 1 0 0 0 X0 
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Tổng quát: nếu có n biến địa chỉ C0 

Cn-1 thì có thể nối đầu vào với 1 trong 2n 

đầu ra. 

Một trong các ứng dụng quan trọng 

của bộ phân kênh là được dùng để chuyển 

đổi (tín hiệu) nối tiếp - song song. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Bộ phân kênh 4 lối ra 

y0 

C1 

G1 

G0 

G2 

G3 

C0 X0 

y1 

y2 

y3 
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Chương VI.                   Bộ nhớ 

§1.  các khái niệm 

Đối với các thiết bị số, khả năng chứa đựng được dữ liệu là một yêu cầu 

quan trọng. Chẳng hạn trong máy tính, các con số cần thiết trong phép toán phải 

được lưu trữ ngay trong máy. Còn các thiết bị điều khiển số thì lệnh điều khiển 

cũng phải được lưu trữ để thực hiện dần theo một trình tự nào đó. Vì vậy, bộ nhớ 

là một thành phần không thể thiếu được của các thiết bị số.  

Khi nghiên cứu về bộ nhớ, thông tin hay dữ liệu lưu chuyển trong các thiết 

bị số đều phải viết dưới dạng mã hệ 2, tức là một chuỗi kết hợp bởi 0 và 1 và 

được biểu diễn bởi hai mức điện thế khác nhau. 

Thông thường, thông tin hay dữ liệu được tạo thành từ một đơn vị cơ bản 

gọi là từ (word). Một từ có chiều dài nhất định tuỳ theo loại máy, chẳng hạn 8 

bit, 16 bit, 32 bit, .v..v... Từ là thành phần thông tin cơ bản nhất. Các bộ phận của 

thiết bị thường chỉ truyền đi hay nhận vào nguyên một từ (hay nguyên từ) chứ 

không phải vài bit của từ. Tuy nhiên, vì từ được tạo thành từ nhiều bít nên đơn vị 

cơ bản của bộ nhớ chính là bit. 

Khi so sánh các bộ nhớ người ta thường lưu ý đến các đặc tính sau: 

+ Dung lượng. 

Dung lượng (hay nói rõ hơn là dung lượng nhớ) là khối lượng thông tin hay 

dữ liệu có thể lưu trữ được trong bộ nhớ. Để xác định dung lượng ta thường dùng 

đơn vị là số bít (hoặc kilobit hoặc megabit). Dung lượng liên quan mật thiết đến 

giá thành của bộ nhớ. Giá thành này được đánh giá theo tiêu chuẩn: chi phí/ bit. 

+ Thời gian thâm nhập (access time). 

Thời gian này gồm có 2 phần: thứ nhất là thời gian cần thiết để xác định vị 

trí cần thiết của từ (thời gian tìm từ) trong bộ nhớ và thứ hai là thời gian cần thiết 

để lấy ra khỏi bộ nhớ. Thời gian thâm nhập (viết tắt là at) là một thông số quan 

trọng của bộ nhớ, nếu nó kéo dài thì sẽ làm giảm khả năng làm việc của thiết bị 

vì thiết bị chỉ hoạt động được chừng nào chúng nhận được dữ liệu mà thôi. 

Bộ nhớ thường được chia làm hai loại căn cứ vào hai tính chất vừa nêu trên 

là bộ nhớ chính và bộ nhớ phụ. 
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+ Bộ nhớ chính. 

Bộ nhớ chính nằm gần các bộ xử lý dữ liệu và cần có at rất ngắn ( sec) 

với dung lượng không cần lớn lắm (vài chục kilobit là có thể được). Phần này 

chứa các dữ liệu, thông tin, hoặc các lệnh cần ngay cho công tác. 

+ Bộ nhớ phụ. 

Bộ nhớ phụ không cần thiết phải nằm gần thiết bị, at có thể lớn (tới ms) 

nhưng lại cần có dung lượng lớn (từ hàng chục kilobit trở lên, có thể đến hàng 

chục megabit) để lưu trữ các thông tin chưa cần ngay hoặc các kết quả vừa được 

xử lý xong. Chúng có tính chất như một thư viện. 

Bộ nhớ chỉ có khả năng lưu trữ, khi sử dụng ta phải ghi dữ liệu vào (thường 

gọi là viết vào) hoặc lấy dữ liệu ra (thường gọi là đọc ra). Việc viết và đọc như 

vậy thường bao gồm cả việc xác định vị trí của mỗi từ trong bộ nhớ. Mỗi từ 

(trong bộ nhớ) phải có một vị trí riêng được xác định bởi một mã số gọi là địa 

chỉ của từ. Như vậy bộ nhớ cần phải có mạch để xác định địa chỉ của mỗi từ 

trước khi đọc hay viết. 

Ta thường có thể xoá các dữ liệu cũ trong bộ nhớ để viết vào đó dữ liệu 

mới, loại bộ nhớ như vậy gọi là bộ nhớ đọc - viết (Read - Write Memory). Sở dĩ 

phải gọi như thế là vì cần phải phân biệt với một loại bộ nhớ khác có chứa sẵn 

các dữ liệu, khi sử dụng ta cần đọc ra mà không viết gì vào được. Với loại bộ nhớ 

này dữ liệu được ghi vào trong quá trình chế tạo, sau đó nội dung của bộ nhớ 

được lưu trữ vĩnh viễn trong bộ nhớ mà không thay đổi được. Loại này gọi là bộ 

nhớ chỉ đọc (Read Only Memory) ứng dụng của loại này thường là để chứa các 

lệnh điều khiển sự hoạt động của thiết bị mà các lệnh này không cần thay đổi 

trong quá trình làm việc khác nhau. Nằm giữa hai loại bộ nhớ nói trên còn có 

một loại bộ nhớ khác, chúng giống như bộ nhớ đọc viết ở chỗ có thể viết vào 

bằng phương tiện đặc biệt và sau đó nội dung được lưu trữ vĩnh viễn cho đến khi 

ta muốn xoá đi (tất nhiên cũng bằng phương tiện đặc biệt), loại bộ nhớ này đôi 

khi được gọi là bộ nhớ bán cố định (Read Mostly Memory). 

Sau đây chúng sẽ xét các loại bộ nhớ thông dụng nhất hiện nay. 



Bài giảng Kỹ thuật Điện tử Phần xung số                                               

 

 - 94 - 

§2.  Bé nhí Ram 

Thuật ngữ RAM là viết tắt của từ tiếng anh Random Access Memory, 

thường dùng để chỉ các bộ nhớ đọc viết.  

Bộ nhớ Ram thường được sử dụng trong các thiết bị tính để cất giữ các kết 

quả trung gian hay kết quả tạm thời khi thực hiện các chương trình điều khiển. 

Như ta biết một mạch FF có hai trạng thái bền, rất tiện dụng để làm một 

đơn vị nhớ của bộ nhớ đọc viết. Tuy nhiên, trong quá khứ ý tưởng này không 

được thực hiện vì mạch FF làm bằng bộ phận rời có kích thước tương đối lớn, 

tiêu thụ công suất đáng kể và tốn kém. Nhưng từ khi kỹ thuật mạch tích hợp ra 

đời người ta chế tạo được các mạch tích hợp với nhiều bộ phận bán dẫn trên một 

diện tích Silic ngày càng bé. Từ đó bộ nhớ bán dẫn dùng FF ra đời.  

Hiện nay có hai loại bộ nhớ bán dẫn RAM chính là dùng Tranzitor lưỡng 

cực (npn) và loại MOSFET. 

+ Bộ nhớ Ram dùng Tranzitor lưỡng cực lấy FF làm đơn vị nhớ cơ bản nên 

vận tốc rất cao, at vào khoảng vài chục nanosec và công suất tiêu thụ vào khoảng 

1 nanowatt/bit. 

+ Bộ nhớ RAM dùng MOSFET được chia làm hai loại:  

- Loại tĩnh (static) cũng lấy cấu trúc FF làm đơn vị nhớ cơ bản. 

- Loại động (dynamic) lợi dụng điện dung kí sinh của cực cổng (gate) để 

chứa dữ liệu. 

Sở dĩ người ta gọi tĩnh và động là vì loại dùng FF không cần xung kích 

thích để tăng cường thêm điện tích trong tụ điện (thao tác làm tươi bộ nhớ ), nếu 

không điện tích này sẽ giảm đi và mất dữ liệu.  

Nói chung bộ nhớ MOSFET chậm hơn bộ nhớ lưỡng cực nhưng bù lại đơn 

vị nhớ có kích thước nhỏ hơn nên có thể thu gọn nhiều đơn vị nhớ trong một diện 

tích silic nhỏ mà công suất tiêu thụ lại không đáng kể (chẳng hạn 250 mW cho  

4096 bit đối với các bộ nhớ thế hệ đầu tiên). 

Khi cần các bộ nhớ RAM có dung lượng lớn ta có thể mắc nhiều bộ nhớ 

nhỏ lại với nhau mà kích thước toàn thể không lớn lắm. 

Sau đây ta sẽ khảo sát chi tiết  hơn về bộ nhớ bán dẫn RAM. 
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2.1.  Bộ nhớ RAM dùng Tranzitor lưỡng cực 

2.1.1. Đơn vị nhớ. 

Đơn vị nhớ (memory cell) là một FF nhưng được biến đổi đi đôi chút như 

sơ đồ trên hình 1a : Tranzitor có nhiều cực phát (như TTL), mạch có hai đường 

XX' và một đường Y.  

Mỗi đường Y dùng cho một từ, cặp XX' dùng cho từng bit của từ. Như vậy 

muốn chọn từ nào và bít nào ta sẽ kích thích các đường Y, XX' tương ứng. Trên 

hình 1b là một mạch nhớ có 6 đơn vị nhớ được tạo thành từ 6 FF. Đường Y1 

dùng cho từ thứ nhất (có 3 đơn vị nhớ FF 11, FF 21 và FF 31), còn đường Y2 

dùng từ thứ hai (có 3 đơn vị nhớ FF 12, FF 22, và FF 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình thường thì đường Y ở điện thế thấp (chẳng hạn 0V) còn hai đường XX' 

ở điện thế cao (+U). Do đó hai cực phát nối vào dây XX' không dẫn điện, FF 

hoạt động nhờ hai cực phát nối vào dây Y và duy trì trạng thái bền nào đó, chẳng 

hạn T1 dẫn T2  ngưng. 

+ Thao tác đọc. 

Muốn đọc một từ ta nâng điện thế đường Y tương ứng lên cao hơn +U làm 

cho hai cực phát nối vào dây này ngưng dẫn và FF phải hoạt động nhờ hai cực 

phát nối vào XX'. Lúc này dòng điện sẽ chảy qua Tranzitor T1 (dẫn) để vào X' và 

ra ngoài. Sự hiện diện của dòng điện báo hiệu sự xuất hiện của tín hiệu: 

- Nếu có dòng điện chảy trong đường X' (T1 dẫn) thì ta bảo FF chứa bít 0. 

- Nếu có dòng điện chảy trong đường X (T2 dẫn) thì ta bảo FF chứa bít 1 

Hình 1: Đơn vị nhớ RAM dùng Tranzitor lưỡng cực 

T1 
T2 

X X' +U 

 Y 

Ngưng  dẫn 

FF 
12 

FF 
11 

X1 X'1 

FF 
22 

FF 
21 

X2 X'2 

FF 
32 

FF 
31 

X3 X'3 

Y1 

Y2 

(b) 
(a) 
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Mạch ngoài sẽ có nhiệm vụ biến dòng điện thành điện thế thích hợp cho các 

cổng logic (thường là TTL). Sau khi đọc xong đường Y lại trở về điện thế thấp, 

như vậy ta chỉ đưa vào Y một xung điện thế để đọc và nhận một xung dòng điện 

chạy ra. Phép đọc như vậy không làm mất dữ liệu nên không cần phải viết lại. 

+ Thao tác viết. 

Muốn viết một từ ta phải qua hai giai đoạn: Trước hết ta phải nâng điện thế 

đường Y tương ứng để lựa chọn từ. Sau đó điều khiển các đường XX' để viết các 

bít như sau: 

- Muốn viết bít 0 ta hạ điện thế đường X' thấp hơn đường X trong một thời 

gian ngắn làm T1 dẫn. 

- Muốn viết bít 1 ta làm ngược lại, nghĩa là hạ điện thế đường X thấp hơn 

đường X' làm cho T2 dẫn. 

Điều nói trên có nghĩa là ta sẽ cho vào X hay X' một xung hướng âm. 

2.1.2.  Đặc tính. 

Bộ nhớ RAM dùng Tranzitor lưỡng cực có các đặc tính sau: 

- Vận tốc cao, thời gian thâm nhập bé (khoảng chừng vài chục nanosec) nên 

thuận tiện cho việc sử dụng trực tiếp với các bộ phận xử lý dữ liệu. 

- Vì luôn có Tranzitor ở trạng thái dẫn nên luôn tiêu thụ công suất. So với 

loại MOSFET thì công suất tiêu thụ luôn luôn lớn hơn. 

- Những mạch có dung lượng lớn thường có thêm mạch giải mã để tìm địa 

chỉ của từ và các mạch đầu ra để làm tăng hệ số mắc tải (fan out), tất cả được đặt 

lên cùng một phiến bán dẫn. 

2.2.  Bộ nhớ RAM dùng MOSFET 

2.2.1. Loại tĩnh (SRAM) 

+ Đơn vị nhớ. 

Đơn vị nhớ của loại RAM tĩnh dùng MOSFET cũng là FF nhưng hơi khác 

dạng đã đề cập ở trên (hình 2). 

Ta vẫn có hai đường XX' và đường Y để xác định từ và các bit của từ. FF 

được tạo thành bởi các Tranzitor T1 và T2 còn T3 và T4 hoạt động như hai điện 

trở. T5 và T6 làm việc như hai khoá điện tử để đọc ra hay viết vào FF đã được 

chọn.  
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Nếu tất cả các tranzito đều là loại kênh p thì UDD thường âm còn USS có thể 

bằng 0. Các đường XX’ thường có điện thế âm  

- Thao tác đọc. 
Muốn đọc ta cho xung vào để làm giảm điện thế  của đường Y xuống âm, T5 và 

T6 dẫn. Giả sử T2 dẫn thì cực máng của nó ( nút b nối vào T6 ) ở điện thế thấp, vì 

vậy T6 sẽ dẫn một dòng điện chảu vào X’ tạo ra dữ liệu. Trong khi đó vì T1 

ngưng nên cực máng của nó ở điện thế âm cao bằng điện thế đường T5 không 

dẫn. 

 

- Thao tác viết: 

Muốn viết, ta cũng giảm điện thế  

của đường Y xuống để mở T5 và  

T6 ( chọn từ ) rồi sau đó nối đường 

X hoặc X’ xuống 0V tuỳ theo ta  

muốn T1 hay T2 ngưng dẫn. Nếu  

T2 đang dẫn, nút b ở điện thế thấp 

 gần 0V, nên khi nối đường X’  

xuống 0V thì sẽ không có gì thay đổi cả, nhưng nút a đang ở điện thế âm nhiều 

nên nếu nối X xuống 0V thì sẽ làm hạ điện thế tại đây xuống dưới trị số ngưỡng 

nên T2 ngương dẫn làm T1 trở nên dẫn. 

+ Đặc tính. 

- Người ta gọi loại bộ nhớ này là tĩnh bởi vì dữ liệu được lưu giữ vĩnh viễn 

trong mạch chừng nào mà ta còn cung cấp nguồn điện cho nó. Các đường điều 

khiển không cần thêm một xung nào. 

- Loại bộ nhớ này tương đối rẻ hơn loại Trazito lưỡng cực vì hai lý do: một là 

phương pháp chế tạo đơn giản và hai là kích thước của một đơn vị nhớ nhỏ nên 

cho phép chế tạo bộ nhớ có dung lượng lớn trên một diện tích miếng silic nhỏ. 

- Thời gian thâm nhập lớn hơn loại lưỡng cực vì có điện dung ký sinh ở cực 

cổng của MOSFET. 

- Có thể chế tạo theo phương pháp kênh P, kênh N hay CMOS 

+ Ví dụ 

3 4 

2 1 

UDD 

USS 

5 6 

X X’ 

Y 

Hình 2: Đơn vị nhớ RAM tĩnh dùng MOSFET 
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Trên hình 3 giới thiệu sơ đồ chức năng (b), sơ đồ phân bố chân (a) và bảng 

chân lý (c) của mạch nhớ Ram tĩnh có ký hiệu là TMS 4016. Đây là bộ nhớ có 

cấu trúc 2048 x 8 bit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chân 20 ( kí hiệu /G) dùng để đưa tín hiệu cho phép đưa ra (output Enable) 

hay không vào vi mạch. Khi /G ở mức cao (H) thì đầu ra ở trạng thái cao (Hi-Z) . 

Khi /G ở mức thấp (L) thì đầu ra sẽ nối thông với hệ thống. 

Chân 18 (ký hiệu /S) dùng để đưa tín hiệu chọn chip (chip select) vào vi 

mạch. Khi /S ở mức cao (H), thì vi mạch bị đóng và không thể đọc hay viết dữ 

liệu. 

Chân 21 (ký hiệu /W) dùng để đưa tín hiệu đọc – viết vào vi mạch. Khi /W 

ở trạng thái cao là đọc (read), và khi /W ở trạng thái thấp là viết (write). 

A0 đến A10 là các đường địa chỉ. Số địa chỉ tối đa  có thể sử dụng là 211 = 

2048 địa chỉ. 

D1 đến D8  là các đường dữ liệu. Vì vậy, mà ở trên ta nói rằng vi mạch này 

có cấu trúc 2048 x 8 bit. 

/W /S /G D1 đến D8 Chế độ (mode) 

0 0 X Dữ liệu xác định Viết 

1 0 0 Dữ liệu ra Đọc 

X 1 X Hi-Z Cấm vi mạch 

1 0 1 Hi-Z Cấm ra 

 
1 

2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 
10 
11 

12 

24 

23 

22 
21 
20 

19 
18 

17 
16 
15 
14 

13 

A7 

A6 

A5 

A4 

A3 

A2 

A1 

A0 

D1 

D2 

D3 

GND 

UCC(+5V) 

A8 

A9 

W 

G 
A10 

S 

D8 

D7 

D6 

D5 

D4 

(a) 

 

. 
. 
 
 

Các đường 
địa chỉ 

A0 

A1 

A10 

Chọn chip 

Cho phép ra 

Cho phép đọc/viết 

S 

/G 

/W 

. 
. 
 
 

Dữ liệu vào ra 
( 3 trạng thái) 

(b) 

(c) 

Hình 4: Vi mạch RAM tĩnh TMS 4016 
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Bảng chân lý trên hình 4c cho biết rõ các hoạt động của vi mạch. 

2.2.2. Loại động (DRAM). 

+ Đơn vị nhớ. 

Với trở kháng vào vô cùng lớn của MOFET  người ta có thể chế tạo một 

loại đơn vị nhớ khác, sử dụng sự có mặt hay không có mặt của điện tích trên 

cổng của MOSFET để lưu trữ thông tin trong khoảng thời gian nhất định, gọi là 

RAM động dùng MOSFET. Trên hình 4 là một dạng thông dụng của loại bộ nhớ 

này. 

Mạch sử dụng 3 MOSFET nhưng không nối theo kiểu FF. T1 và T3 hoạt 

động như các khoá điện tử, T2 có tác dụng như một mạch đảo. Dữ liệu được lưu 

trữ dưới dạng điện tích tại cực cổng của T2 . 

Đơn vị nhớ có 4 đường: 

đường điều khiển đọc và đường 

điều khiển viết thuộc về một từ 

(word), đường viết để ghi dữ liệu 

vào và đường đọc để lấy dữ liệu ra. 

Ta giả sử Tranzito là loại kênh P. 

+ Thao tác viết: 

Khi muốn viết ta cho xung âm  

vào đường điều khiển viết làm cho T1 dẫn. Nếu đường viết ở 0V, tụ C không có 

điện tích, ta ghi bit 0. Nếu đường bit ở –U thì tụ C có điện tích, ta ghi bit 1. 

+ Thao tác đọc.  

Khi muốn đọc, ta cho xung âm vào đường điều khiển đọc và đường đọc. 

Nếu tụ C không có điện tích (bit 0)  thì T2 ngưng dẫn làm T3  cũng ngưng dẫn nên 

trên đường đọc không có dòng điện ra. Ngược lại, nếu tụ C có điện tích thì    T2 

dẫn làm T3 cũng dẫn cho nên trên đường đọc có dòng điện chảy, ở mạch ngoài sẽ 

có dòng điện và tạo ra một xung điện thế tương ứng. 

Mạch có thể được làm đơn giản hơn bằng cách dùng một đường chung cho 

cả điều khiển đọc lẫn điều khiển viết. Lúc đó, ta cần lưu ý rằng xung điều khiển 

viết thường phải bé hơn xung điều khiển đọc để tránh làm cho (khi đọc) T1 cũng 

dẫn điện khiến dữ liệu của tụ C thay đổi. 

Điều khiển đọc 

Điều khiển viết 
Viết Đọc 

T1 
T3 

T2 

C 
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Bởi vì mạch luôn luôn bị mất dần điện tích trên tụ C nên dữ liệu không lưu 

trữ được vĩnh viễn. Do đó mạch phải được viết lại liên tục, người ta gọi đó là thao 

tác làm tươi bộ nhớ. Muốn viết lại trước hết ta phải đọc xem tụ C có điện tích 

hay không rồi căn cứ vào đó mà viết lại như cũ. Chu kỳ viết lại thường vào 

khoảng 2ms. 

+ Đặc tính. 

- Khi không đọc viết hay không viết lại, mạch hầu như không tiêu thụ công 

suất. Vì vậy, nói chung loại RAM này tiêu thụ ít công suất so với các loại đã 

khảo sát ở trên. 

- Vì chỉ sử dụng ít Tranzito  cho một đơn vị nhớ nên dễ chế tạo mạch với 

dung lượng lớn trên một diện tích bán dẫn nhỏ. 

- Thời gian thâm nhập bé hơn các loại RAM tĩnh vì cấu trúc của mạch đơn 

giản hơn. 

- Bộ nhớ loại này có một nhược điểm là  luôn luôn cần phải làm tươi bộ nhớ 

khiến cho việc sử dụng trở nên rắc rối hơn và tín hiệu thường không phù hợp với 

TTL. 

+ Ví dụ 

Trên hình 5a là sơ đồ chân của bộ RAM động ký hiệu TM 4116 thuộc loại 

MOSFET có cấu trúc 16K x 1 bit. TA biết rằng 16K tương ứng với 16.384 vị trí 

nhớ trong thực tế, nên số đường địa chỉ yêu cầu phải là 14 đường ( vì 214 = 

16.384 ). Để tiết kiệm số đường địa chỉ (và cũng chính là số chân của vi mạch) 

hầu hết các loại RAM động đều sử dụng phương pháp kiểu chọn kênh nên thay 

vì cần 14 đường địa chỉ thì thực ra chỉ cần 7 đường. Trong quá trình đọc hay viết, 

đầu tiên 7 đường địa chỉ chứa các thông tin về hàng rồi sau đó là chứa các thông 

tin về cột. Để đảm bảo cho sự hoạt động như vậy, người ta sử dụng hai tín hiệu là 

/RAS và /CAS có biểu đồ thời gian trên hình 5b. Khi /RAS thấp, thông tin trên 

các đường địa chỉ sẽ được mở thông đường qua mạch chốt địa chỉ hàng (row – 

address latch ). 

 

 

 
 UBB 

DIN 

/WE 

/RAS 

A0 

A1 

USS (GND) 

/CAS 

Dout 

TMS 4116 

A0 to A6 A7 to A13 

Row Column 
Address 

Lines 

Ras 
Row address 

valid 

Column address 
valid Cas A3 

A4 

A6 
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/Khi CAS thấp, thông tin trên các đường địa chỉ sẽ được mở thông đường 

qua mạch chốt địa chỉ cột (column – address latch). Các đường /RAS và /CAS 

không bao giờ được phép cùng thấp vì vậy sẽ làm rối loạn các đường địa chỉ. 

Đường /WE (write enable) dùng để đưa tín hiệu cho phép viết vào vi mạch. Khi 

viết thông tin vào vi mạch, đường /WE phải thấp, lúc đó thông tin trên đường Din 

sẽ được viết vào địa chỉ đã được chọn. Còn khi muốn đọc ra, đường /WE phải 

cao lúc đó địa chỉ đã được chọn là thông tin sẽ được đưa ra đường Dout. Sơ đồ 

khối của vi mạch này được vẽ trên hình 5c. 
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2.3. Bộ nhớ bán dẫn với dung lượng lớn. 

Để có được các bộ nhớ bán dẫn với dung lượng lớn (và có thể rất lớn) người 

ta cần phải tổ chức bằng cách mắc các bộ nhớ có dung lượng nhỏ hơn (ở mức 

công nghệ cho phép) lại với nhau. Các bộ nhớ LSI thường được chế tạo như một 

mạch chứa M từ 1 bit. Do đó nếu muốn có M từ n bit ta mắc song song n mạch 

như  vậy lại với nhau như trên hình 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên hình 8 là sơ đồ một bộ nhớ M từ 3 bit. Đơn vị nhớ (1,1) lưu trữ  bit đầu tiên 

của bit thứ nhất, đơn vị (1,2) là bit thứ hai của từ thứ nhất…v.v… Các đơn vị nhớ 

lưu trữ từ thứ nhất được định đường địa chỉ bằng cách nâng mức của đường Z1. 

Nếu bộ nhớ lưu trữ M từ thì cần thiết M đường địa chỉ Z1, Z2 , Z3 ,…Zm . 

Việc xác định vị trí của sự lưu trữ  trong bộ nhớ được thực hiện thông qua 

một bộ giải mã có  bít địa chỉ A0 , A1 , A2,…A - 1. 

Tất cả các đơn vị nhớ (C1.1 , C1..2 …. CM.1 ) dùng để lưu trữ các bít đầu tiên 

của các từ được nối vào một cặp đường dữ liệu chung . Và cũng tương tự  như 

vậy cho các bít thứ hai, thứ ba của từ. Các khối ký hiệu I/O là các khối điều 

khiển đọc/viết. Các bit bi.1, bi.2, và bi.3  là các bít sẽ được viết vào bộ nhớ khi 

đường đọc viết (R/W) chuyển lên mức lôgic 1. Các bít b01, b02 và b03 là các bít sẽ 

được đọc ra từ bộ nhớ khi đường RW ở mức lôgic 0. 

 

 

 

 

(M.1) (M.2) (M.3) 
 Từ M 

ZM 

. 

. 

. 

. 

. 

. . 
. 

. 

. 
. 
. 

An-1 

M 

bit n 

M 

bit n 

M 

bit n 

……….. 

Địa chỉ (k bit) 

Đ.k đọc 

Đ.k viết 

Hình 7: Mắc song song n mạch nhớ M từ 1 bít để tạo bộ nhớ chứa M từ n bít 
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Trong trường hợp muốn có số từ nhiều hơn M ta sử dụng cách mắc tổng 

hợp. Lúc này ta phải sử dụng thêm một mạch giải mã để chọn hàng ngang, 

đường ra từ của mạch này được nối vào đầu vào điều khiển chọn mạch (chip 

select) thường có sẵn trên một mạch LSI như trên hình 9. Trên hình này đầu 

vào có dấu * là đầu chip select. 

Khi đường chọn mạch được kích thích thì mạch LSI mở cho tín hiệu xuất 

hiện ở đầu ra. Trong trường hợp nêu trên, nếu M = 16, n = 8, m = 8 ta sẽ có một 

bộ nhớ 16x8 = 108 từ, mỗi từ dài 8 bít.  Muốn xác định địa chỉ ta cần một mã dài 

7 bít: 3 bít để chọn 8 hàng (m) 4 bít để chọn 16 từ mỗi mạch LSI. 

Hiện nay đã xuất hiện một bộ nhớ RAM có dung lượng hàng trăm kilôbit 

trên một chip, thời gian thâm nhập và năng lượng tiêu thụ ngày càng nhỏ. 

 
 
 
 
 
 
 

*M *M *M 

*M *M *M 

Mạch 

giải  

mã 

k bit 

P bit địa chỉ 
(k+P)bit 

………………… 

………………… 
m 
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+ Ví dụ: Trên hình 10 biểu diễn một bộ nhớ có dung lượng 16Kx8bit dùng 

8 vi mạch loại TMS 4116 (16.384 x 1 bit). Trong trường hợp này, ta lưu ý rằng 
tất cả các đường địa chỉ và đường điều khiển của vi mạch đều phải nối song song 
với nhau. Lúc đó nếu thao tác là viết thì tất cả các vi mạch đều được đặt ở chế độ 
công tác viết, còn nếu thao tác là đọc thì tất cả các vi mạch đều được đặt ở chế 
độ công tác đọc. Các đường dữ liệu (8 bit) tạo thành một hệ thống nhớ có cỡ 8 
bit ( còn gọi cỡ byte). 
2.4. Các bộ nhớ ROM  

Thuật ngữ ROM là viết tắt của từ tiếng Anh là Read only Memory. Bộ nhớ 

ROM có đặc tính là chứa sẵn dữ liệu, khi cần ta chỉ đọc mà không viết ngay vào 

được. Dữ liệu trong bộ nhớ này đã được ghi vào từ trước và thường được lưu trữ 

một cách vĩnh viễn. Có loại ta không thể xoá được nội dung của nó và viết lại, có 

loại có thể xoá được nội dung của nó hay viết lại nhưng cần phải qua một thủ tục 

phức tạp (đây chính là các bộ nhớ bán dẫn cố định). 

Chính vì không cần viết ngay nên loại mạch này đơn giản hơn so với RAM 

vì không có các bộ phận cần cho thao tác viết vào. 

Bộ nhớ ROM ngày càng thông dụng, nhất là loại bộ nhớ bán dẫn. Cả hai 

công nghệ lưỡng cực và MOSFET đều được sử dụng chế tạo ROM. Thời gian 

thâm nhập (at) của bộ nhớ lưỡng cực vào khoảng 50 – 90 ns, còn đối với 

MOSFET thì gấp 10 lần (chậm hơn). ROM lưỡng cực nhanh hơn và có khả năng 

kích thích tốt hơn, trong khi đó bộ nhớ MOSFET có cùng dung lượng thì có kích 

thước nhỏ hơn và tiêu thụ công suất ít hơn. 

Thực tế ROM chính là một mạch mã hoá do đó dưới dạng căn bản thì ROM 

thường bao gồm cả mạch giải mã như trên hình 11. 



Bài giảng Kỹ thuật Điện tử Phần xung số                                               

 

 - 105 - 

Dạng được giới thiệu trên là dạng phẳng trong đó mỗi địa chỉ vào xác định 

một đường của mạch giải mã, nghĩa là xác định một từ còn đầu ra là các bít của 

từ. Với cấu trúc như vậy mạch không khác gì một mạch mã hoá để chuyển từ 

một mã hệ 2 sang một mã nào đó. 

 

 

 

 

 

2.4.1. Bộ nhớ ROM dùng điôt 

Trước hết ta xét một ví dụ trên hình 12. Đây là một mạch nhớ ROM gồm 8 

từ, mỗi từ dài 4 bit. Vị trí của một bít là giao điểm của hai đường là đường từ và 

đường bit. Tại giao điểm đó nếu có một điốt thì bit là 1, nếu không thì bít là 0. 

Muốn đọc thì ta cho địa chỉ, chẳng hạn 010 (2) vào mạch giải mã,  tại đường của 

chữ số 2 sẽ có điện thế +U làm cho các bít A và C bằng 1 (+U) còn bít B và D 

không có điốt nên không có tín hiệu ra tức bằng 0. Như  thế đường số 2 ( hay địa 

chỉ 010) có dữ liệu 1010. Vậy có thể mắc điốt vào các giao điểm nào theo ý 

muốn và khi cần cũng có thể thay đổi vị trí các điốt để viết dữ liệu vào mạch 

nhớ. 

Mạch như vậy rất đơn giản, gọn và khi không đọc thì hầu như không tiêu 

thu năng lượng. Với dạng mạch này chắc chắn chúng ta có thể chế tạo theo 

phương pháp tích hợp trên quy mô lớn (LSI), tức là làm toàn bộ mạch nhớ trên 

một miếng silic nhỏ. Thực tế, người ta chế tạo các bộ nhớ ROM dùng điốt với 

dung lượng 4096 từ, mỗi từ dài 1 bit trên một miếng silic khoảng vài mm2 và có 

at khoảng vài chục nanosec. 

 

 

 

 

 

 

Mạch 
giải 

mã 

Mạch  
mã  
hoá 

(nhớ) 

Mã 
địa 
chỉ 

Dữ 
liệu 
ra 

Hình 11: Dạng cơ bản của ROM 

đường từ 

cầu chì 

đường 
bit 

Hình 13: Nối cầu chì với điốt ở PROM 

Từ 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Bài giảng Kỹ thuật Điện tử Phần xung số                                               

 

 - 106 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi sử dụng ta viết dữ liệu vào bộ nhớ bằng cách phóng vào bộ nhớ một 

xung dòng điện có cường độ đủ để cháy cầu chì tại đó, như vậy giao điểm này 

được viết bit 0. Còn giao điểm nào không bị làm đứt cầu chì thì sẽ là bít 1. Với 

loại này nhà chế tạo làm hàng loạt bộ nhớ LSI giống nhau và khi sử dụng thì 

người sử dụng sẽ ghi vào theo ý muốn của mình. Dĩ nhiên là sau khi viết xong ta 

không thể thay đổi được nội dung lần nữa. 

2.4.2.  Bộ nhớ ROM dùng tụ điện. 

Nếu thay đổi mạch nhớ ROM dùng điốt bằng cách thay điốt ở mỗi giao 

điểm bằng một tụ điện như trên hình 14a, ta lại có một loại ROM khác là ROM 

dùng tụ điện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi cho một xung vào đường từ, tại giao điểm nào có tụ điện thì đường bít 

tương ứng sẽ có xung ra (bít 1). Trong thực tế, người ta chế tạo loại bộ nhớ này 

bằng phương pháp mạch in (hình14b). Trong đó các đường từ và bít nằm cách 

nhau bởi một lớp cách điện. Tại giao điểm có tụ điện thì đường từ và bít có thêm 

hai miếng kim loại mỏng, cách nhau bởi chất cách điện (hình14c). Với cấu trúc 

Trong trường hợp bộ nhớ LSI 

kiểu này người ta cũng còn có thể nối 

tiếp mỗi điốt một cầu chì nhỏ ở tất cả 

mọi giao điểm như trên hình 13 để tạo 

ra một loại ROM lập trình được 

(Programmable ROM hay PROM). 

 

từ 

bit 

 

 

đường từ 

đường bit 

Chất cách điện 

 
 

đường từ 

đường 
bit 

tụ điện 

(a) (b) (c) 

Hình 14: Bộ nhớ ROM dùng tụ điện 
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như vậy ta có thể chế tạo các bộ nhớ có cấu trúc tương đối lớn. 

2.5. Bộ nhớ dùng tranzito lưỡng cực 

 

 

 

 

 

 

        cực phát của Tranzito.    

Việc nối được hoàn thành trong quá trình chế tạo. Các bộ khuyếch đại nhạy 

cảm dòng điện ở cột được chọn để xác định mức lôgic là 0 hay là 1. 

2.6. Bộ nhớ ROM dùng MOSFET. 

MOSFET  là công nghệ lý tưởng để chế tạo ROM nhờ mật độ linh liện cao 

cho phép thiết kế các cấu trúc dạng ma trận chứa hàng nghìn phần tử MOSFET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ôxit đó dầy thì xem như không có Tranzito, còn nếu lớp ôxit mỏng thì ứng với 

một Tranzito ở mức lôgic 1 cho vị trí ấy. Việc cấy hay khử các Tranzito trong ma 

trận được tạo thành trong quá trình chế tạo mà người sử dụng không có thể can 

thiệp vào để thay đổi được. 

2.7. Các bộ nhớ prom, eprom và earom. 

Các bộ nhớ PROM, eprom và earom được viết bởi người sử dụng sau 

khi đã chế tạo. 

đường từ đường 
bit 

Hình 15: Bộ nhớ ROM dùng Tranzito lưỡng cực  

Trong bộ nhớ ROM dùng 

Tranzito lưỡng cực là phần tử nằm ở 

giao điểm của đường từ và đường bít. 

Một mạng nhớ (ma trận nhớ) dùng 

Tranzito tiêu biểu được biểu diễn như 

trên hình 15. Một tranzito giao giữa 

đường từ và đường bít được tạo bởi   

đường nối với  

Giải mã chọn cột đầu ra 

Giải 
mã 
địa 
chỉ 

(chọn 
hàng) 

A 

B 

C 

đường từ 

đường bit 

UGG 

UDD 

1 

2 

3 

N 

1 2 3 M 

D1 D2 DN 

Hình 16: Bộ nhớ ROM dùng MOSFET kênh P 

Trên hình 16 là sơ đồ 

mạch ROM sử dụng 

MOSFET kênh P. Sự 

có mặt của một 

MOSFET nối các 

đường từ, đường bít 

được xác định bởi lớp 

ôxit ở vị trí của mỗi 

Tranzito. Trong quá 

trình chế tạo nếu lớp 

ôxit đó dầy thì xem 

như không có 
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- Bộ nhớ PROM chỉ có thể viết được một lần. Việc viết vào PROM yêu cầu 

phải có những mạch cung cấp dòng điện đủ lớn để đốt cháy cầu chì ở những bít 

mong muốn. Những thiết bị viết này có thể do người sử dụng tự thiết kế hoặc 

mua sẵn.  

- EPROM và EAROM mặc dù về giá thành thì đắt hơn PROM nhưng có thể 

viết nhiều lần nên tỏ ra thuận tiện trong việc thiết kế, thử nghiệm hoặc sản xuất 

đối với khối lượng nhỏ.  

EPROM được xoá bằng tia cực tím còn EAROM thì được xoá bằng dòng 
điện nên khi xoá có thể để trong mạch điện mà không cần phải gỡ ra như đối với 
EPROM. 
2.7.1. Bộ nhớ PROM nối bằng cầu chì. 

Một bộ nhớ PROM tiêu biểu đã được giới thiệu trên hình14, trong đó chúng 

ta lưu ý đến sự có mặt của cầu chì nối tiếp với điôt. Người ta cũng sản xuất ra 

một loại PROM mà cầu chì được nối tiếp với một Tranzito (thay vì điôt) như trên 

hình17. Cầu chì được làm bằng Niken – Crome hay silic đa tinh thể. Khi đường 

từ được chọn Tranzito mở. Nếu có cầu chì thì đường bít được đưa lên điện thế 5V 

(UCC). Nếu cầu chì đã làm bị đứt (trong quá trình viết vào) thì đường bít bị thả 

nổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2. Bộ nhớ EPROM có cửa thả nổi. 

Các bộ nhớ EPROM (Erasable PROM) có cửa thả nổi được sử dụng rất 

thuận tiện khi thiết kế các hệ thống, đặc biệt là trong kỹ thuật vi xử lý. Vi mạch 

nhớ loại này đầu tiên do hãng Intel đưa ra năm 1971, đó là vi mạch 1702 có 

dung lượng 256 từ 8 bit sử dụng công nghệ PMOS và đóng trong vỏ 24 chân. 

EPROM được thiết kế với các ô nhớ có thể xoá và viết lại được. Hiện nay 

đường từ 

đường bit 

cầu chì 

+UCC 

Hình 17: Phần tử nhớ PROM nối bằng cầu chì 

Bộ nhớ PROM được xác định 

bằng chương trình làm đứt cầu chì 

ở các phần tử giao nhau hay 

không. Đối với loại PROM có cầu 

chì chế tạo bằng đa tinh thể silic 

xung làm đứt cầu chì có biên độ 

20-30 mA và độ rộng tăng dần cho 

đến khi cầu chì đứt. 
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EPROM đã được chế tạo dưới nhiều dạng với dung lượng khác nhau. 

2.7.3. Bộ nhớ EAROM. 

Bộ nhớ EAROM (Electrically Alterable ROM) thay đổi nội dung được nhờ 

các tín hiệu điện tương tự như đối với bộ nhớ RAM. Chúng có thời gian viết và 

xoá từng ô riêng biệt, chẳng hạn vi mạch ER400 của hãng General Instrucments 

có dung lượng 1024 từ 4 bit, thời gian viết là 1 ms, thời gian xoá là 10 ms và thời 

gian thâm nhập là 900 ns. 

EAROM thường được sử dụng trong những ứng dụng đòi hỏi không những 

bộ nhớ bất biến mà nội dung còn có thể thay đổi khi cần thiết. Nhược điểm quan 

trọng của bộ nhớ EAROM là cần số lượng các mức điện áp khác nhau khi xoá, 

viết và đọc. 

2.8. ứng dụng của bộ nhớ ROM  

Bộ nhớ ROM có nhiều ứng dụng khác nhau, dưới đây là một số ứng dụng 

tiêu biểu: 

- Chuyển mã: khi cho vào đầu vào một từ mã nào đó thì đầu ra của bộ nhớ 

ROM sẽ là một từ dưới dạng mã khác. 

- Chứa các lệnh điều khiển cho các phần tử của một thiết bị làm việc. Khi 

cần thực hiện một công việc gì, máy sẽ tìm ở một địa chỉ tương ứng mà tại đó có 

viết các chi tiết cần thực hiện. 

- Chứa các dữ liệu mà máy thường không dùng đến, chẳng hạn các số , e... 

 

 

 

 

 

 

chương VII. Chuyển đổi tín hiệu 

 

Do sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật số, đặc biệt là sự ứng dụng phổ 

biến của máy tính điện tử số, nên người ta thường dùng mạch số để xử lý tín hiệu 
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tương tự. Muốn dùng hệ thống số để xử lý tín hiệu tương tự thì phải biến đổi tín 

hiệu tương tự thành tín hiệu số tương ứng rồi đưa vào để hệ thống số xử lý. Mặt 

khác thường có yêu cầu cần biến đổi tín hiệu số (kết quả xử lý) thành tín hiệu 

tương tự tương ứng để đưa ra sử dụng. Ta gọi sự chuyển đổi từ tín hiệu tương tự 

sang tín hiệu số là chuyển đổi AD và mạch điện thực hiện công việc đó là ADC 

(Analog to Digital Converter). Gọi sự chuyển đổi từ tín hiệu số sang tín hiệu 

tương tự là chuyển đổi DA và mạch điện tương ứng là DAC (Digital to Analog 

Converter).. 

 

§1. Mạch chuyển số –  tương tự (DAC) 

Mạch chuyển đổi số – tương tự được dùng để chuyển đổi các tín hiệu  số 

thành tín hiệu tương tự. 

Bản chất của quá trình chuyển đổi DAC là quá trình nhận một nhóm xung 

dưới dạng mã nhị phân hay mã nhị – thập phân (BCD) sau đó biến đổi thành 

một mức điện thế hay cường độ dòng điện tương tự nào đó. Mức độ (hay độ lớn) 

của tín hiệu áp (dòng) này tỉ lệ với giá trị số đầu vào nhận được. 

 

 

 

 

 

 

 

Người ta thường sử dụng 3 phương pháp chính trong mạch DAC là: 

- Phương pháp tạo ra điện thế. 

- Phương pháp tạo ra dòng điện. 

- Phương pháp nhân. 

1.1. Phương pháp tạo ra điện thế  

1.1.1. Dạng mạch với điện trở có trọng số khác nhau: 

 

 

Bộ 

chuyển 

đổi 

DAC 

D0 

D1 

Dn 

Tín hiệu ra 
tương tự 

Dữ 
liệu 
số 

đầu 
vào 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 

Hình 1: Sơ đồ khối của một bộ DAC 

R/20 

R/21 

R/2n-1 

Rf 

Ura 

Uch 
+ 
_ 

K0 

K1 

Kn-1 

BNN 

U0 

+ 

_ 
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Mạch gồm một nguồn điện áp chuẩn Uch , các chuyển mạch K0 , K1 , …Kn-1 , các 

điện trở có giá trị lần lượt là R/20 , R/21 ,…R/2n-1 và một KĐTT. Với mạch điện 

như hình vẽ trên khi một khoá điện nào được nối vào nguồn điện áp chuẩn Uch 

thì sẽ cấp cho mạch KĐTT một dòng điện có cường độ: 

 

 

Cường độ dòng điện này độc lập với các khoá còn lại. Trong trường hợp có nhiều 

khoá K cùng nối vào Uch ta sẽ có nhiều dòng điện cộng chung chạy qua Rf tạo 

thành điện áp ra. Ta thấy trị số điện áp ra phụ thuộc vào chỗ khoá điện nào được 

nối với Uch tức là phụ thuộc vào giá trị của bít tương ứng trong tín hiệu số được 

đưa vào mạch chuyển đổi. Một cách tổng quát một DAC n bit (từ B0 đến Bn-1) 

chế tạo theo phương pháp điện trở có trọng số khác nhau, ta có thể tính điện áp 

tương tự ra theo công thức sau: 

 

 

Với: B0 đến Bn-1 có giá trị “1” hoặc “0”. 

        Bi = 0 → khoá Ki nối mass;  Bi = 1 khoá Ki nối với Uch    

Trường hợp tín hiệu số vào dưới dạng mã BCD thì các điện trở hợp thành từng 

nhóm bốn điện trở một, mỗi nhóm có giá trị gấp 10 lần nhóm kế cận cạnh nó. 

Các mạch như trên có ưu điểm là đơn giản nhưng lại có khuyết điểm là độ chính 

xác và tính ổn định của kết quả phụ thuộc nhiều vào trị số tuyệt đối của các điện 

trở. Vấn đề chế tạo các điện trở theo đúng tỷ lệ chính xác như vậy thường rất khó 

khăn và tốn kém, ngoài ra Uch còn phụ thuộc vào cả độ chính xác và tính ổn định 

của nguồn Uch . 

 

 
Rf 

R 

R/2 

R/4 Ura 

U0 

+ 

_ 

R/8 

Đơn vị 

R/10 

R/20 

Rf 

Ii =  
Uch 

R/2i 

Ura = -Uch             [20.B0 +21.B1 +…+2n-1.Bn-1] 
Rf 

R 
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1.1.2. Mạch với điện trở hình thang   

Loại mạch DAC với điện trở hình thang R – 2R khắc phục được một số 

nhược điểm của loại mạch trên. Mạch gồm hai điện trở R và 2R mắc theo hình 

thang với nhiều khoá điện (mỗi khoá cho  một bit) và một nguồn điện áp chuẩn. 

Để tính được Uch theo sự đóng mở của các khoá điện ta giả thiết: 

- Nguồn điện áp chuẩn Uch có nội trở bằng 0(), như vậy điện trở tương 

đương từ mỗi nút nhìn về phía trái đều là 2R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tại nút 2n-1 do đặc tính của KĐTT mà điện thế tại đây được coi bằng 0. 

- Đại lượng cần tìm là dòng Ith chảy vào mạch KĐTT khi có một số khoá 

điện nối vào nguồn Uch . Lúc đó ta có: 

Ura = - Ith. . Rf . 

Điện áp ra của mạch DAC n bit (từ B0 đến Bn-1) với sơ đồ điện trở hình 

thang được tính theo công thức sau: 

 

 

Trong đó B0 đến Bn-1 có giá trị 0 hoặc 1. 

Rf 

Hình 4: Mạch DAC với điện trở hình thang 

2R 
Ura + 

_ 

2R 2R 2R 

R R 

Rf 

UchuÈn 

20 21 2n-1 

20 21 2n-1 

BNN 
BLN 

Ura = -Uch                 [2n-1.Bn-1
 +2n-2.Bn-2 +…+21.B1 +20.B0]                        

Rf 

2n R 
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1.2. DAC chế tạo theo phương pháp tạo ra dòng điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mạch biến đổi DAC bằng phương pháp tạo ra dòng điện có sử dụng nguyên 

lý như hình vẽ, mạch thực chất là các nguồn dòng mắc song song với nhau và có 

chung tải Rt , chế độ làm việc của từng nguồn dòng được quyết định bởi giá trị 

tín hiệu số ở đầu vào. Cụ thể là 1 bit nào đó giá trị là 1 thì điốt tương ứng sẽ khoá 

và Tranzito tương ứng sẽ thông, dòng điện tương ứng qua Tranzito ra điện trở tải, 

giá trị dòng phụ thuộc vào giá trị của điện trở mắc trong mạch cực phát, rõ ràng 

điện áp ở đầu ra tỉ lệ với tổng các dòng điện chạy qua các Tranzitor khi thông và 

ngược lại bít nào bằng không thì điốt tương ứng thông và Tranzito tương ứng sẽ 

khoá.  

Điện áp ra được tính theo công thức: 

Ura = Ith . Rt = K(2n-1. Bn-1 +…+21. B1 + 20. B0). 

Với K là hệ số tỷ lệ phụ thuộc vào Uch , điện trở mắc ở cực phát, điện trở tải. 

Cách này có ưu điểm là có thể dễ dàng kết hợp các tín hiệu đầu ra bằng 

cách nối thẳng tín hiệu đầu ra vào một điện trở Rt . 

1.3. Các thông số kỹ thuật cơ bản của DAC. 

Khi sử dụng hay thiết kế một DAC ta phải quan tâm đến các thông số kỹ 

thuật sau: 

Độ phân giải: 

Độ phân giải liên quan đến số bít của một DAC. Nếu số bít là n thì số trạng 

   

20 R 21 R 2n-1R 
BLN BNN 

Uphân cực 

UchuÈn 

Ura 

Rt 
Ith 

Hình 5: Mạch DAC chế tạo theo phương pháp tạo ra dòng điện  
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thái của tín hiệu số nhị phân đưa vào là 2n, tương ứng tín hiệu ra sẽ có 2n mức 

điện thế khác nhau, do đó độ phân giải của mạch là 1/2n . Độ phân giải càng bé 

thì điện thế ở đầu ra có dạng càng liên tục và càng gần với thực tế. 

Thí dụ một DAC 10 bit sẽ có 210 = 1024 mức điện thế khác nhau ở đầu ra và 

độ phân giải của mạch sẽ là 1/ 1024. 

Độ tuyến tính:   

Trong một DAC lý tưởng sự tăng tín hiệu đầu vào số sẽ tỷ lệ với sự tăng của 

tín hiệu tương tự ở đầu ra. Độ tuyến tính của một DAC phản ảnh tính chính xác 

của yêu cầu này (nghĩa là DAC gần hay xa lý tưởng). 

Độ chính xác:  

Độ chính xác của một DAC cho biết sự khác biệt giữa trị số thực tế của Ura 

và trị số lý thuyết cho một giá trị bất kỳ của tín hiệu số đầu vào, sự khác biệt 

càng bé thì sự chính xác càng cao. 

Thời gian thiết lập: 

Khi tín hiệu số đầu vào của một DAC thay đổi, tín hiệu đầu ra không thể  

thay đổi ngay lập tức mà phải qua một thời gian nào đó được gọi là thời gian 

thiết lập. Thời gian thiết lập phản ánh tính tác động nhanh của mạch, nó càng bé 

thì mạch hoạt động càng nhanh. 

Độ nhậy nhiệt: 

Với một giá trị số đầu vào cố định, tín hiệu đầu ra của DAC thường thay đổi 

theo nhiệt độ, tính chất này được gọi là độ nhậy nhiệt của một DAC. 

 

 

 

 

§2. Mạch chuyển đổi tương tự –  số (ADC) 

 Chức năng của ADC là biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số. 

Bản chất của quá trình biến đổi ADC là nhận vào một giá trị điện thế (tương 

tự) sau một khoảng thời gian xác định nó sinh ra trên đầu ra một mã nhị phân 

(số) tỉ lệ với giá trị tương tự ở đầu vào. Quá trình chuyển đổi này phức tạp và mất 
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thời gian hơn so với sự chuyển đổi trong DAC. 

2.1. ADC sử dụng bộ đếm. 

2.1.1. Chuyển đổi theo kiểu bậc thang tuyến tính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên lý làm việc: 

- Một xung điều khiển kích vào Start để bắt đầu chuyển đổi. Xung này đồng 

thời Reset bộ đếm về 0. 

- UA ban đầu bằng 0 nhỏ hơn Uvào vì thế đầu ra bộ so sánh là 1, mức lôgic 

này cho phép  xung CLK kích hoạt trực tiếp bộ đếm. 

- Bộ đếm bắt đầu đếm từ 0, giá trị đếm được đặt trong thanh ghi và chuyển 

tới bộ DAC, DAC có tác dụng chuyển đổi giá trị đếm (số) thành giá trị tương tự 

UA và đưa vào bộ so sánh để so sánh với Uvào . 

+ Nếu UA còn nhỏ hơn Uvào thì đầu ra vẫn là 1 và tín hiệu CLK tiếp tục kích 

hoạt bộ đếm thêm một đơn vị, quá trình lại lặp lại. 

+ Cho đến khi UA > Uvào đầu ra bộ so sánh sẽ là 0, mạch AND sẽ được đóng 

lại, xung CLK không vào được bộ đếm và bộ đếm dừng lại ở giá trị xác định nào 

đó, đồng thời tín hiệu ra EOC về mức 0, bộ đệm mở giá trị số được lấy từ đầu ra 

của bộ đệm này chính là giá trị số tương ứng với điện áp tương tự vào Uvào . 

 

 

 

Start 

Uvµo 

UA 

 
Bộ 

đệm 
chốt 

DAC 

Bộ đếm 8 bit 

EOC 

Out (logic) Uvµo 
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-Uch 
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TC là thời gian chuyển đổi, như vậy thời gian chuyển đổi phụ thuộc vào trị 

sè Uvµo. 

* Nhược điểm: Với phương pháp này thời gian chuyển đổi khá dài bởi vì bộ 

đếm luôn được xoá về 0 khi có xung Start, bắt đầu một lần chuyển đổi mới. Bước 

bậc thang đếm luôn bắt đầu từ  0 và tăng lên từng đơn vị đến khi giá trị lớn hơn 

giá trị của Uvào , quãng thời gian này là rất lãng phí. 

2.1.2. ADC sử dụng bộ đếm thuận ngược 

Để khắc phục nhược điểm của bộ chuyển đổi theo kiểu bậc thang tuyến 

tính, ở bộ chuyển đổi ADC này sử dụng một bộ đếm có thể đếm theo chiều tiến 

hoặc lùi, điều này sẽ giảm thời gian chuyển đổi. Sơ đồ khối như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên lý hoạt động của nó tương tự như bộ chuyển đổi  bậc thang tuyến 

tính chỉ khác, xung Start không xoá bộ đếm mà lại điều khiển bộ đếm tại vị trí 

hiện tại đếm thuận hoặc đếm ngược một đơn vị tuỳ thuộc vào đầu ra của bộ so 

sánh: nếu như UA < Uvào thì sẽ đếm thuận và ngược lại thì đếm ngược, vì vậy đầu 

ra của DAC (UA) luôn luôn tiến tới giá trị của Uvào. . Khi đầu ra của bộ so sánh 

chuyển trạng thái thì nó báo hiệu ra Ura sẽ cắt giá trị của Uvào , quá trình chuyển 

Bộ 

đệm  

DAC 

Bộ đếm thuận ngược 

Out (logic) 
Uvµo 

UA 

Start 

Clk 

Up/Down (1/ 0) 

+ 

_ 
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đổi sẽ kết thúc, giá trị số tương ứng với UA khi đó chính là giá trị số cần tìm. 

Loại ADC này yêu cầu thời gian đếm đủ nhỏ để Uvào biến thiên không lớn. 

Mỗi lần lấy giá trị đếm cần ghim bộ đếm để tránh sai số không xác định khi bộ 

đếm chuyển mức bít 0 thành 1 hay bít 1 thành 0. Sai số của phương pháp này là 1 

LSB.  

Biểu đồ thời gian như sau: 

 

 

 

 

 

 

2.2. Chuyển đổi A/D theo phương pháp xấp xỉ liên tục. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu đồ thuật toán hoạt động của ADC loại này như sau: 

 

 

  

 

 

START 

Xoá các bit của SAR về 0 

Bắt đầu từ bit MSB 

 
Bộ 

đệm 
chốt 

DAC 

SAR 

Out (logic) Uvµo 

UA 

-Uch 

D7 

D0 

D0 D7 

Start 

CLK 

Dữ liệu ra 

D0  D7 

EOC 

+ 

_ 
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Nguyên lý hoạt động: 

Phần quan trọng nhất của bộ ADC này là thanh ghi xấp xỉ liên tục SAR. 

+ Một xung điều khiển kích vào Start để bắt đầu chuyển đổi, xung này đồng 

thời Reset bộ đếm trong SAR về 0. 

+ Tại chu kỳ đồng hồ đầu tiên sau khi có xung Start, SAR thiết lập bít cao 

nhất của thanh ghi (MSB) giá trị 1 trên đầu ra để đưa tới bộ DAC.. 

+ Bộ DAC có nhiệm vụ biến đổi giá trị số do SAR đưa tới thành giá trị 

tương tự để so sánh với giá trị vào (Uvào).    

- Nếu điện thế UA này lớn hơn giá trị Uvào thì bộ so sánh cho đầu ra mức 

lôgic 0 và SAR xoá bít nó vừa thiết lập bởi vì giá trị nó tạo ra quá lớn. 

- Nếu UA nhỏ hơn Uvào thì đầu ra bộ so sánh sẽ là mức 1, SAR sẽ giữ nguyên 

bít vừa thiết lập. 

+ Chu kỳ đồng hồ tiếp theo SAR lại tiếp tục thiết lập bít thấp hơn tiếp theo 

và lặp lại quá trình trên cho tới khi đạt tới bít thấp nhất (LSB). 

Việc SAR giữ nguyên bít vừa thiết lập hay xoá về 0 là phụ thuộc vào tín 
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hiệu ra của bộ so sánh, quá trình này bắt đầu từ MSB tới LSB. Như vậy quá trình 

chuyển đổi cần số chu kỳ đồng hồ bằng số bít của SAR và không phụ thuộc vào 

trị số của Uvào . Khi quá trình chuyển đổi kết thúc, SAR gửi ra tín hiệu EOC, khi 

đó giá trị nhị phân trong thanh ghi SAR chính là giá trị cần tính. Nếu như tín 

hiệu EOC được nối với Start thì quá trình chuyển đổi lại được bắt đầu và quá 

trình chuyển đổi sẽ liên tiếp xảy ra. 

Ví dụ: Bộ chuyển đổi ADC 8 bit theo phương pháp xấp xỉ liên tục với Uvào 

có giá trị 7,5 v. Kết quả chuyển đổi cho đầu ra là 7,4 v với thanh ghi SAR cuối 

cùng có giá trị là 01001010B. Sơ đồ làm việc như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chu kỳ Clock đầu tiên: 

Thiết lập bit B7 của SAR = 1 (các bit khác đã xoá về 0). 

UA = UADCout = 128/256 * Uch. 

Nếu UA < Uvào thì giữ bit 7 bằng 1 

Nếu UA > Uvào thì xoá bit 7 về 0. 

* Chu kỳ Clock thứ 2 

Thiết lập bit B6 của SAR = 1. 

UA = UADCout = (128 + 64)/256 * Uch. 

Nếu UA < Uvào thì giữ bit 6 bằng 1 

Nếu UA > Uvào thì xoá bit 6 về 0. 

……. 

Sai số của UA lúc này so với Uvào là 1/2 LSB. 

U 

Uvµo = 7,5V 

1 0 0 0 1 0 1 0 

t 

9,6 

8,0 

7,5 

6,4 
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* Đây là một trong những loại ADC được sử dụng nhiều trong thực tế, tốc 

độ chuyển đổi khá nhanh. 

2.3. Chuyển đổi A/D theo phương pháp so sánh song song. 

Ví dụ với bộ ADC 2 bít: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên tắc: 

Gồm có một dãy các bộ so sánh được đấu ghép song song. 

Sử dụng một mạch điện để chia điện thế Uch và đưa tới đầu vào đảo của các 

bộ so sánh. Điện thế ở phần đầu của bộ chia điện thế chính là mức cao nhất mà 

ADC có thể chuyển đổi được. 

Điện thế cần chuyển đổi sẽ được đưa tới đầu không đảo của tất cả các bộ so 

sánh. Các bộ so sánh làm việc, đầu ra của các bộ so sánh được đưa tới bộ mã 

hoá, tại các đầu ra của bộ mã hoá này ta sẽ nhận được giá trị số tương ứng với 

giá trị điện áp vào cần chuyển đổi. 

* Ưu điểm của bộ ADC kiểu này là tốc độ chuyển đổi rất nhanh không phụ 

thuộc vào xung Clock. 

* Nhược điểm: Cần có số lượng lớn bộ so sánh và điện trở, nếu cần xây 

dựng bộ ADC n bit kiểu này thì cần tới 2n -1 bộ so sánh, 2n điện trở và một mạch 

lôgic để mã hoá tín hiệu, khi số bít lớn mạch mã hoá rất phức tạp. 

+ 

_ 

10k 

+ 

_ 

10k 

+ 

_ 

10k 

Bộ mã hoá 
D0 

D1 

A3 

A2 

A1 

+4v 

Vin 

10k 
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2.4. ADC tích phân hai sườn dốc. 

Đây là phương pháp chuyển đổi A/D theo kiểu gián tiếp. Loại ADC này sử 

dụng bộ tích phân, sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động của mạch được chia thành các giai đoạn sau: 

+ Giai đoạn 1: (tích phân). 

Mạch điều khiển xoá tất cả các giá trị đếm, khoá K1 đóng vào vị trí A điện 

thế vào Uvào được đưa tới đầu vào bộ tích phân, khoá K3 mở ra. 

Khi đó bộ tích phân làm việc, tụ điện tích điện, điện thế tại Z thay đổi theo 

công thức. 

 

Giả sử điện thế vàoUvào là dương thì UZ sẽ là sườn dốc âm (hình vẽ). Ngay 

sau khi UZ có điện thế nhỏ hơn 0(v) (vài V) thì đầu ra của bộ so sánh sẽ có mức 

lôgic 1, khi đó cổng AND làm việc cho phép xung Clock kích hoạt bộ đếm.  

Sau một khoảng thời gian xác định, bộ đếm cũng đếm được số xung xác 

định, mạch điều khiển đưa khoá K1 vào vị trí B, kết thúc giai đoạn1. 

Giai đoạn 2: 

Khi đầu vào mạch tích phân được nối với điện thế Uch (-1 V), bộ đếm cũng 

được xoá về 0, tụ điện C bắt đầu phóng điện. Điện thế Z thay đổi theo công thức. 

 

 

Do UZ khác 0 (âm) nên đầu ra bộ so sánh vẫn cho mức 1, cổng AND cho 

Điều khiển Bộ đếm 

Czero 

R 

K2 

K3 

C 
Uvµo 

Uch 

(1V) 

A K1 

B 

C 

Clk (1Mhz) 

Bộ so sánh 

+ 

_ 

+ 

_ 

UZ (t) =-            Uvµo.dt 
1 

RC 

t 

0 

UZ (t+T) =-            (-Uch ).dt + UZ (t) 
1 

RC 

t+T 

t 
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phép xung Clock kích hoạt bộ đếm. Bộ đếm sẽ dừng đếm khi UZ = 0, kết quả 

chuyển đổi chính là giá trị của bộ đếm được tính ở thời điểm này (UZ = 0). 

Giai đoạn Zeroing: 

Các khoá K2 , K3 đóng, điện áp trên tụ, đầu ra của KĐTT có trị số bằng 0. 

Biểu đồ thời gian như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét: 

 Với các giá trị Uvào khác nhau, giá trị nào lớn hơn thì sau khoảng thời gian 

cố định trong giai đoạn 1 bộ đếm sẽ đếm được nhiều hơn tức là tụ điện sẽ tích 

được nhiều điện tích hơn do vậy quá trình giải phóng điện tích của tụ điện sẽ lâu 

hơn (T’ > T). 

Tốc độ giải phóng điện tích của tụ điện là như nhau vì thế độ dốc của đường 

phóng là như nhau (các đường phóng song song với nhau). 

* Nhược điểm: Đây là loại ADC có tốc độ chuyển đổi rất chậm ( từ 10ms 

đến 100ms) 

* Ưu điểm: giá thành sản xuất thấp, tránh được sai số như các loại ADC 

khác vì nó không sử dụng DAC. Nguyên lý hoạt động đơn giản là tích điện và 

giải phóng điện tích của tụ điện một cách tuyến tính. Các thiết bị này ít bị ảnh 

hưởng do nhiệt đọ và môi trường. 

* Với ứng dụng không cần tốc độ chuyển đổi cao thì việc lựa chọn ADC 

này khá tốt. 

2.5. Mạch trích và giữ mẫu. 

Như ta thấy, đầu vào ADC được nối  trực tiếp với điện thế tương tự cần 

chuyển đổi, giả sử tín hiệu tương tự này biến đổi rất nhanh trong một thời gian 

U 

t (cố định) 

T’ 

T 

t 

Uvµo.t 

RC 
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ngắn dẫn tới kết quả chuyển đổi là không chính xác do quá trình chuyển đổi 

cũng mất một khoảng thời gian xác định tức là tín hiệu điện thế này bị thay đổi 

nhiều ngay trong quá trình chuyển đổi của ADC. 

Để xử lý trường hợp này người ta sử dụng một mạch điện gọi là mạch trích 

và giữ mẫu có tác dụng giữ ổn định giá trị điện áp vào trong suốt quá trình 

chuyển đổi. 

Sơ đồ tổng quát của mạch trích và giữ mẫu như sau: 

 

 

 

 

 

 

+ Chế độ trích mẫu: Khi S = 0, công tắc đóng điện thế ở Uvào qua bộ 

khuyếch đại 1 nạp điện cho tụ Ch , quá trình nạp điện cho tụ xảy ra trong một 

thời gian dt đủ dài sao cho tụ Ch tích đủ điện tích q = C * Uvào. Khoảng thời gian 

dt này được gọi là khoảng thời gian lấy mẫu. 

+ Chế độ lấy mẫu: Khi S = 1, công tắc mở, tụ điện không nạp nữa nhưng nó 

cũng chứa đủ điện tích đảm bảo điện thế trên đầu ra luôn bằng điện thế trên tụ Ch 

tức là bằng Uvào. Vì trở kháng vào của KĐTT là vô cùng lớn nên điện tích trên tụ 

không bị xả ra và giữ giá trị ổn định cho Ura trong suốt chế độ giữ mẫu. 

* Khoảng thời gian lấy mẫu dt hoàn toàn phụ thuộc vào độ lớn của tụ Ch và 

đặc tính của mạch điện này. 

 

2.6. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của ADC. 

1. Độ phân giải. 

Độ phân giải của ADC biểu thị bằng số bít của tín hiệu số đầu ra. Số bít 

càng nhiều thì sai số lượng tử càng nhỏ, độ chính xác càng cao. 

2. Dải động, điện trở đầu vào 

3. Mức lôgic của tín hiệu  số đầu ra và khả năng chịu tải ( nối vào đầu ra). 

4. Độ chính xác tương đối. 

Ura nối tới đầu 
vào của ADC 

Chân điều khiển S 

Uvµo 

+ 

_ 

+ 

_ 

Ch 
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 Nếu lý tưởng hoá thì tất cả các điểm chuyển đổi phải nằm trên một đường 

thẳng, độ chính xác tương đối là sai số của các điểm chuyển đổi thực tế so với 

đặc tuyến chuyển đổi lý tưởng. Ngoài ra nói chung còn yêu cầu ADC không bị 

mất bit trong toàn bộ phạm vi công tác. 

5. Tốc độ chuyển đổi. 

Tốc độ chuyển đổi xác định bởi thời gian cần thiết để hoàn thành một lần 

chuyển đổi A/D. Thời gian này tính từ khi xuất hiện tín hiệu điều khiển chuyển 

đổi đến khi tín hiệu số đầu ra là ổn định. 

6. Hệ số nhiệt độ. 

Hệ số nhiệt độ là biến thiên tương đối tín hiệu số đầu ra khi nhiệt độ biến 

đổi 10C trong phạm vi nhiệt độ công tác cho phép với điều kiện mức tương tự đầu 

vào không đổi (cũng có thể dùng biến thiên tuyệt đối). 

7. Tỷ số phụ thuộc nguồn. 

Giả sử điện áp tương tự đầo vào không đổi, nếu nguồn cung cấp cho ADC 

biến thiên mà ảnh hưởng đến tín hiệu số đầu ra càng lớn thì tỉ số phụ thuộc 

nguồn càng lớn. 

8. Công suất tiêu hao. 


